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TP.HCM, NGÀY 10 THÁNG 07, NĂM 2011
Lời nói đầu
SINH VIÊN NÊN HIỂU THẾ NÀO VỀ TÌNH NGUYỆN
Là thanh niên ai cũng có những ước mơ, hoài bão nhưng chỉ ước mơ cho bản thân mình thì chưa đủ mà còn phải biết ước mơ cho mọi người, cho đất nước này tốt đẹp hơn. Chính vì khát vọng cháy bỏng đó mà bao lớp thanh niên thế hệ trước đã tình nguyện ra đi để bảo vệ Tổ quốc. 
Ngày nay, đã thành truyền thống, cứ vào dịp tháng ba và mùa hè hàng năm là các hoạt động tình nguyện trong sinh viên lại dấy lên sôi nổi. Thế nhưng, nhiều sinh viên vẫn còn hiểu chưa đúng về “tình nguyện”. 

* Tình nguyện phải đem lại lợi ích cho người khác: 

 Thế nào là tình nguyện? Đôi lúc chúng ta hiểu đơn giản tình nguyện là tự nguyện nhưng thực ra tự nguyện chỉ là một yếu tố nhỏ trong “tình nguyện”. Tự nguyện là tinh thần tự giác tham gia một việc gì đó mang tính chất cá nhân nhiều hơn. Dựa trên tinh thần tự nguyện chúng ta làm những việc có ích cho người khác, cho cộng đồng, đó mới là tình nguyện. “Tình nguyện” được hiểu đầy đủ là một hoạt động không đặt ra lợi ích vật chất, không mang lợi ích cá nhân, được làm với tinh thần tự nguyện và đem lại lợi ích cho người khác. 
Đẹp thay hai tiếng “tình nguyện” nhưng thật buồn khi thực tế trong sinh viên chúng ta vẫn có nhiều bạn hiểu chưa đúng mà thậm chí còn “đo đạc” một cái giá cho tinh thần tình nguyện. Họ cho rằng mình đã bỏ công sức thì phải được “trả công”, phải có “thù lao” cho những việc đã làm. Và với suy nghĩ đó, họ đi “tình nguyện” mà hoàn toàn không phải vì mục đích thực của tình nguyện. Họ tham gia tình nguyện theo phong trào, để được vui chơi, được xả hơi, được đi du lịch và được ăn miễn phí. Có những hoạt động tình nguyện khi kết thúc còn được “bồi dưỡng” vì chương trình có nhà tài trợ… Nếu làm tình nguyện vì những suy nghĩ đó thì không phải là “tình nguyện” theo đúng ý nghĩa và bản chất của nó. 
Làm tình nguyện bạn sẽ nhận được gì? Nếu có ai hỏi tôi như vậy thì tôi sẽ trả lời ngay rằng, chẳng được gì cả cho riêng mình nếu nhìn dưới góc độ vật chất. Nhưng lại “được” rất nhiều nếu ta biết “nhận ra” nó. Làm tình nguyện là vì người khác, vì những người cần sự giúp đỡ, mà những người đó thường là những số phận kém may mắn, là những đứa trẻ mồ côi, người khuyết tật, người già cô đơn. Tiếp xúc với họ, giúp đỡ họ dù chỉ là những việc rất nhỏ, bạn sẽ thấy mình có ích. Bên họ bạn mới nhận ra rằng, những trở ngại và khó khăn trong cuộc sống mà bạn vẫn thường than vãn chẳng thấm tháp gì so với những mất mát, khó khăn mà những người thiệt thòi đang từng ngày phải gánh chịu. Bạn vẫn còn hạnh phúc và may mắn hơn họ rất nhiều, điều mà không phải lúc nào bạn cũng nhận ra. Và bạn cũng “học” được nhiều điều không có trong bài giảng ở trường nhưng lại rất có ích cho bạn trên bước đường lập nghiệp. 

“Vỡ ra” những điều này còn đáng quý hơn rất nhiều so với số tiền bồi dưỡng đi lại, ăn nghỉ mà bạn có thể được bù đắp sau mỗi chuyến đi xa.

 Song, nói đi cũng cần nói lại, vẫn biết là ý nghĩa của tình nguyện không nằm ở giá trị vật chất, nhưng nếu không có “tiền đi lại” thì sẽ rất khó khăn cho sinh viên. Điều này cần tháo gỡ theo hai hướng, một là Đoàn thanh niên, Hội sinh viên xin nhà trường kinh phí hỗ trợ hoạt động; hai là chúng ta tự tìm nguồn tài trợ, coi đây là một phần của kế hoạch tình nguyện. Đã có ý kiến sinh viên cho rằng, hoạt động tình nguyện là “lao động công ích”. Nhưng khái niệm “lao động công ích” không có nghĩa là mấy chục ngàn, mà hơn thế đó là một hình thức để mọi công dân thực hiện trách nhiệm của mình với cộng đồng. Hình thức lao động ấy có thể không mang lại hiệu suất cao, nhưng đó là việc cần thiết để con người có ý thức nhiều hơn về lao động, về cuộc sống cần sự sẻ chia.  
* Tình nguyện từ những việc nhỏ 
Không ít ý kiến cho rằng đã là tình nguyện thì phải làm những “việc lớn”, đi về những vùng xa xôi chứ không “bõ công” làm những việc nhỏ. Đồng ý rằng, thanh niên luôn thích đi xa, đến những vùng gặp khó khăn bạn sẽ cảm thấy vui hơn với môi trường mới, được sống với bà con ở đó sẽ thấy nhiều điều thú vị. Nhưng ngay tại thành phố cũng có rất nhiều nơi cần chúng ta. Vì người thiệt thòi ở đâu cũng có. Vả chăng không phải thấy vui thì mới đi tình nguyện. Hãy bắt đầu tình nguyện từ những việc nhỏ quanh ta, rồi bạn sẽ thấy ý nghĩa to lớn của nó! 
Những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng càng ngày càng thu hút nhiều bạn tham gia, đó là một tín hiệu đáng mừng nhưng không phải tất cả sinh viên đều  cảm nhận được hết ý nghĩa của nó. Cho nên việc nâng cao chất lượng các hoạt động cũng như tổ chức buổi nói chuyện với sinh viên về tinh thần tình nguyện, công tác xã hội là điều cần thiết. 
Nếu cứ mãi hỏi hạnh phúc là gì thì bạn sẽ không tìm được câu trả lời. Hạnh phúc của mình là làm cho người khác được hạnh phúc – đó là phương châm của tinh thần tình nguyện. Hãy đi, hãy làm, hãy sống hết mình rồi bạn sẽ thấu hiểu điều ấy. Bạn đang có trong tay những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời, những năm tháng của tuổi trẻ để nghe tinh thần tình nguyện trong tim. 
DANH SÁCH BAN CHỈ HUY
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	I/ BAN CHỈ HUY THƯỜNG TRỰC: 

	
	
	
	
	

	STT
	HỌ TÊN
	CHỨC VỤ 
	ĐIỆN THOẠI

	1
	Nguyễn Thị Hải Liên
	Tổng chỉ huy trưởng
	0903071077

	2
	Nguyễn Mạnh Huy
	Tổng chỉ huy phó TT
	0985999798

	3
	Nguyễn Thành Trung
	Tổng chỉ huy phó 
	01268789767

	4
	Ngô Lê Thanh
	Tổng thư ký
	0973487518

	5
	Phan Tấn Lực
	Tổng thư ký
	0919445797

	6
	Trần Doãn Minh Tuấn
	Tổng thư ký
	01268548366

	7
	Nguyễn Ngọc Thương
	Kỹ thuật, tuyên truyền
	01286060090

	8
	Lê Bình Minh
	Hậu cần
	0935085356

	II/ BAN CHỈ HUY CÁC MẶT TRẬN:

	
	
	
	
	

	STT
	HỌ TÊN
	CHỨC VỤ
	EMAIL
	ĐT

	KIÊN GIANG

	1
	Trần Thị Ngọc Ngà
	Chỉ huy trưởng
	ngocnga505@gmail.com
	0908817505

	2
	Nguyễn Trí Hòa
	Chỉ huy phó
	duocsi2010@gmail.com
	01643155453

	3
	Vũ Viết Phước
	Thư ký MT
	crazyboypro92@gmail.com
	01223448258

	4
	Đỗ H. Phương Minh
	Xã trưởng 1
	dhpm2409@yahoo.com.vn
	0972434989

	5
	Nguyễn T. Quỳnh Anh
	Xã phó 1
	quynhanhdhyd@gmail.com
	01693380681

	6
	Lê Chí Thiện
	Xã phó 1
	chithiend10@gmail.com
	0989612755

	7
	Nguyễn Đỗ Chiêu
	Thư ký 1
	thienquangndc@gmail.com
	0977565503

	8
	Bùi Đức Hoài Thương
	Xã trưởng 2
	cynthia_29378@yahoo.com
	0917384221

	9
	Trần Thị Thanh Thủy
	Xã phó 2
	thuyyds@yahoo.com
	0934696063

	10
	Nguyễn Thanh Sang
	Xã phó 2
	nasenguying@gmail.com
	01686535535

	11
	Trần Thị Thiện Thanh
	Thư ký 2
	thienthanh_ds712@yahoo.com
	0978781785

	MÁI ẤM NHÀ MỞ

	1
	Nguyễn Ngọc Tú
	Chỉ huy trưởng
	trumhieukhe20@yahoo.com
	01222413722

	2
	Hoàng Tiểu Vũ
	Thư ký
	nuchuavutru_tv239@yahoo.com
	0979009101

	3
	Nguyễn Viết Thinh
	Chỉ huy phó
	vietthinh90@gmail.com
	0909966305

	4
	Dương Văn An
	Đội trưởng 1
	angia411@yahoo.com
	01684062217

	5
	Lê Thị Phương Thảo 
	Đội trưởng 2
	vovuuthaoqt_gk5@yh.com.vn
	0976564221

	6
	Nguyễn Quốc Hòa
	Đội phó 3
	hoa_nguyenquoc@yahoo.com
	01696808276

	7
	Nguyễn T. Thảo Linh
	Độ trưởng 3
	nguyen_linh044@yahoo.com
	01688488831

	8
	Nguyễn Tiến Dũng
	Chỉ huy phó
	nguyenkiendmt@gmail.com
	0989207606

	9
	Đoan Như Hạ
	Đội trưởng 1
	nhuhadoan@yahoo.com
	01658042408

	10
	Nguyễn Thị Tú Quyên
	Đội trưởng 2
	tuquyenyds@gmail.com
	01682089687

	QUẬN 5 – BÌNH CHÁNH

	1
	Võ Thị Thanh Thảo
	Chỉ huy trưởng
	co_thaonguyen249@yahoo.com
	0974494292

	2
	Trần Tuấn Anh
	CH phó Q5
	Fristle_chan@yahoo.com
	0933903238


	3
	Bùi Hữu Trí
	CH phó BC
	chenjin_mouse@yahoo.com
	0934086362

	4
	Nguyễn Thanh Tỉnh
	Phường trưởng
	
	01296888824

	5
	Nguyễn Võ Thu Hiền
	Phường trưởng
	kind_panda55@gmail.com
	0919975484

	6
	Đặng Tiến Thông
	Phường trưởng
	tienthongdona@yahoo.com
	0932427894

	7
	Hoàng L.Trúc Phương
	Phường phó
	
	01689684906

	8
	Đào Khoa Thành
	Phường phó
	daokhoathanh47@gmail.com
	01662907228

	9
	Dương Thế Hưng
	Phường phó
	hungdtump@gmail.com
	0949698796

	BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

	1
	Lê Trường Vĩnh Phúc
	Chỉ huy trưởng
	vinhphuc0104@gmail.com
	0902871884

	2
	Nguyễn Minh Thủy
	Chỉ huy phó
	minhthuy118@gmail.com
	01267440529

	3
	Lê Thị Tú Oanh
	Thư ký
	le_tuoanh@yahoo.com.vn
	01692086913

	4
	Đặng Thành Nam
	Thư ký
	thanhnam2409@gmail.com
	0987927033

	5
	Nguyễn Thị Mai Hiên
	Hậu cần
	xamqua_troi@yahoo.com
	01699394541

	BỆNH VIỆN

	1
	Nguyễn Bá Tùng
	Chỉ huy trưởng
	ba.tungyds@gmail.com
	0934912000

	2
	Đặng Phạm Hòa Minh
	Chỉ huy phó
	thitham_sactim@yahoo.com
	0939300856

	3
	Huỳnh T. Phương Nhi
	Chỉ huy phó
	phuongnhithdd10b@gmail.com
	01226930103

	4
	Bùi Thị Hồng Thư
	Nội dung
	hongthu_a08@yahoo.com
	01649678010

	5
	Nguyễn Thị Mỹ Ái
	Hậu cần
	loveaodai@gmail.com
	01263217421

	SỨC KHỎE SINH SẢN

	1
	Nguyễn Thu Ánh
	Chỉ huy trưởng
	violetdream_184@yahoo.com
	01219424480

	2
	Hồ Hải Long
	Chỉ huy phó
	ho_hai_long@yahoo.com
	0902329109

	3
	Trần Thị Ngọc Mai
	Nhân sự
	maitran1191@yahoo.com.vn
	01659329191

	4
	Phùng Ngô Hà Châu
	Tư vấn
	phungngohachau@gmail.com
	0935199306

	5
	Trần Văn Hiếu
	Văn nghệ
	tranvanhieu21@yahoo.com
	0908752521


( Liên hệ: 
- Mail: muahexanhyduoc2011@gmail.com

- Facebook: facebook/muahexanhyduoc2011
- Điện thoại:
Tổng Chỉ huy trưởng: 
Nguyễn Thị Hải Liên (0903071077)

Phó Tổng Chỉ huy trưởng: Nguyễn Mạnh Huy (0985999798)

                                       

Nguyễn Thành Trung (01268789767)

Tổng Thư ký: 

Ngô Lê Thanh (0973487518 hoặc 01268120790)

                    


Trần Doãn Minh Tuấn (01268548366)

                    


Phan Tấn Lực (0919445797)
HÀNH TRANG CHIẾN SĨ
· Nụ cười : Nụ cười của sự thân thiện, yêu thương, sẻ chia, và lạc quan. nụ cười của tinh thần tình nguyện, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn để mang đến những điều tốt  đẹp nhất  cho mọi người.
· Nhiệt huyết của tuổi trẻ : nơi chúng ta đi là những vùng đất, những địa phương còn rất nhìêu khó khăn. Thíêu thốn về vật chất, điều kiện sinh họat, cả nắng nóng, mưa lầy, hay muỗi đen rình rập, nhưng nếu bạn có thật nhiều lửa nhiệt huyết thì những khó khăn đó không là gì cả. Có nhiệt huýêt, có ước mơ,có khát khao mới có chiến thắng.
· Tinh thần tập thể : Bạn sẽ là một thành viên trong một tập thể gồm nhiều chiến sĩ, với thật nhiều sở thích, năng khíêu, sở trường, cũng như rất nhìêu tính cách. Nhưng nếu các bạn không cùng chí hướng, chắc chắn các bạn sẽ thất bại. Vì thế, một tập thể chỉ có thể hướng đến cùng một mục đích cao đẹp, nếu như họ biết bỏ qua suy nghĩ, hành động, mục đích cá nhân vị kỷ, biết nhìn thấy cái đáng yêu, cái tốt của nhau, cùng đốt cao ngọn lửa của cống hiến, của yêu thương, thì các bạn sẽ không chỉ là một tập thể vững mạnh, đòan kết mà là những thành viên của một mái nhà đầy ắp tiếng cười, ấm áp tình yêu thương, chân thành.
· Ý thức kỷ luật : một tập thể, dù có thật nhiều nhân tài, thật nhiều bạn có năng khiếu, nhưng nếu các bạn không đòan kết, không có ý thức kỷ luật, không tuân thủ nội quy và, nếu như các bạn thíêu sự nhất quán, chắc chắn chiến dịch sẽ thất bại, và nếu như vậy, thì các bạn vẫn chưa phải là những người Chiến Sĩ đúng nghĩa. Tập thể là phải có kỷ luật, nội quy, chiến sĩ là phải có ý thức và trách nhiệm.
· Sức Khỏe : Nếu không có sức khỏe, chắc chắn các bạn sẽ khó thực hiện hết những điều mình muốn làm cho bà con, cho mọi người. Nắng, mưa, gian khổ, khó khăn,.. ngòai ý chí và nhiệt huyết, bạn phải chuẩn bị cho mình sự dẻo dai, bền bỉ để chiến đấu và thỏa sức cống hiến.
· Kỹ năng : Là sinh viên Y Dựơc, ngòai những chương trình nghiên về chăm sóc sức khỏe, đòi hỏi các bạn tự trang bị cho mình một kiến thức nhất định, để tập thể luôn đầy ắp tiếng cười, và mọi người dễ dàng gần nhau hơn, các bạn chiến sĩ phải trang bị thêm cho mình những trò chơi tập thể, các bài hát sinh họat. Lời ca tiếng hát sẽ mang mọi người gần nhau hơn
· Vật dụng : 

· Quần áo màu tối, chất liệu mau khô

· 1 đôi giày cho công tác, hội họp

· Dép thông dụng, dễ mang,không trơn trượt, phù hợp địa hình

· Tài liệu chuyên ngành, cẩm nang

· Máy chụp ảnh, quay phim, máy vi tính

· Nhang muỗi, kem chống muỗi, vợt bắt muỗi

· Đèn pin, pin, đèn sạc

· Thuốc cá nhân: giảm đau hạ sốt, tiêu chảy, đau bao tử,ăn không tiêu, oresol, dị ứng, ghẻ, salonpas, thuốc đặc trị cá nhân... 

· Vật dụng cá nhân: Khăn, bàn chải, kem đánh răng, lược,mùng, đồng hồ báo thức. 
NỘI QUY CHIẾN DỊCH

(((
1. Tuyệt đối chấp hành nội quy kỉ luật của BCH chiến dịch. Nghiêm túc tuân thủ sự phân công, tổ chức, chỉ huy của BCH Chiến dịch MHX 2010 các cấp.
2. Tích cực tham gia mọi hoạt động phong trào do BCH Chiến dịch đề ra;

3. Tuân thủ nghiêm túc thời gian làm việc và sinh hoạt. Mọi hoạt động, sinh hoạt phải kết thúc trước 22h00 và phải có mặt tại điểm tập trung; trừ trường hợp đặc biệt phải có sự đồng ý của BCH Chiến dịch; Không tụ tập ca hát, đùa giỡn làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và giấc ngủ của người dân;

4. Tôn trọng quy luật nề nếp sinh hoạt, phong tục tập quán của nhân dân địa phương; Chuẩn mực, lễ độ trong quan hệ giao tiếp với lãnh đạo và nhân dân địa phương, nhất là đối với thanh niên; thương yêu, vui vẻ với thiếu nhi;

5. Cấm tắm sông, suối, kênh, rạch, chèo thuyền, lái thuyền, đùa nghịch với nước;

6. Nghiêm túc chấp hành luật lệ an toàn giao thông. Tuyệt đối không vi phạm quy định về an toàn giao thông (Ví dụ: chở 3 trở lên, dàn hàng 2 hàng 3 trở lên,…);

7. Đoàn kết, thân ái, chân thành với đồng chí, đồng đội. Nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình; mọi thắc mắc, góp ý phải được đóng góp thẳng thắng, công khai, xây dựng. Không chia rẻ, bè phái cục bộ, gây mất đoàn kết trong nội bộ chiến sĩ cũng như đối với thanh niên, người dân địa phương đến công tác; tuyệt đồi không gây gỗ đánh nhau;

8. Không được báo cáo hoặc phát ngôn thiếu trung thực về tình hình của đội và chiến dịch, tình hình của các địa phương, xuyên tạc chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; không được dùng lời lẽ mị dân khi tuyên truyền, vận động;

9. Không đòi hỏi chính quyền địa phương và người dân hỗ trợ tiền ăn và các điều kiện sống khác; không được than phiền về điều kiện ăn ở;

10. Không tổ chức nhậu nhẹt quá mức, không được uống rượu say;

11. Không được sử dụng vật dụng của dân trước khi hỏi mượn cũng như xâm hại tài sản của dân; không được thất hứa với dân. Mượn vật dụng phải trả đúng thời hạn. Không được lợi dụng lòng tốt của nhân dân địa phương;

12. Không được tự ý rời khỏi địa bàn tham gia chiến dịch. Mỗi chiến sĩ chỉ được về phép tối đa 2 lần và số ngày vắng có phép không được quá 6 ngày trong suốt chiến dịch. Mọi sự vắng mặt khỏi địa bàn của chiến sĩ phải báo cáo với BCH Chiến dịch, cấp đội trưởng, đội phó phải báo cáo lại với BCH Thường trực;

13. Không đi công tác một mình, nhất là vào ban đêm, tốt nhất là đi từ 3 người trở lên hoặc nhờ công an, dân phòng xã, hoặc Đoàn viên địa phương đi cùng;

14. Không được quan hệ nam nữ thiếu trong sáng;

15. Người nhà đến thăm chỉ được hẹn và gặp mặt tại Huyện Đoàn. Chiến sĩ mặt trận thành phố, sinh viên và người quen không được đến thăm và ở lại; 
16. Khi quyết định thực hiện một nội dung công tác phát sinh ngoài chương trình (Đã được BCH thống nhất) thì phải có ý kiến của đội trưởng và sự thống nhất của BCH Chiến dịch;

17. Đối với mặt trận tỉnh, mỗi xã được sử dụng tối đa 02 xe máy và 02 xe đạp. Chỉ huy trưởng mỗi tỉnh được sử dụng 01 xe máy.
                                                                            BAN CHỈ HUY CHIẾN DỊCH                                
A. NỘI DUNG TẬP HUẤN
_______________________________________________________________________________________​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​______________________________
CÁC BỆNH THÔNG THƯỜNG
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TS. Nguyeãn Duy Phong
I. NỘI DUNG:

B

ệnh dịch tả là một bệnh nhiễm trùng đường tiêu hoá cấp tính với biểu hiện của viêm bao tử, viêm ruột non hoặc chỉ viêm ruột non, rối loạn nước và điện giải nặng dẫn đến truỵ tim mạch. Diễn tiến bệnh dẫn đến tử vong nhanh cho nên bệnh dịch tả được xếp vào nhóm bệnh “đặc biệt nguy hiểm”.
Bệnh dịch tả còn được gọi là “bệnh tả”, tiếng Anh là “Chlolera” và tiếng Pháp – “Choléra”
II. TÁC NHÂN GÂY BỆNH:

Vi khuẩn gây bệnh dịch tả được gọi là “phẩy khuẩn tả” do có hình cong giống dấu phẩy, bắt màu Gram âm, không sinh nha bào và di chuyển được nhờ tiêm mao ở một đầu.

III. ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ:
1. Nguồn bệnh: 

Phân người bệnh chứa phẩy khuẩn tả trong vòng 17 ngày nếu không được điều trị kháng sinh. Trong trường hợp điều trị kháng sinh đặc hiệu, phẩy khuẩn tả sẽ hết dần trong vòng từ 2 đến 6 ngày.

Trong môi trường tự nhiên, phẩy khuẩn tả được tìm thấy ở một số sinh vật thuỷ sinh: cá, cua, nghêu, sò …sinh sống tại vùng cửa sông hay ven biển.

2. Đường lây truyền bệnh: 

Bệnh dịch tả lây lan qua đường tiêu hoá: người bị nhiễm vi khuẩn qua thức ăn, nước uống bị ô nhiễm phân, chất nôn có chứa phẩy khuẩn tả hoặc qua thức ăn thuỷ, hải sản nhiễm phẩy khuẩn tả.

3. Tính cảm nhiễm và sức đề kháng:

Tất cả mọi người không kể giới tính, tuổi tác đều có thể mắc bệnh ta. Cơ thể sau khi đã khỏi bệnh hoặc sau khi nhiễm phẩy khuẩn tả không triệu chứng đều có miễn dịch đặc hiệu với chủng tả gây bệnh và tồn tại đến 3 năm. Nói tóm lại, miễn dịch mắc phải sau mắc bệnh tả không bền vững.

IV. CƠ CHẾ SINH BỆNH:

Việc mất một lượng lớn nước, điện giải, các chất kiềm, mất nước nhược trương, thiếu muối (Natri và Kali) dẫn đến tiêu chảy và rối loạn thăng bằng kiềm toan. Trên lâm sàng, bệnh nhân có biểu hiện tiêu chảy và nôn ói dữ dội, dẫn đến tình trạng choáng do giảm khối lượng máu tuần hoàn và tình trạng toan chuyển hoá.
V. BIỂU HIỆN LÂM SÀNG:

Bệnh diễn ra theo trình tự 4 thời kỳ:

1. Thời kỳ ủ bệnh: kéo dài từ vài giờ cho đến 5 ngày, thường là 1-2 ngày.

2. Thời kỳ khởi phát: Bệnh nhân bị sôi bụng, cảm giác đầy bụng, mệt mõi, uể oải, tiêu phân lỏng vài lần.

3. Thời kỳ toàn phát: 

Bệnh nhân thường không sốt, tiêu chảy liên tục kèm với nôn ói nhiều. Bệnh nhân tiêu chảy nhiều lần với khối lượng nhiều, có thể đạt đến hàng chục lít một ngày. Chính vì vậy, tiêu chảy trong bệnh được gọi là hiện tượng “tháo cống”

Đặc điểm của tiêu chảy trong bệnh tả là bệnh nhân không đau bụng, không mót rặn. Phân tả điển hình có màu trắng đục như nước vo gạo, lỏng toàn nước hay có ít lợn cợn, mùi tanh, không có nhầy máu.

Nôn ói dữ dội và tiêu chảy lượng nhiều làm cho bệnh nhân mệt lả, khát nước, vọp bẻ … dần dần rơi vào tình trạng choáng (sốc) do mất nước và điện giải. Bệnh nhân sốc sẽ trở nên lờ đờ, mệt lả, nói thều thào hoặc không thành tiếng, hoa mắt, ù tai, thở nhanh… Vẻ mặt bệnh nhân hốc hác, mắt trũng sâu, má lõm, da khô, nhăn nheo, kém hồng, lạnh đầu chi. Thân nhiệt bệnh nhân giảm xuống dưới 35o C, mạch nhanh, nhẹ , khó xác định, huyết áp tụt (huyết áp tối đa thấp hơn 80 mmHg). Bệnh nhân tiểu ít hoặc vô niệu. 

Nếu không điều trị kịp thời, bệnh nhân sẽ tử vong vì sốc không hồi phục. Trong trường hợp được điều trị bù nước và sử dụng kháng sinh kịp thời, bệnh nhân sẽ chuyển sang thời kỳ hồi phục.
4.   Thời kỳ hồi phục: 
Bệnh nhân hồi phục rất nhanh khi được bù nước đầy đủ. Tiêu phân lỏng bớt dần và ngưng sau 3-5 ngày. Hồi phục hoàn toàn sau 5-7 ngày.
VII. NGUYÊN TẮC CHẨN ĐOÁN:

Dựa vào 3  yếu tố: Dịch tễ, lâm sàng và cận lâm sàng.

1. Dịch tễ: Cư trú tại vùng dịch bệnh lưu hành hoặc vùng đang có bệnh tả; có tiếp xúc với người bệnh tả hoặc người bị tiêu chảy mà chưa xác định được nguyên nhân; có ăn uống thực phẩm chưa nấu chín: rau sống, hải sản sống, nước chưa đun sôi…

2. Biểu hiện lâm sàng: tiêu phân lỏng toàn nước, không đàm máu, màu trắng đục như nước vo gạo, lượng nhiều kèm nôn ói dữ dội nhưng không đau bụng, không mót rặn.

Soi cấy phân dương tính với phẩy khuẩn tả.

VIII. NGUYÊN TẮC ĐIỀU TRỊ:

Bao gồm 3 nguyên tắc chính: Cách ly bệnh nhân, bù nước và điện giải đầy đủ, càng sớm, càng tốt và dùng kháng sinh.
1. Bù nước bằng đường uống: gói ORESOL (hổn hợp gồm 3,5g NaCl; 2,5g NaHCO3; 1,5g KCl và 20g Glucose) pha với 1 lít nước sôi để nguội.

Trong trường hợp không có Oresol, có thể pha dung dịch thay thế: 8 muỗng càphê đường với 1 muỗng càphê muối ăn pha trong 1 lít nước. Chúng ta cũng có thể pha 1 nhúm muối ăn (khoảng 3,5g) vào nước cháo hay pha một nhúm muối vào nước dừa non.
      Cho bệnh nhân uống theo nhu cầu, uống từng ngụm nhỏ để tránh gây kích thích nôn ói.

      Nên cho bệnh nhân ăn sớm, ăn thức ăn lỏng, dễ tiêu. Trẻ nhỏ còn đang bú nên tăng cường bú mẹ.

2. Bù nước bằng đường tĩnh mạch (truyền dịch qua đường tĩnh mạch): Các loại dịch truyền: NaCl 0,9% hoặc Lactat Ringer (4 phần); Natri Bicarbonat 1,4% (1 phần) và Glucose 5% (1 phần). Ngoài ra , bổ sung thêm Kali bằng các pha thêm 1g KCl vào mỗi 1 lít dịch truyền.

    Cách thức truyền dịch:

+ Giai đoạn 1: Trong vòng 4 -6 giờ đầu bù nước và điện giải dựa vào mức độ mất nước (xem bảng phân độ mất nước)

+ Giai đoạn 2: Bù nước và điện giải bị mất trong khi nằm viện cộng thêm lượng dịch duy trì.

+ Chú ý: cần phải truyền nhanh bằng nhiều tĩnh mạch lớn hặoc truy62n vào tĩnh mạch trung tâm. Theo dõi sinh hiệu, dung tích hồng cầu, áp lực tĩnh mạch trung tâm để điều chỉnh tốc độ dịch truyền cho phù hợp. Khi hết nôn ói, có thể chuyển sang bù dịch bằng đường uống.
3. Điều trị kháng sinh: Các thuốc kháng sinh được lựa chọn sử dụng bao gồm: 
+ Nhóm Fluoroquinolon: Ciprofloxacin 1g/ngày hoặc Norfloxacin 800mg/ngày hoặc Ofloxacin 400mg/ngày; Chia làm 2 lần/ngày và uống trong 3 ngày (Không sử dụng cho trẻ em nhỏ hơn 12 tuổi, phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú, thận trọng đối với trẻ 12-18 tuổi )

+ Azithromycin: 10mg/kg cân nặng/ ngày uống trong 3 ngày

+ Chloramphenicol: 30mg/ kg cân nặng/ ngày uống chia làm 3 lần trong ngày và uống trong 3 ngày.

Đối với trẻ nhỏ hơn 12 tuổi, phụ nữ có thai và phụ nữ đang cho con bú dùng Azithromycin

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể dùng: Erythromycin 1g/ngày, uống chia làm 4 lần/ngày, trong 3 ngày hoặc Doxycyclin 300mg uống 1 liều duy nhất.

       Chú ý, tuyệt đối không được sử dụng các thuốc làm giảm nhu động ruột (thuốc cầm tiêu chảy) như: morphin, opizoic, atropin, loperamide … vì như vậy sẽ làm cản trở sự đào thải vi khuẩn ra khỏi cơ thể dẫn đến tình trạnh bệnh nặng thêm.

      Dựa trên cơ sở biểu hiện lâm sàng, bệnh nhân tả được chia ra làm 4 loại theo thứ tự mức độ nặng tăng dần như sau:

BẢNG PHÂN LOẠI BỆNH NHÂN ĐỂ ĐIỀU TRỊ

	
	Các triệu chứng chính
	Nơi điều trị
	Phương pháp điều trị

	I
	+ Tiêu chảy vài lần, lượng ít, phân sệt, nhão

+ Không nôn ói

+ Mạch, huyết áp bình thường

+ Chưa có dấu hiệu mất nước


	Tuyến cơ sở: trạm y tế xã, phường hoặc tại nhà
	+ Uống kháng sinh

+ Uống dung dịch ORESOL



	II
	+ Tiêu chảy nhiều lần nhưng tự chủ được.

+ Không nôn ói

+ Mất nước nhẹ

+ Mạch, huyết áp bình thường


	Trạm y tế xã/phường hoặc trung tâm y tế quận/huyện
	+ Uống kháng sinh

+ Uống dung dịch ORESOL

+ Truyền dịch

	III
	+ Tiêu chảy nhiều

+ Nôn dễ dàng

+ Có triệu chứng mất nước trung bình

+ Mạch nhanh, nhẹ

+ Huyết áp hơi hạ

+ Bệnh nhân mệt lả người
	Trung tâm y tế quận/huyện hoặc tuyến tỉnh. Nếu điều trị tại trạm y tế xã, cần có sự hổ trợ của bác sĩ, điều dưỡng tuyến trên.
	+ Truyền dịch là chính, nếu mạch huyết áp trở về bình thường, tiểu bình thường, cò tiêu chảy nhẹ cần duy trì bằng việc uống dung dịch ORESOL

+ Uống kháng sinh



	IV
	+ Tiêu chảy và nôn nhiều gây mất nước nặng.

+ Thiểu niệu hoặc vô niệu.

+ Truỵ mạch: mạch rất nhẹ, khó bắt, huyết áp không đo được
	Bệnh viện tuyến tỉnh hoặc trung ương. Có thể đều trị tại tuyến huyện nhưng cần có bác sĩ tuyến tỉnh hổ trợ.
	+ Truyền dịch với tốc độ nhanh.

+ Theo dõi mạch, huyết áp, lượng nước tiểu, áp lục tĩnh mạch trung tâm.

+ Uống kháng sinh


4. Tiêu chuẩn xuất viện: Hết tiêu chảy, tình trạng lâm sàng ổn định (bệnh nhân không còn nôn ói, ăn uống ngon miệng, đi tiêu phân thành khuôn), kết quả cấy phân âm tính 3 lần liên tiếp. Trong trường hợp không có điều kiện cấy phân, bệnh nhân được xuất viện sau khi ổn định lâm sàng 1 tuần.

IX. PHÒNG NGỪA:

  + Vệ sinh môi trường, cung cấp nước sạch dùng trong sinh hoạt hàng ngày.

  + Vệ sinh an toàn thực phẩm: Ă n chín, uống nước đã đun sôi. Không ăn hải sản tươi sống, rau sống chưa được xử lý.

  + Sử dụng vaccin tả (uống) cho những vùng có nguy cơ bùng phát dịch.

  + Khử trùng quần áo, mền mùng dụng cụ của bệnh nhân, phương tiện chuyên chở bệnh nhân bằng dung dịch Cloramin B 1-2%, nước Javel 1 – 2% hoặc nước sôi.

  + Vệ sinh phòng bệnh nhân ít nhất 2 lần/ngày bằng các dung dịch Chloramin B, nước Javel hoặc các chế phẩm khử trùng khác.

  +Phòng ngừa cho những người có tiếp xúc với bệnh nhân bằng các kháng sinh được chỉ định điều trị cho bệnh nhân với liều duy nhất.
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TS. Nguyễn Duy Phong
I.  NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH:

B
ệnh do Siêu vi Rubella gây ra. dể bị tiêu diệt bởi các chất sát trùng thông thường như: dung môi hòa tan mỡ, formol, axít yếu, nước sôi…
Bệnh lây truyền một cách dễ dàng từ người bệnh sang người lành qua những giọt nước miếng nhỏ li ti khi ho, hắt hơi. Những giọt nước miếng, nước mũi chưá rất nhiều siêu vi Rubella. Sự lây truyền có thể do tiếp xúc gián tiếp qua các vật dụng: khăn mặt dùng chung, đồ chơi, ly nước uống chung… Sự lây truyền có thể xãy ra 1 tuần trước khi phát ban và kéo dài đến 4 ngày sau khi hết ban.
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II. BIỂU HIỆN LÂM SÀNG:

 1. Thời gian ủ bệnh: diễn ra trong khoảng từ 2 đến 4 tuần: đây là thời kỳ siêu vi đã xâm nhập vào cơ thể nhưng người bệnh vẫn cảm thấy khoẻ mạnh. Tiếp theo thời kỳ này là thời kỳ khởi phát.

2. Thời kỳ khởi phát: Bệnh thường bắt đầu bằng sốt nhẹ khoảng 37,5 – 38C, kéo dài 1-2 ngày kèm theo đau nhức vùng sau gáy, sờ thấy có nổi hạch, nhấn đau. Hạch thường có ở vùng sau tai, góc hàm. Trong thời gian này, bệnh nhân cảm thấy nhức đầu, mệt mõi, uể oải, tròng trắng của mắt bắt đầu đỏ nhẹ. Thời kỳ này kéo dài trong vòng 1 ngày. Khi ban đỏ bắt đầu nổi trên da, bệnh chuyển sang thời kỳ toàn phát.

3. Thời kỳ toàn phát: Bệnh nhân bắt đầu bị phát ban. Khởi đầu ban đỏ nổi trên mặt, kèm theo mắt bị đỏ nhiều hơn (điểm khác biệt so với các bệnh nhiễm trùng của mắt là không bị đổ ghèn), chảy nước mắt và chảy nước mũi (nước mũi trong, không nhầy). Bệnh nhân có thể bị viêm họng: nhìn thấy họng đỏ, 2 bên amiđan sưng to.

Ban đỏ lan dần từ mặt, cổ, ngực, lưng, bụng, chân. Trong thời gian này bệnh nhân bớt sốt nhưng vẫn còn sốt nhẹ. Ban đỏ có hình dạng những chấm đỏ hồng, tròn, đường kính khoảng 1-2mm, hơi nổi gồ lên trên mặt da. Ban đỏ nổi toàn thân kéo dài trung bình 3 ngày (do đó bệnh Rubella còn được gọi là bệnh “sởi 3 ngày”), đôi khi đến 5 ngày. Khi ban đỏ lan đến chân thì bệnh nhân sẽ hết sốt, đây là thời kỳ hồi phục.

4.  Thời kỳ hồi phục: Ban đỏ sẽ dần dần biến mất theo trình tự như khi xuất hiện: mặt, cổ, ngực, lưng, bụng. Bệnh nhân hết sốt, không còn đau cơ, hết sổ mũi. 

      Bệnh Rubella diễn ra tương đối nhẹ, thường không để lại di chứng gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, phụ nữ đang mang thai bị mắc bệnh Rubella có khả năng lây cho bào thai (nhất là trong 3 tháng đầu thai kỳ: khoảng 20% trẻ sinh ra bị mắc bệnh Rubella), gây ra bệnh Rubella bẩm sinh. Trẻ em, sinh ra từ bà mẹ mắc bệnh Rubella, có thể bị điếc, tổn thương mắt: đục thủy tinh thể, cườm, bệnh lý tim bẩm sinh hoặc chậm phát triển trí tuệ.
III. NGUYÊN TẮC ĐIỀU TRỊ:
Hiện nay, vẫn chưa có thuốc điều trị hiệu quả đối với bệnh Rubella, nguyên tắc điều trị chính là nghỉ ngơi, uống nhiều C (có thể uống nước và dùng thuốc hạ sốt khi sốt cao trên 39(C: Paracetamol, …)
IV. NGUYÊN TẮC PHÒNG NGỪA: Không đặc hiệu và đặc hiệu
1.  Không đặc hiệu: chung cho tất cả các bệnh lây lan qua đường hô hấp: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường; Thông thoáng nhà cửa; Rửa tay sạch sẽ sau khi tiếp xúc với nước miếng, nước mũi…

2.  Đặc hiệu: Hiện nay, trẻ em được chích ngừa 1 liều duy nhất,vào 12-15 tháng tuổi, ngừa cả 3 bệnh Sởi, Quai bị và Rubella (thuốc ngừa có tên gọi là MMR vaccine). Người lớn cũng có thể chích ngừa: chủ yếu chích cho người có nguy cơ như là phụ nữ ở lứa tuổi sinh đẻ, người có tiếp xúc với bệnh nhân…Tuy nhiên, cần chú ý không chích ngừa cho phụ nữ đang mang thai.
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Cuối năm, tưng bừng trong không khí nhộn nhịp đưa tiễn năm cũ, đón mừng năm mới, chúng ta lại có nhiều dịp được mời ăn tiệc: từ việc họp mặt bạn bè, liên hoan tổng kết tất niên cho đến tiệc cưới. Do đó, khả năng ngộ độc thức ăn  (NĐTA) cũng có nhiều nguy cơ xãy ra hơn. 

Có rất nhiều nguyên nhân đưa đến NĐTA, do đó việc tìm hiểu, nhận dạng được nguồn gốc cũng như nắm vững các nguyên tắc sơ cấp cứu sẽ giúp chúng ta phòng tránh được những tổn thất về sức khoẻ cũng như về kinh tế.

1. NGỘ ĐỘC THỨC ĂN LÀ GÌ?

Ngộ độc thức ăn (NĐTA) hay còn được gọi là ngộ độc thực phẩm là các trường hợp con người ăn uống những thức ăn, đồ uống bị nhiễm chất độc, hoá chất hay nhiễm vi khuẩn (vi sinh vật). Như vậy, nguyên nhân gây ra ngộ độc thức ăn có thể được chia ra làm 3 nhóm chính:

· NĐTA do thức ăn có chứa độc chất ví dụ như nấm độc, cá nóc, gan cóc, vỏ khoai mì…

· NĐTA do thức ăn bị ô nhiễm bởi hoá chất như  thuốc trừ sâu, thuốc kích thích tăng trưởng thực vật, kim loại nặng (chì, kẽm), …

· NĐTA do thức ăn bị nhiễm các vi sinh vật: vi khuẩn, nấm mốc…

Tuy nhiên, bên cạnh các nguyên nhân, còn cần phải có điều kiện thuận lợi để xãy ra NĐTA ví dụ như thói quen ăn uống (ăn cá sống, thịt bò tái, trứng gà vữa, tiết canh …), kỹ thuật nấu, bảo quản, vận chuyển thức ăn không hợp vệ sinh… 

Một số thực phẩm dễ bị ô nhiễm gây nên ngộ độc thức ăn: Trứng, thịt gia cầm chưa nấu chín, sữa tươi bảo quản không đúng cách, kem và nước đá làm từ nguồn nước bị ô nhiễm, thực phẩm đóng hộp bị quá hạn sử dụng…  

2. LÀM SAO ĐỂ NHẬN BIẾT NGỘ ĐỘC THỨC ĂN?

Thông thường, NĐTA được nhận biết nhanh chóng khi có nhiều người bị nôn ói, chóng mặt khó chịu, đau bụng, tiêu chảy… sau khi cùng ăn chung một loại thức ăn, cùng chung một buổi tiệc…. Hiện tượng này xãy ra từ  30 phút đến 24 giờ sau bữa ăn, có khi sau 2 ngày. Trên thực tế, các vụ ngộ độc thức ăn thường xảy ra trung bình khoảng 5-6 giờ sau khi ăn phải thức ăn bị nhiễm độc chất hay nhiễm vi khuẩn.

Các dấu hiệu thường gặp ở người bị ngộ độc thức ăn (có thể có 1 hay cùng một lúc nhiều dấu hiệu):

+ Nôn mửa ra thức ăn, đau quặn bụng từng cơn, đau vùng quanh rốn vùng ruột già), tiêu chảy: phân lỏng như nước hoặc có nhầy, đàm, máu.

+ Nhức đầu, chóng mặt, uể oải toàn thân, bủn rủn tay chân 

+ Da niêm kém hồng, nhợt nhạt, toát mồ hôi lạnh, thở nhanh 

+ Hoa mắt nhìn không rõ, nhìn đôi

+ Dị ứng: da ửng đỏ toàn thân, nổi mảng đỏ, nổi mề đay

+ Sốt nhẹ hoặc sốt cao khi bị ngộ độc do vi khuẩn

+ Trong trường hợp ngộ độc do hoá chất: Đồng tử (con ngươi của mắt) co nhỏ lại, huyết áp hạ, nhịp tim chậm lại.

3. NGUYÊN TẮC SƠ CẤP CỨU NGƯỜI BỊ  NGỘ ĐỘC THỨC ĂN

Nguyên tắc chung để cấp cứu người bị ngộ độc thức ăn bao gồm:

· Làm cho nôn ra càng nhiều càng tốt thức ăn nghi ngờ gây ra ngộ độc

· Làm cản trở sự hấp thu của ruột đối với chất độc, trung hoà độc chất

· Chỉ sử dụng kháng sinh nếu đó là ngộ độc do vi khuẩn gây ra.

· Cho bệnh nhân uống thật nhiều nước: uống đun sôi để nguội, nước muối đường, Dung dịch ORESOL (nước biển khô).

· Ăn uống bình thường, không kiêng cữ, nên ăn thức ăn dể tiêu hóa, tránh những thức ăn gây kích thích nhu động ruột (tránh ăn chua, nhất là trái cây chua, đu đủ…)

Theo dõi sát bệnh nhân để có thể quyết định đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất khi tình trạng càng lúc càng xấu đi. Chúng ta cần theo dõi:

( Tri giác của bệnh nhân: tỉnh, lơ mơ, bứt rứt hay nằm li bì.

( Thân nhiệt : khi có sốt cần lau mát bệnh nhân

( Tính chất, màu sắc của phân: lỏng như nước, sệt, lợn cợn, có lẫn máu, nhầy nhớt, có đàm, màu nâu đen hay xanh rêu… Ghi nhận số lần đi tiêu.

( Cơn đau bụng: liên tục hay thành từng cơn đau quặn bụng, đau ở vùng nào của bụng.

Ngoài ra, chúng ta cần lưu ý một số điểm sau:

( Tuyệt đối không sử dụng thuốc cầm tiêu chảy, thuốc chống nôn ói bởi vì tiêu cảhy và nôn ói là những phản ứng nhằm đẩy nhanh độc tố ra khỏi cơ thể.

( Ngưng ngay việc dùng các thức ăn nhgi ngờ gây NĐTA, giữ toàn bộ thức ăn thừa để gửi đi làm xét nghiệm ( khi cần thiết).

( Bệnh nhân cần uống nhiều nước để bù lại lượng nước đã mất do tiêu chảy. Trong trường hợp nôn ói nhều không thể uống được nước, cần phải đưa ngay đến cơ sở y tế để truyền dịch bằng đường tĩnh mạch.

Các loại nước uống dùng cho bệnh nhân để bù lại lượng nước mất do tiêu chảy:

Gói ORESOL (nước biển khô) pha mỗi gói với 1 lít nước đã nấu chín, uông dần trong ngày.

Nước cháo muối: hổn hợp cháo thêm muối ăn vào. Pha chế bằng cách: cho 3 gram muối ăn và 80 gram vào 1,2 lít nước rồi nấu trong vòng 45 phút, cho bệnh nhân uống dần nhưng không để lâu quá 12 tiếng.

Nước muối đường: Pha chế bằng cách cho 3gram muối ăn và 18 gram đường vào 1 lít nước chín ( tức là pha chế theo tỉ lệ 1 muối : 6 đường ).

Nước dừa muối: Pha 3 gram muối vào 1 lít nước dừa, cho bệnh nhân uống khoảng 1,5 lít – 2 lít / ngày.

(  Tuyệt đối không uống những loại thuốc trị tiêu chảy không rõ nguồn gốc vì khi đó có thể làm cho tình trạng bệnh nặng hơn : vừa bị ngộ độc thức ăn vừa bị ngộ độc thuốc (  thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng.
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B

ệnh Sốt xuất huyết Dengue (SXH-D) là một bệnh nhiễm siêu vi cấp tính do siêu vi Dengue gây ra. Bệnh lây truyền từ người sang người qua vật trung gian là muỗi rằn Aedes aegypti (còn được gọi là muỗi vằn, muỗi đốm, có nhiều ở khu dân cư đông đúc như thành phố, thị xã), muỗi Aedes albopictus (tập trung ở nông thôn, ngoại thành).

Siêu vi Dengue được lan truyền quanh năm, tuy nhiên, dịch bệnh thường bùng phát vào mùa mưa, khi muỗi tích cực hút máu để chuẩn bị đẻ trứng. Tại Việt nam, cao điểm của dịch là từ tháng 6 đến tháng 10 hàng năm. Bên cạnh đó, dịch bệnh cũng được ghi nhận bùng phát theo chu kỳ 3-5 năm. 

Từ năm 1994 đến nay, số mắc bệnh và tử vong do SXH-D gia tăng không theo quy luật như trước đây. Bên cạnh đó, số trường hợp mắc bệnh SXH-D ở người lớn (trên 15 tuổi) ngày càng gia tăng. So với trẻ em, người lớn bị mắc bệnh SXH-D có những biểu hiện lâm sàng và phác đồ điều trị có nhiều khác biệt.
I. BIỂU HIỆN LÂM SÀNG:

Bệnh cảnh lâm sàng của bệnh SXH-D ở người lớn có những nét cơ bản giống nhau nhưng cũng có những điểm khác nhau về mức độ biểu hiện.

Theo kết quả nghiên cứu của TS. Lê Thị Thu Thảo, bệnh nhân người lớn mắc bệnh SXH-D có tuổi trung bình là 20,2 ( 4,9 tuổi với tỉ lệ nam/nữ là 1,28.

Các dấu hiệu sốt, xuất huyết, gan to là các triệu chứng chiếm tỉ lệ cao. Bên cạnh đó, tiêu chảy cũng là một triệu chứng hiếm thấy ở trẻ em, nhưng chiếm tỉ lệ 15,5% ở người lớn. 

Ngoài ra, dấu hiệu xuất huyết âm đạo bất thường không liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt cũng là một triệu chứng gợi ý chẩn đoán SXH-D ở phụ nữ. Sốc ở người lớn ít gặp hơn ở trẻ em, nhưng khi đã xuất hiện thường là sốc nặng.

Theo tác giả Bùi Đại, cơ cấu triệu chứng lâm sàng của bệnh SXH-D ở trẻ em và người lớn có những điểm khác nhau như sau:

	STT
	Triệu chứng lâm sàng
	Bệnh nhân trẻ em (%)
	Bệnh nhân người lớn (%)

	1
	Đau cơ khớp
	50
	85 - 100

	2
	Giãn mạch ngoại vi
	80
	95 – 100

	3
	Chóng mặt, choáng váng
	60
	20 – 23

	4
	Đau bụng
	39 – 50
	15 – 39

	5
	Gan to
	25 – 55
	10 –15

	6
	Xuất huyết dưới da dạng đốm
	91,4
	66,7

	7
	Mảng xuất huyết
	2,7
	14,7

	8
	Chảy máu mũi, máu chân răng
	18 – 34
	19 – 48

	9
	Xuất huyết phủ tạng
	20,3 – 42,1
	13 – 36

	10
	Sốc
	33,5 – 70
	7,3 – 19,3

	11
	Mạch chậm
	33,5
	45,7

	12
	Bứt rứt, vật vã
	22 – 47
	3,2 – 7

	13
	Co giật
	2,4 – 6
	Hiếm gặp

	14
	Hôn mê (Hội chứng não cấp)
	2 – 2,2
	1 – 9

	15
	Suy gan cấp
	0
	1,4

	16
	Tiểu huyết sắc tố
	Hiếm gặp
	1,5 – 3

	17
	Tràn dịch màng phổi
	18 -19
	1,3


Ngoài ra, ở người lớn thường hay gặp bệnh Sốt xuất huyết do Hantavirus với biểu hiện xuất huyết tương tự như SXH-D kèm theo suy thận cấp.
II. NGUYÊN TẮC CHẨN ĐOÁN: 

Hiện nay, SXH-D ở người lớn vẫn còn đang được nghiên cứu về mọi mặt, trong đó có việc chẩn đoán. Tương tự như đối với các bệnh truyền nhiễm nói chung, chẩn đoán bệnh SXH-D ở người lớn được dựa vào 3 yếu tố: dịch tễ, lâm sàng và kết quả xét nghiệm. Tuy nhiên, trên thực tế, việc chẩn đoán bệnh SXH-D ở người lớn dựa trên cơ sở của những tiêu chuẩn chẩn đoán do Tổ chức Y tế thế giới đối với trẻ em.  

1. Tiêu chuẩn lâm sàng:

· Sốt cao đột ngột, kéo dài 2-7 ngày

· Biểu hiện xuất huyết: dấu dây tắt dương tính, chấm xuất huyết, mảng xuất huyết, chảy máu mũi, chảy máu chân răng …

· Gan to

· Sốc với mạch nhanh nhẹ, không bắt được; huyết áp hạ, kẹp hoặc không đo được. Bệnh nhân có đầu chi mát, lạnh hoặc tím tái; bệnh nhân tỉnh nhưng đờ đẫn, bứt rứt…

2. Tiêu chuẩn cận lâm sàng:

· Tiểu cầu giảm dưới 100.000/mm³ máu

·  Dung tích hồng cấu tăng (trên 20% so với trị số bình thường)

Một trường hợp được chẩn đoán SXH-D khi bệnh nhân có ít nhất 2 trong 3 dấu hiệu lâm sàng (a, b, c) kèm theo 2 xét nghiệm (a và b) hay khi bệnh nhân chỉ cần có dấu hiệu sốc kèm theo 2 kết quả cận lâm sàng (a và b)

Tổ chức y tế thế giới còn đưa ra tiêu chuẩn phân loại mức độ nặng của bệnh như sau: 4 mức độ theo thứ tự độ nặng tăng dần

Độ 1: Sốt cao đột ngột, kéo dài 2-7 ngày. Dấu hiệu dây thắt dương tính hoặc dễ bị bầm tím da khi đụng dập nhẹ hoặc bầm vết chích.

Độ 2: Triệu chứng như độ 1 kèm theo xuất huyết tự nhiên dưới da hoặc niêm mạc. Mạch và huyết áp vẫn còn trong giới hạn bình thường.

Độ 3: Ngoài các dầu hiệu như độ 2, bệnh nhân còn có dấu hiệu suy tuần hoàn, mạch nhanh, nhẹ, tụt huyết áp hoặc huyết áp kẹp (hiệu số giữa huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương nhỏ hơn 20 mmHg). Kèm theo các triệu chứng như da lạnh, ẩm, bứt rứt vật vã hoặc li bì.

Độ 4: Sốc nặng, trụy tim mạch nặng, mạch nhẹ khó bắt, huyết áp không đo được (Mạch, huyết áp =0).

3. Nguyên tắc điều trị:

Trong điều trị bệnh SXH-D  ở người lớn, cũng tương tự như ở trẻ em, quan trọng nhất là phát hiện sốc, xử trí kịp thời sẽ hạ tỉ lệ tử vong.

Bệnh nhân trong giai đoạn tiền sốc sẽ có các dấu hiệu sau: Vật vã,  hoặc lừ đừ, li bì; đau bụng dữ dội; Gan to, ấn đau; da xung huyết đỏ; tay chân lạnh; chảy máu (mũi, chân răng, rong kinh…); tiểu ít. Đ ối với các bệnh nhân này, cần chú ý theo dõi liên tục mạch, huyết áp, thân nhiệt và làm xét nghiệm dung tích hồng cầu, tiểu cầu.

Bệnh nhân SXH-D độ 1 và 2 được xếp loại là độ nhẹ được điều trị ngọai trú: hạ sốt (không dùng Aspirin hoặc Salycilate vì có thể gây xuất huyết, toan máu).

Xử trí chống sốc ở bệnh nhân người lớn SXH-D được dựa trên cơ sở “Hướng dẫn xử trí chống sốc ở người lớn SXH-D” do Bộ y tế ban hành năm 2004: nhằm chống thoát huyết tương qua thành mạch, khởi đầu truyền dung dịch tinh thể (Lactate Ringer; NaCl 0,9%) với tốc độ 15ml/kg/ giờ trong 1 giờ đầu tiên, sau đó 10ml/kg/giôø trong giờ thứ 2; tiếp tục với tốc độ 5ml/giôø trong 6 giờ kế tiếp; 2-3ml/kg cho 12 giờ sau đó và chấm dứt sau 24 giờ kể từ khi sốc.

4. Nguyên tắc phòng ngừa:

Cho đến nay, chúng ta vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu (kháng siêu vi Dengue) cũng như thuốc chủng ngừa bệnh SXH-D. Do đó, nguyên tắc phòng ngừa bệnh SXH-D chủ yếu dựa vào các biện pháp chung cho các bệnh lây truyền do muỗi: vệ sinh môi trường, diệt muỗi bằng hóa chất, ngăn cản không cho muỗi chích hút máu người…
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PGS. Châu Ngọc Hoa
I. ĐẠI CƯƠNG:
Tăng huyết áp (THA) nay vẫn là một trong những vấn đề của sức khỏe cộng đồng cần được quan tâm không những vì tần suất mắc bệnh cao mà còn do những ảnh hưởng của bệnh lên cuộc sống người bệnh.

Tỷ lệ kiểm soát được huyết áp vào khoảng 30% ngay cả các nước phát triển. Trên thế giới hiện nay khoảng 1,6 tỷ người bị THA. Tại Việt Nam, 1992 tỷ lệ THA trên toàn quốc là 11,8% đến 2002, tỷ lệ các tỉnh phía Bắc là 16,3%, chủ yếu là ở Hà Nội.

II. ĐỊNH NGHĨA:
Theo Ủy ban liên quốc gia về dự phòng, phát hiện, đánh giá và điều trị THA 
(JNC VII – 2003)
	MỨC ĐỘ
	HA TÂM THU
	HA TÂM TRƯƠNG

	HA Bình thường
	< 120
	< 80

	Tiền  THA
	120 – 139
	80 – 89

	THA độ 1
	140 – 159
	90 – 99

	THA độ 2
	≥ 160
	≥ 100


Khi đo HA, nếu cả 2 trị số tâm thu và tâm trương cùng cao, độ HA được tính theo độ nặng nhất:
VD: HA 150/110: THA độ 3.

III. NGUYÊN NHÂN

1. THA vô căn:
95% THA không xác định được nguyên nhân. Người ta xem nó là bệnh đa yếu tố, trong đó có sự tương tác giữa yếu tố di truyền và môi trường.

Các yếu tố di truyền ảnh hưởng THA:

a. Ăn mặn: DASH đã chứng minh mối liên quan chặt chẽ giữa ăn mặn với THA và đột quỵ. Sự giảm lượng muối ăn vào làm giảm trị số huyết áp (không quan sát được ở người có trị số huyết áp bình thường). Mức độ ăn kiêng được khuyến cáo cho BN THA là 2,4g Natri/ngày (tương đương 6g NaCl)
b. Béo phì: có liên quan đến THA, điều này ghi nhận ngay ở những trẻ có béo phì. Sự giảm cân làm giảm được HA. Do đó giảm cân nặng cho BN quá cân luôn là phần quan trọng trong điều trị không dùng thuốc.
c. Rượu: uống nhiều có liên quan đến trị số huyết áp và cả nguy cơ tai biến mạch máu não. Lượng rượu khuyên dùng cho BN THA là 60 ml wisky, 300 ml rượu vang và 720 ml bia trong 1 ngày.

d. Stress: có vai trò trong THA thông qua cơ chế kích thích hệ thần kinh giao cảm.

2. THA thứ phát:
Dù chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng việc xác định nguyên nhân là quan trọng vì có thể điều trị khỏi. Các nguyên nhân THA có thể xếp thành các nhóm chính:

- THA do thuốc

- Do hẹp eo ĐM chủ

- Do thận

- Do nội tiết

- Các nguyên nhân khác

a. THA do thuốc

i. Thuốc cam thảo:

Cam thảo thuộc họ Capilionaceé, cây vùng nhiệt đới, được phối hợp với một số chất để điều trị các bệnh ho, dạ dày, hay có trong các loại nước giải khát. Lạm dụng nhiều cam thảo sẽ gây ngộ độc Glycyrrhiza dẫn đến tăng Aldosterone. Triệu chứng LS: THA, hạ Kali huyết thanh.

ii. Thuốc Coricoide:

Sử dụng kéo dài hay dùng liều cao gây THA do ứ muối và nước. Khi điều trị các loại thuốc này nên khuyên BN ăn lạt và theo dõi trị số huyết áp.

iii. Thuốc ngừa thai Estroprogesterone:

Cơ chế THA chưa rõ. 5% phụ nữ dùng thuốc ngừa thai có THA. Cẩn thận dùng thuốc ngừa thai cho BN có cơ địa THA, béo phì, có tiền căn THA gia đình hay bệnh lý thận.
Khi dùng thuốc nên theo dõi HA định kỳ, nếu THA xác định do thuốc, nên ngưng thuốc và áp dụng PP tránh thai khác.

iv. Thuốc khác:

Cyclosporine, Amphetamines, cocaine, các loại thuốc nhỏ mũi, thuốc độc với thận…

b. Hẹp eo ĐMC:

Chiếm tỷ lệ 7% các loại tim bẩm sinh, gây tăng HA do cản ngại cơ học, tăng sức cản mạch máu.

Lâm sàng: BN trẻ, THA chi trên, HA chi dưới thấp, mạch bẹn giảm hay mất, khám tim, nghe âm thổi tâm thu LS III trái, nghe rõ ở lưng, giữa cột sống, vùng bả vai.

CLS: hình khuyết sườn từ xương sườn 3 – 6 trên X quang lồng ngực thẳng. SA tim, CT scanner, MRI vùng ngực, chụp cản quang hệ mạch chủ giúp chẩn đoán vị trí.

Biến chứng: suy tim, vỡ ĐMC, viêm nội tâm mạc bán cấp, xuất huyết não.

c. Bệnh lý thận:

i. Bệnh nhu mô thận: 

THA thường thấy ở tuổi trung niên, khám thấy thận to 2 bên. Chẩn đoán xác định dựa trên SA bụng.

Các bệnh thường gặp: thận ứ nước, viêm cầu thận cấp / mạn, Lao thận, K thận, viêm quanh thận, áp xe quanh thận, chấn thương…

ii. Bệnh đường tiết niệu:

Các nguyên nhân gây tắc nghẽn: sỏi niệu, u bướu chèn từ bên ngoài…

iii. Bệnh mạch máu thận

d. Các bệnh nội tiết:

i. Cường giáp:
THA do cường giao cảm, tăng cung lượng tim, chủ yếu là THA tâm thu.

ii. Nhược giáp

iii. Cường tuyến cận giáp: liên quan đến tăng calci máu.

iv. Hội chứng Cushing: THA do tăng Glucocorticoide mạn

v. U tủy thượng thận:

Gợi ý bệnh này khi lâm sàng có THA người trẻ khoảng 40 tuổi, THA từng cơn, các cơn tương tự, khởi đầu đột ngột và kết thúc từ từ. Trong cơn, HA cao cả 2 số, bệnh nhân xanh tái, vã mồ hôi nhiều, tim đập nhanh, nhức đầu.

CLS: SA bụng, định lượng catecholamine nước tiểu 24h sau cơn, CT hay MRI vùng thận.

vi. U vỏ thượng thận:

THA kèm theo các triệu chứng gợi ý như yếu liệt chi, dị cảm, có thể có triệu chứng của giảm Calci máu…

vii. To đầu chi
e. Các nguyên nhân khác:

Một số nguyên nhân có thể gây THA khác như: thai kỳ, bệnh tạo keo (viêm nút quanh động mạch, lupus), phỏng, bệnh đa hồng cầu, sau phẫu thuật lớn…

IV. YẾU TỐ NGUY CƠ:

Người ta ghi nhận một số yếu tố thuận lợi dễ dẫn đến bệnh, trên thực tế các yếu tố này thường tác động lẫn nhau:

- Yếu tố di truyền

- Giới tính

- Tuổi tác (> 60 tuổi)

- Đái tháo đường

- Hút thuốc lá

- Rối loạn chuyển hóa lipid

- Béo phì

- Chế độ ăn nhiều muối, ít Kali, Canxi

- Uống rượu nhiều

- Chế độ sinh hoạt (làm việc, giải trí, nghỉ ngơi)

- Đời sống kinh tế và các áp lực tâm lý

V. LÂM SÀNG:
1. Bệnh sử:

Bệnh THA diễn tiến chậm, khi THA chưa có biến chứng lên các cơ quan thường BN không có triệu chứng. Việc phát hiện bệnh có thể tình cờ do khám sức khỏe hay BN đến khám vì 1 bệnh khác.
Các TC bệnh THA, được xếp thành 3 nhóm:

- Nhóm triệu chứng do HA tăng: như nhức đầu vùng chẩm vào buổi sáng, sau khi thức dậy hay hết sau vài giờ, chóng mặt, hồi hộp, mau mệt mỏi.

- Nhóm triệu chứng mạch máu do THA: như chảy máu mũi, nhìn lóa do tổn thương võng mạc, đau ngực do bóc tách ĐMC ngực, chóng mặt tư thế.

- Nhóm triệu chứng do bệnh căn bản của THA thứ phát: như nhức đầu từng cơn kèm hồi hộp đánh trống ngực, đỏ bừng mặt (trong THA do u tủy thượng thận), yếu liệt cơ do hạ Kali máu.

2. Tiền sử:

- Hỏi tiền sử gia đình về HA, HA trước đây của bệnh nhân, thời gian phát hiện THA, mức độ (trị số cao nhất, trị số BN dễ chịu nhất), tiền sử điều trị THA trước đây.

- Tiền sử bệnh tim mạch, thận, ĐTĐ, rối loạn chuyển hóa lipid.

- Tiền sử thói quen - sinh hoạt (thuốc lá, rượu, cách sinh hoạt…)

3. Thăm khám:

Toàn diện, đầy đủ các cơ quan để có thể tìm ra nguyên nhân gây bệnh.

Chú ý quan sát hình dạng của người bệnh (cân nặng, chiều cao, BMI, vẻ mặt, sự cân đối các chi…).

Khám hệ tim mạch.

VI. CẬN LÂM SÀNG:

1. Các xét nghiệm thường quy cho BN THA:

- Công thức máu, Hct.

- Ion đồ

- Đường huyết

- Bilan lipid máu: cholesterol toàn phần, HDLc, LDLc, triglyceride.

- Acid uric máu, B.U.N, Creatine huyết thanh

- TPTNT

- ECG

- Soi đáy mắt

- Xquang ngực thẳng

- SAÂ tim
2. Các xét nghiệm tìm nguyên nhân:

- SÂ mạch máu

- Chụp động mạch thận/chủ cản quang

- CT scan, MRI

- …
VII. BIẾN CHỨNG THA:

THA có thể gây tử vong, hay để lại những di chứng nặng nề do ảnh hưởng của nó lên các cơ quan.

1. Tại tim:

a. Phì đại thất trái:

Là tổn thương hay gặp nhất trong THA. Sự hiện diện của nó làm tăng tỉ lệ nhồi máu cơ tim gấp 3 lần, suy tim gấp 4 lần và đột quỵ gấp 6 lần so với THA chưa có phì đại thất.

b. Suy tim:

THA là nguyên nhân thứ 2 gây suy tim sau bệnh mạch vành. Lúc đầu là suy tim tâm trương, sau sẽ ảnh hưởng chức năng tâm thu.

c. Bệnh mạch vành:

Bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ hay nhồi máu cơ tim.
2. Thần kinh:

THA là yếu tố nguy cơ chính trong đột quỵ. 85% là nhồi máu não, 10% là xuất huyết não. Có thể gặp cơn thoáng thiếu máu não hoặc bệnh não do THA.

3. Thận:

Sau ĐTĐ, THA là nguyên nhân hay gặp ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối.

4. Mắt:

Sử dụng phân loại Keith – Wagener – Parker về biến đổi ở võng mạc khi soi đáy mắt:

- Độ 1: lòng ĐM co nhỏ, ngoằn ngoèo

- Độ 2: dấu S.Gunn (bắt chéo ĐM - TM)

- Độ 3: Độ 2 + tình trạng phù nề, xuất tiết, xuất huyết võng mạc

- Độ 4: Độ 3 + phù gai thị

5. Mạch máu:

Xơ vữa ĐM, bệnh ĐM chi dưới, phình bóc tách ĐM chủ ngực.

VIII. ĐIỀU TRỊ – DỰ PHÒNG:

1. Điều trị:

Hai biện pháp: không dùng thuốc và dùng thuốc.
- Biện pháp không dùng thuốc, gọi là thay đổi lối sống.
+Bỏ hoặc không hút thuốc lá: 
+ Ăn thanh tịnh: ăn lạt, ăn nhiều rau, ăn đủ lượng kali, ăn nhiều cá, ăn ít mỡ động vật.
+ Uống rượu bia ít và điều độ.
+ Giữa cân nặng chuẩn.
+ Rèn luyện thể lực mức độ trung bình: mỗi ngày 30-45 phút, tuần 180 phút như đi bộ nhanh (7 km/giờ), đi xe đạp nhanh, chạy, chơi bóng bàn.
+ Giữ bình thản.
Biện pháp thay đổi lối sống do người bệnh thực hiện.
- Biện pháp dùng thuốc. 
Hiện nay có khoảng 300 loại thuốc chữa tăng huyết áp khác nhau và thầy thuốc sẽ căn cứ bệnh trạng cụ thể mà lựa chọn thuốc phù hợp nhất cho từng người. Mỗi viên thuốc có một số phận! Người bệnh không nên ỷ lại vào thuốc mà xem nhẹ hiệu quả thay đổi lối sống. 
Biện pháp dùng thuốc do thầy thuốc đảm nhận, người bệnh tuyệt đối không tuỳ tiện điều chỉnh!
Biện pháp không dùng thuốc là cách thức chữa trị đầu tiên, bổ trợ và song hành với cách chữa bằng thuốc. 
2. Dự phòng:

Bệnh tương đối phổ biến, ảnh hưởng lên sức khỏe cộng đồng. Việc tầm soát và phát hiện từ giai đoạn sớm sẽ giúp điều trị có hiệu quả và tránh được các biến chứng lên cơ quan đích.
Đi khám và đo huyết áp tại các cơ sở y tế mỗi 6 tháng 1 lần. Đo huyết áp khi khi cảm thấy trong người khó chịu như chóng mặt, nhức đầu không giải thích được, uể oải.
Điều chỉnh lối sống: chế độ làm việc, nghỉ ngơi, không hút thuốc lá từ nhỏ, uống rượu mức trung bình, không quá cân, giảm ăn mặn, giảm mỡ bão hòa và cholesterol.
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PGS. Đoàn Thị Ngọc Diệp
I. ĐỊNH NGHĨA:
Bệnh tay chân miệng là một bệnh lý nhiễm trùng do các virus lây truyền qua đường ruột, Enterovirus gây nên. Tác nhân gây bệnh thường gặp nhất là Coxackie nhóm A và Enterovirus 71.

Biểu hiện lâm sàng của bệnh gồm sốt và tổn thương da niêm dạng bóng nước trên nền hồng ban ở những vị trí đặc biệt, đó là niêm mạc miệng, lòng bàn tay, lòng bàn chân, bàn chân, bàn tay, đầu gối và mông. Các bóng nước ở miệng thường diễn tiến nhanh đến loét.

Bệnh thường xảy ra ở trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt là dưới 3 tuổi. Bệnh có thể xảy ra thành dịch hoặc lẻ tẻ từng case. Bệnh xảy ra quanh năm, ở Việt Nam ghi nhận số ca tăng cao từ tháng 2 đến tháng 4 và tháng 9 đến tháng 12.

II. TÁC NHÂN GÂY BỆNH:
Virus đường ruột (Enterovirus) gây bệnh ở người có các nhóm: virus bại liệt 
(3 type), Coxackie virus nhóm A (13 type), Coxackie virus nhóm B (6 type), Echovirus (31 type) và Enterovirus mới (4 type). Trong số đó, nhóm gây bệnh thường gặp nhất là Coxackie virus (đa số là A16, ít gặp hơn với A4, A5, A9, B2, B5). Enterovirus type 71 có thể gây các trận dịch.

Virus lây qua đường tiêu hóa, sau đó phát triển trong ống tiêu hóa, và sau nữa là giai đoạn nhiễm virus máu. Từ đó virus sẽ di chuyển đến các cơ quan nhạy cảm.

III. CHẨN ĐOÁN BỆNH TAY CHÂN MIỆNG:

Chẩn đoán xác định dựa vào Dịch tễ, lâm sàng và cận lâm sàng.
1. Lâm sàng:
a. Triệu chứng khởi phát:

Sốt có thể ở mức độ nhẹ, vừa hoặc cao.

Đôi khi kèm ói, tiêu chảy phân không có máu.

b. Triệu chứng toàn phát:

Sang thương da: Các bóng nước thường nổi lên trên nền hồng ban, xuất hiện ở lòng bàn tay, bàn chân, bàn tay, bàn chân, đầu gối, mông và cơ quan sinh dục. Các bóng nước này kích thước nhỏ (d = 2 – 10mm), dịch trong đôi khi hơi đục. Khi bóng nước lành không để lại sẹo.

Sang thương niêm mạc: Bóng nước ở niêm mạc miệng, lưỡi diễn tiến nhanh chóng thành vết loét. Thường trẻ sẽ bú ít, ăn ít vì đau. Trẻ hay quấy khóc,chảy nước bọt liên tục (do đau nên trẻ không nuốt được nước bọt).

c. Giai đoạn lui bệnh:

Thường trong vòng 7 ngày tính từ lúc khởi bệnh, nếu không xảy ra biến chứng.

2. Cận lâm sàng:
a. Các xét nghiệm không đặc hiệu:
i. Công thức máu:
Là bệnh lý nhiễm virus nến số lượng bạch cầu thường trong giới hạn bình thường, Lympho ưu thế. Tuy nhiên, trong những TH biến chứng nặng, bạch cầu có thể tăng cao cùng Neutro ưu thế.

ii. CRP:
Thường không tăng, ngay cả khi có biến chứng hoặc tử vong.

iii. Dịch não tủy:
Trong TH có biến chứng thần kinh, dịch não tủy có thể thay đổi theo kiểu viêm màng não nước trong. Dịch não tủy trong, đạm bình thường hay tăng nhẹ, đường trong giới hạn bình thường, tế bào tăng nhẹ, đa số là Lympho, Lactate bình thường.

b. Các xét nghiệm tìm nguyên nhân gây bệnh:
i. Huyết thanh chẩn đoán:
Các xét nghiệm tìm kháng thể IgM có thể dương tính sau 3 – 4 ngày tính từ lúc khởi bệnh. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm có thể dương tính chéo với các loại Enterovirus khác.

ii. Phân lập virus:
Được thực hiện với các mẫu phân, phết trực tràng, phết họng. Tuy nhiên ở các nước nhiệt đới, 40% trẻ bài tiết Enterovirus qua phân. Phân lập được Enterovirus trong dịch não tủy có giá trị chẩn đoán nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương do virus này.

iii. PCR:

Kỹ thuật PCR có thể phát hiện Enterovirus theo từng type hoặc một nhóm nhiều type. PCR tìm ARN của Enterovirus trong mẫu bệnh phẩm dịch não tủy thường dùng trong các TH bệnh tay chân miệng có biến chứng TK.

IV. CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT:

1. Nhiễm khuẩn da:
Các TH nhiễm khuẩn da do tụ cầu, bóng nước sâu, rộng hơn, dịch đục. Bệnh nhi thường sốt cao, vẻ mặt nhiễm trùng, nhiễm độc.

Nhiễm khuẩn da do liên cầu, bóng nước nông nhưng kích thước cũng lớn hơn trong bệnh tay chân miệng. Sự phân bố bóng nước ít khi giống bệnh tay chân miệng.

2. Thủy đậu:
Bóng nước thủy đậu xuất hiện không cùng tuổi, dịch trong hoặc hơi đục, kích thước thường lớn hơn bệnh tay chân miệng. Bóng nước thường xuất hiện đầu tiên ở thân mình lan ra toàn thân.

Yếu tố nguồn lây cũng góp phần giúp chẩn đoán bệnh thủy đậu.

3. Các virus nhóm Herpes người:
Herpes simplex 1 có thể gây bóng nước ở miệng nhưng không kèm ở tay, chân.

Virus Varicella-zoster có thể gây các chùm bóng nước ở dây thần kinh liên sườn.

4. Dị ứng:
Bóng nước do dị ứng là những bóng to nhỏ không đều, kích thước lớn.

Hồng ban do dị ứng có thể có dạng mề đay, hồng ban đa dạng. Kích thước lớn hơn hồng ban trong bệnh tay chân miệng thường ở dạng sẩn, và kèm bóng nước trên hồng ban.

V. BIẾN CHỨNG:
1. Thần kinh:
a. Viêm màng não vô trùng:
Trẻ ói mửa, quấy khóc. Dấu hiện cổ gượng, thóp phồng ít gặp. Dịch não tủy thay đổi theo kiểm viêm màng não nước trong. Diễn tiến lành tính nếu không kèm tổn thương não.

b. Tổn thương não:
Trẻ bứt rứt, lừ đừ, ngủ gà hay mở mắt nhưng không tiếp xúc với người xung quanh, nói vô nghĩa, có thể có co giật. Triệu chứng sớm là trẻ chới với, giật mình. Hôn mê xảy ra ở giai đoạn cuối.

c. Yếu liệt chi:
Yếu hoặc liệt mềm một hoặc nhiều chi. Triệu chứng xảy ra đơn lẻ hay kết hợp với viêm màng não và tổn thương não.
2. Hô hấp – tuần hoàn:
a. Biến chứng hô hấp:

Thường xảy ra trong bệnh cảnh tổn thương não. Trẻ có triệu chứng bệnh tay chân miệng và xuất hiện triệu chứng thần kinh thường vào ngày thứ 3,4 của bệnh. Sau đó triệu chứng hô hấp xuất hiện với thở nhanh, nông, có khi thở không đều. Suy hô hấp xảy ra nhanh chóng với thở nhanh, rút lõm lồng ngực, co kéo cơ HH phụ và giảm độ bão hòa oxy máu. Phù phổi cấp xuất hiện, phổi đầy ran ẩm (Xquang hình cánh bướm).

b. Biến chứng tuần hoàn:

Thường xảy ra cùng lúc hoặc trong vòng vài giờ sau khi có triệu chứng thở nhanh, nông. Một số TH nhịp tim nhanh, HA tăng. Sau đó, HA tụt dần. Các dấu hiệu suy tim như gan to, TM cổ nổi thường không có. CVP thấp. ECG thường chỉ có nhịp nhanh xoang.

Nếu trẻ không được điều trị, sẽ tử vong trong bệnh cảnh trụy tuần hoàn và phù phổi cấp

VI. ĐIỀU TRỊ – DỰ PHÒNG:

1. Điều trị:

Chỉ định điều trị tùy thuộc mức độ nặng của bệnh.

a. Độ 1:

Điều trị ngoại trú và tái khám.

Điều trị triệu chứng.

b. Độ 2:

Nhập viện điều trị nội trú, theo dõi sát triệu chứng hô hấp, tuần hoàn.

c. Độ 3:

Nhập viện cấp cứu.

d. Độ 4:

Nhập viện cấp cứu, xử trí tình trạng sốc và suy hô hấp.
2. Dự phòng:

Bệnh tương đối phổ biến, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Việc tầm soát và phát hiện từ giai đoạn sớm sẽ giúp điều trị có hiệu quả và tránh được các biến chứng lên cơ quan đích.

Hiện nay tác nhân enterovirus 71 chưa có thuốc chủng ngừa nên cách phòng ngừa hiện nay là bảo đảm vệ sinh trong ăn uống.
Cách li trẻ bệnh trong tuần lễ đầu tiên.
Rửa tay bằng xà bông và dưới vòi nước chảy trước khi ăn và sau khi đi tiêu.

Che miệng, mũi khi ho hay hắt hơi.
Bảo đảm chỗ ở thoáng mát.
Rửa sạch các vật dụng, đồ chơi mà chất tiết mũi họng của trẻ có thể bám vào bằng dung dịch sodium hypochlorite 0,5%.
Không dùng chung các đồ dùng ăn uống.
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Ths.Bs. Lê Thị Tuyết Phượng
I. ĐẠI CƯƠNG:
Dạ dày là một tạng rỗng nằm ở vùng giữa bụng trên rốn, từ chuyên môn gọi là vùng thượng vị. Chức năng chính của dạ dày là tích trữ thức ăn, nghiền trộn thức ăn và tiết vào đó một số dịch tiêu hóa rồi đưa thức ăn xuống ruột non, để biển đổi thành các chất dinh dưỡng & được hấp thu vào máu đi nuôi cơ thể.
Thông thường chúng ta hay gặp những bệnh lý sau đây của dạ dày:

- Viêm dạ dày: là những tổn thương ở niêm mạc dạ dày do viêm

- Loét dạ dày: có sự hiện diện của tổn thương loét trên niêm mạc DD thường là do sự mất cân bằng giữa yếu tố bảo vệ & phá hủy ở DD, đặc biệt khi có sự hiện diện của vi khuẩn Helicobacter pylory ở dạ dày.

- Trào ngược dạ dày thực quản: là hiện tượng trào ngược những chất dịch từ DD lên thực quản, có khi lên tận miệng người bệnh, hậu quả gây viêm loét thực quản thậm chí có thể gây hẹp lòng thực quản.

- Ung thư dạ dày: là một dạng ung thư rất thường gặp, chiếm vị trí hàng đầu trong các ung thư đường tiêu hóa.
II. NGUYÊN NHÂN:

1. Do chế độ ăn:

Ăn quá nhiều chất kích thích, thức ăn quá chua, quá cay, quá nóng

Ăn nhiều chất béo

Chế độ ăn thiếu dinh dưỡng kéo dài

Nghiện rượu, nghiện thuốc lá

Ăn vội vàng, nhai không kỹ

Rối loạn giờ giấc ăn uống thường xuyên: ăn không đúng bữa, không đúng giờ, ăn quá khuya, lúc ăn thì quá no, lúc thì nhịn đói quá lâu.

2. Do thuốc & các hóa chất: 
Thường gặp là acid, bụi kim loại, các loại thuốc giảm đau, kháng viêm, corticoid…

3. Do nhiễm trùng:

Đặc biệt trong thời đại ngày nay tình hình nhiễm HP rất được các BS chuyên khoa tiêu hóa quan tâm, đây là một loại vi khuẩn gam âm, có hình xoắn, là nguyên nhân thường gặp gây ra các bệnh lý ở dạ dày tá tràng (DDTT).

4. Do nguyên nhân thần kinh: 
Viêm loét DD thường hay gặp ở những người hay lo lắng, sợ hãi, làm việc quá căng thẳng, gặp ở người sống ở thành thị nhiều hơn ở nông thôn, gặp ở người làm việc trí óc nhiều hơn ở người làm việc chân tay.

5. Do nguyên nhân nội tiết: 
Đái tháo đường, hạ đường huyết, hội chứng cushing, xơ gan…
III. CHẨN ĐOÁN:

1. Lâm sàng:

a. Triệu chứng toàn thân:

Trong đa số bệnh lý lành tính ở dạ dày, tổng trạng toàn thân ít bị ảnh hưởng, thông thường bệnh nhân có thể có các triệu chứng sau đây:

- Mệt mõi, uể oãi, khả năng làm việc kém, khả năng tập trung kém

- Tính tình hay cáu gắt

- Nhức đầu, chóng mặt, hoa mắt, ù tai

- Ăn không ngon

- Ợ hơi, ợ chua.

Đặc biệt trong bệnh lý ác tính ở dạ dày, giai đoạn đầu có thể không có triệu chứng gì rõ ràng nhưng về sau bệnh làm cho người bệnh suy sụp nhanh chóng, giảm cân nhanh, thiếu máu nặng.

b. Triệu chứng tại ổ bụng: thường bệnh nhân có những triệu chứng sau đây:

- Đau bụng: thường đau vùng giữa bụng trên rốn (vùng thượng vị), đau có thể xuất hiện lúc đói, lúc no, hoặc không liên quan gì tới bữa ăn, đau âm ĩ hoặc đau xuất hiện thành từng cơn.

- Buồn nôn, nôn

- Cảm giác đầy bụng, khó tiêu, sôi bụng, nóng rát vùng thượng vị…

- Rối loạn tiêu hóa: táo bón hoặc tiêu chảy.

2. Cận lâm sàng:

- Nội soi dạ dày: là phương pháp chẩn đoán tối ưu hiện nay đối với các bệnh lý DD-TT. Nội soi dạ dày vừa có thể giúp chẩn đoán chính xác bệnh lý DD-TT, có thể làm xét nghiệm tìm Hp, có thể sinh thiết để chẩn đoán chính xác bệnh lý lành tính hay ác tính, đặc biệt nội soi dạ dày có thể áp dụng để điều trị trong một số trường hợp như chích cầm máu trong xuất huyết tiêu hóa, cắt đốt polyp…

- Chụp dạ dày có cản quang: được chỉ định trong một số trường hợp, đặc biệt ở những bệnh nhân chống chỉ định nội soi dạ dày.
IV. CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT:

Đa số trường hợp triệu chứng mơ hồ rất khó chẩn đoán phân biệt với những trường hợp đau bụng có vị trí hoặc tính chất gần giống với đau bụng do bệnh lý ở dạ dày, đặc biệt cần chẩn đoán phân biệt với những trường hợp đau bụng đòi hỏi phải được bác sĩ chữa trị & can thiệp kịp thời nếu không sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng như:

1. Viêm ruột thừa: 
Thường xảy ra đột ngột, cấp tính, đau ngày càng tăng, lúc đầu có thể đau vùng trên rốn như đau dạ dày, về sau đau khu trú vùng bụng dưới bên phải (gọi là vùng hố chậu phải), thường đi kèm với các triệu chứng sốt, môi khô, lưỡi dơ, nếu không chỉ định phẫu thuật kịp thời sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho tính mạng.

2. Tắc ruột: 

Là tình trạng ruột bị tắc một phần hay hoàn toàn, các chất bị ứ lại trong lòng ruột không thãi ra ngoài được, đau bụng, có những đau bụng có thể tự khỏi, nhưng cũng có những trường hợp đau bụng nếu để chậm trễ không được chỉ định và xử trí kịp thời có thể gây nguy hiểm cho tính mạng người bệnh, vì thế trong mọi trường hợp, chúng ta không nên chủ quan mà cần phải quan tâm đúng mức & đi khám ngay khi có những dấu hiệu nghi ngờ.

Trong nhiều trường hợp việc thăm khám lâm sàng đôi khi chưa đủ, mà đôi khi cần phải kết hợp với các phương tiện cận lâm sàng khác để có chẩn đoán xác định.
V. BIẾN CHỨNG:

- Hẹp nôn vị: biểu hiện đau bụng & nôn ói rất dữ dội, đặc biệt bệnh nhân ói ra thức ăn của ngày hôm trước, có mùi hôi thối.

- Thủng dạ dày: bệnh nhân đột ngột có cơn đau dữ dội như dao đâm, bụng gồng cứng như gỗ, phải được phẫu thuật kịp thời nếu không sẽ nguy hiểm cho tính mạng.

- Xuất huyết tiêu hóa: là biến chứng thường gặp nhất biểu hiện ói ra máu & đi cầu phân máu có thể máu đỏ, hoặc phân có màu đen hôi thối.

- Ung thư dạ dày: Ung thư DD là một dạng ung thư rất thường gặp, chiếm vị trí hàng đầu trong các ung thư đường tiêu hóa, và cũng là một trong những biến chứng của các bệnh lý lành tính ở dạ dày mà không được điều trị hoặc điều trị không đến nơi đến chốn.
VI. ĐIỀU TRỊ - DỰ PHÒNG:

1. Điều trị:

Để điều trị hiệu quả bệnh lý dạ dày tá tràng chúng ta cần phải phối hợp tốt ba phương pháp sau đây:

a. Chế độ ăn uống:

- Không nên ăn quá nhiều chất kích thích, thức ăn quá chua, quá cay, quá nóng

- Không nên ăn quá nhiều chất béo

- Chế độ ăn phải đầy đủ các chất dinh dưỡng

- Không uống rượu, không hút thuốc lá

- Không nên ăn quá nhanh, nhai không kỹ.

- Ăn đúng bữa, đúng giờ, không ăn quá khuya bữa ăn cuối cùng trước lúc ngủ ít nhất 4 giờ, không ăn quá no hoặc nhịn đói quá lâu.

b. Chế độ làm việc, nghĩ ngơi hợp lý: tránh làm việc quá sức, căng thẳng lo âu kéo dài, phiền muộn quá đáng.

c. Thuốc & các phương pháp điều trị khác

Ngày nay có rất nhiều loại thuốc điều trị bệnh lý DDTT, tùy theo tình trạng bệnh BS sẽ có sự lựa chọn thuốc thích hợp, cần lưu ý là phải dùng thuốc theo đúng chỉ dẫn của BS vì có thuốc phải uống trước bữa ăn, có thuốc phải uống sau ăn mới phát huy tác dụng, uống thuốc phải đủ liều lượng, đủ thời gian, không được thấy hết đau tự ý ngưng thuốc, hoặc thấy chưa giãm nhiều tự ý tăng liều thuốc.
2. Chỉ định phẫu thuật:
a. Loét dạ dày: ngày nay do những tiến bộ trong điều trị nội khoa, những trường hợp phải PTDD do loét đã giảm đi rất nhiều, giảm tới 80 – 90% so với trước đây, thường loét DD có chỉ định phẫu thuật trong những trường hợp sau:

i. Loét dạ dày gây ra những biến chứng:

- Chảy máu tiêu hóa ồ ạt nguy cơ đe dọa tính mạng bệnh nhân mà không cầm máu được bằng các phương pháp cầm máu thông thường.

- Thủng ổ loét

- Gây hẹp môn vị làm thức ăn không đi qua được

- Ung thư hóa
ii. Điều trị nội khoa thất bại hay tái phát nhiều lần.
b. Ung thư dạ dày:

Khi có chẩn đoán là ung thư dạ dày phẫu thuật là phương pháp điều trị hiệu quả nhất, những trường hợp ung thư DD không còn chỉ định phẫu thuật:

- Di căn tới các cơ quan xa : phổi, xương…

- Tổng trạng quá suy kiệt, không có khả năng chịu đựng nổi một cuộc phẫu thuật DD.

3. Dự phòng:
a. Chế độ ăn:

Không nên ăn quá nhiều chất kích thích, thức ăn quá chua, quá cay, quá nóng

Không nên ăn quá nhiều chất béo.

Chế độ ăn phải đầy đủ các chất dinh dưỡng

Không uống rượu, không hút thuốc lá

Không nên ăn quá nhanh nhai không kỹ.

Ăn đúng bữa, đúng giờ, không ăn quá khuya bữa ăn cuối cùng trước lúc ngủ ít nhất 4 giờ, không ăn quá no hoặc nhịn đói quá lâu.

Ăn nhiều rau, trái cây tươi, uống nhiều nước.

b. Khi có những triệu chứng bất thường hoặc nghi ngờ bất thường ở vùng bụng:

Đặc biệt ở những người nam trên 40 tuổi có triệu chứng đau bụng đầy bụng, chán ăn kéo dài, người mệt mỏi, da xanh, thiếu máu, sụt ký… mà không rõ nguyên nhân các bạn phải đến khám tại cơ sở y tế chuyên khoa ngay để được định bệnh & điều trị kịp thời tránh để xảy ra các biến chứng nguy hiểm.

c. Không được tự ý sử dụng các loại thuốc: đặc biệt thuốc giảm đau, thuốc chống viêm… khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

d. Không được tự ý, hoặc nghe theo lời mách bảo của người không có chuyên môn: tự mua thuốc uống bừa bãi, tự điều trị lung tung, cạo gió, cắt lể, làm bùa, làm phép… làm chậm trễ cho việc chẩn đoán & điều trị.INCLUDEPICTURE "../../../DOCUME~1/tuanlm/LOCALS~1/Temp/msoclip1/01/clip_image001.gif" \* MERGEFORMAT 
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                                 Ds. Nguyễn Quốc Thái
THUỐC TÂY

THUỐC GIẢM ĐAU – HẠ SỐT – KHÁNG VIÊM
1. ĐẠI CƯƠNG

C

ác thuốc trong nhóm này ở mức độ khác nhau có tác dụng giảm đau, hạ sốt và còn có tác dụng kháng viêm (ngoại trừ dẫn xuất của anilin như paracetamol). Thuốc nhóm này còn được gọi là thuốc kháng viêm không steroid (Non-Steroidal Anti-immflamatory Drugs = NSAIDs) để phân biệt với nhóm thuốc kháng viêm steroid (Glucocorticoid như dexamethason, prednisolon,…). 
1.1. TÁC DỤNG VÀ CƠ CHẾ

· Tác dụng hạ sốt 

· Với liều điều trị, nhóm thuốc này chỉ gây hạ sốt ở người có sốt (do bất kỳ nguyên nhân nào), không có tác dụng hạ sốt ở người có thân nhiệt bình thường.

· Cơ chế tác dụng là do ức chế sự tổng hợp prostaglandin ở vùng dưới đồi, gây giãn mạch ngoại biên, tăng sự tỏa nhiệt và tăng tiết mồ hôi. 

· Tác dụng giảm đau  

· Thuốc có tác dụng tốt với các cơn đau nhẹ do viêm như đau dây thần kinh, đau đầu, đau răng, đau cơ. Khác với nhóm thuốc giảm đau opioid, nhóm thuốc này không có tác dụng với các chứng đau nội tạng (dạ dày, thận), không gây ngủ, không gây khoan khoái và không gây nghiện.

· Cơ chế tác dụng giảm đau là làm giảm tính cảm thụ của ngọn dây thần kinh cảm giác với các chất gây đau của phản ứng viêm, mức độ giảm đau tùy thuộc vào từng loại thuốc.

· Tác dụng kháng viêm  

· Thuốc có tác dụng trên hầu hết các loại viêm, không kể nguyên nhân.

· Cơ chế kháng viêm là ức chế sinh tổng hợp prostaglandin E2 (PGE2) là chất trung gian hóa học gây viêm.
1.2. PHÂN LOẠI

Theo tác dụng dược lý:

· Thuốc giảm đau thuần túy (dẫn chất của quinolein): floctafenin (Idarac®) không có tác dụng hạ sốt, kháng viêm.

· Thuốc giảm đau, hạ sốt: acetaminophen, nor-amidopyrin, antipyrin,…

· Thuốc kháng viêm không steroid (NSAIDs): giảm đau, hạ soát, kháng viêm. Trên thị trường có hơn 30 loại hoạt chất thuộc nhóm này: aspirin, diclofenac (Voltaren®), indomethacin (Indocid®), Ibuprofen (Advil®), Ketoprofen (Profenid®), Naproxen (Naprosyn®), Piroxicam (Felden®), Tenoxicam (Tilcotil®), Meloxicam (Mobic®), acid mefenamic, nimesulid,…
2.  MỘT SỐ THUỐC THÔNG DỤNG
2.1. PARACETAMOL  (ACETAMINOPHEN)  

Panadol, Efferalgan, Tylenol, Dofagan

2.1.2. Tác dụng 

Thuốc có tác dụng giảm đau, hạ sốt, không có tác dụng kháng viêm. Paracetamol có ưu điểm ít gây tai biến dị ứng hay kích ứng dạ dày, không ảnh hưởng trên sự đông máu và có thể sử dụng cho phụ nữ có thai, cho con bú (Category B).

2.1.3. Tác dụng phụ 

Nếu dùng liều cao và kéo dài (> 4g/ ngày) gây tổn thương gan (do môt lượng lớn paracetamol bị chuyển thành N - acetyl benzoquinoneimin, chất này sẽ phản ứng với nhóm - SH của protein gan và gây hoại tử tế bào gan). Chất giải độc: N-acetyl cystein.

2.1.4. Chỉ định 

Giảm đau hạ sốt, có thể thay aspirin trong trường hợp chống chỉ định chất này. Có thể phối hợp với các thuốc giảm đau khác :

· Alaxan                          
     
: paracetamol + ibuprofen      

· Di- antaltavic                 
: paracetamol + dextroproxyphen

· Efferalgan - Codein

: paracetamol + codein

2.1.5. Chống chỉ định  

Bệnh nhân quá mẫn, suy gan - thận.

2.1.6. Cách dùng – liều dùng 


· Dạng dùng

· Viên nén, viên nang, viên sủi 0,1 g –  0,325 g – 0,500 g 

· Tọa dược  0,08g - 0,150 g – 0,300 g – 0,600 g

· Thuốc bột 0,08 g –  0,150 g

· Thuốc giọt 10%

· Liều dùng 

· Người lớn: 325 – 1000 mg/ ngày

· Trẻ em: 10mg/ kg/ lần × 3 – 4 lần/ ngày

2.2.  DICLOFENAC (Voltaren®)
2.2.1. Tác dụng

· Ức chế tổng hợp Prostaglandin rất mạnh

· Giảm đau

· Hạ acid uric huyết rất tốt

· Hạ sốt ít dùng do độc tính cao

2.2.2. Tác dụng phụ  

Tác dụng phụ trên đường tiêu hóa thấp hơn indomethacin và aspirin.

2.2.3.  Chỉ định  

Chủ yếu để trị viêm khớp (viêm xương khớp, hư khớp, viêm đa khớp mãn tính, đau lưng, viêm dây thần kinh).

2.2.4. Chống chỉ định 

· Loét dạ dày tá tràng 

· Phụ nữ có thai, cho con bú

· Mẫn cảm

· Thiểu năng gan thận nặng

2.2.5. Cách dùng – Liều dùng 

· Dạng dùng

· Viên nén 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg

· Viên đạn 100 mg

· Ống tiêm 75 mg/ ml 

· Gel, thuốc nhỏ mắt

· Cách dùng – liều dùng: Uống, đặt hậu môn hoặc tiêm bắp 75 – 150 mg/ ngày
2.3. MELOXICAM (Mobic®)
2.3.1. Tác dụng  

· Tác dụng ức chế chuyên biệt COX-2

· Giảm độc tính trên màng nhày tiêu hóa do:

· COX-2: tổng hợp các Prostaglandin ở vùng bị sưng viêm

· COX-1: tạo ra các Prostaglandin bảo vệ niêm mạc và tế bào

2.3.2. Chỉ định 

Điều trị cấp tính và dài hạn triệu chứng viêm khớp và viêm sưng khớp

2.3.3. Liều dùng 

· Dạng dùng: Viên nang 7,5 mg, 15 mg

· Cách dùng – liều dùng: 7,5 mg – 15 mg/ ngày tùy tình trạng bệnh
2.4. FLOCTAFENIN (Idarac®)

· Là chất giảm đau thuần túy (không hạ sốt, kháng viêm)

· Tác động nhanh, mạnh

· Không kích ứng dạ dày, không làm suy hô hấp, không gây quen thuốc

· Dùng trong các chứng đau đầu, đau răng, đau do chấn thương,…

· Liều dùng: thông thường ở người lớn 200 – 800 mg trong một ngày.

· Lưu ý: Floctafenin dễ gây dị ứng, không được sử dụng ở người đã dị ứng với các chất tương tự
THUỐC TRỊ HO – THUỐC LONG ĐÀM
1. ĐẠI CƯƠNG
1.1. PHÂN LOẠI THUỐC TRỊ HO, LONG ĐÀM

1.1.1. Thuốc ho

Dựa vào cơ chế tác dụng, có thể chia:

· Thuốc ho tác động ở ngoại biên làm giảm nhạy cảm của receptor ho đối với các chất kích thích: camphor, menthol (gây tê các ngọn dây thần kinh gây phản xạ ho), glycerol, mật ong (bao phủ các receptor cảm giác ở hầu, họng).

· Thuốc ho tác động ở trung ương làm dịu ho do ức chế trung tâm ho: 

· Alcaloid của thuốc phiện và dẫn chất: codein, codethylin, pholcodin, dextromethorphan, noscapin, levopropoxyphen,…

Thuốc giảm ho kháng histamin: alimemazin (Theùraleøne), clorpheniramin, diphenhydramin,…

1.1.2. Thuốc tác động trên chất nhầy

Làm dễ dàng sự thải đàm và các chất kích thích ra khỏi đường hô hấp.

· Thuốc tiêu chất nhầy: N-acetylcystein, carbocystein, bromhexin, ambroxol,…

· Các chất trên có tác dụng làm phân hủy chất nhầy, làm giảm độ nhớt của chất nhầy ( dễ dàng di chuyển ra khỏi đường hô hấp; ngoài ra còn điều hòa sự tiết đàm nhầy của phế quản. Không nên dùng thuốc tiêu nhầy ở người hen suyễn, giãn phế quản.

· Thuốc làm tăng dịch tiết: gây tăng bài tiết dịch khí quản, làm giảm độ nhầy của chất tiết khí quản, giúp cho việc thải trừ được dễ dàng: terpin hydrat, guaiacol, eucallyptol, guaifenesin (kích thích trực tiếp tế bào xuất tiết), natri benzoat, amoni clorid (kích thích phản xạ đối giao cảm gây tăng dịch tiết),…

· Lưu ý: 

· Các thuốc trị ho chỉ có tác dụng chữa triệu chứng, trong điều trị cần kết hợp với các thuốc điều trị nguyên nhân.

· Không nên phối hợp thuốc ho và thuốc long đàm trong điều trị ho vì có thể dẫn đến ứ đọng đàm do ức chế phản xạ ho. 
2.  MỘT SỐ THUỐC THÔNG DỤNG
2.1. ACETYLCYSTEIN (Exomuc, Acemuc, Mucomyst)
2.1.1. Tác dụng

· Tiêu đàm do phân hủy các chất nhầy.

· Chất giải độc khi dùng quá liều paracetamol.

2.1.2. Chỉ định

Điều trị hỗ trợ các rối loạn về tiết dịch trong bệnh viêm phế quản- phổi, viêm phế quản cấp và mạn tính, viêm thanh quản, viêm xoang cấp và mạn tính, viêm mũi, viêm họng, viêm tai giữa tiết dịch.

2.1.3. Liều dùng

· Trên 7 tuổi uống 1 gói (gói 200 mg)/lần x 3 lần/ngày; hòa tan vào nước, uống sau bữa ăn.

· 2 – 7 tuổi uống 1 goùi/laàn x 2 laàn/ngaøy.

· Dưới 2 tuổi uống ½ gói/lần x 2 lần/ngày.

2.1.4. Tác dụng phụ

Đau dạ dày, buồn nôn, tiêu chảy (hiếm gặp).

2.1.5.  Chống chỉ định

· Thận trọng với người loét dạ dày, phụ nữ có thai, người đang lên cơn hen.

· Không dùng đồng thời với các thuốc chống ho hoặc làm giảm bài tiết dịch phế quản.
2.2. BROMHEXIN (Bisolvon)
2.2.1. Tác dụng

Phân hủy chất nhầy và tăng cường vận chuyển chất nhầy trong đường dẫn khí giúp long đàm và giảm ho. Làm tăng sự xâm nhập một số kháng sinh (amoxicillin, cefuroxim, erythromycin, doxycyclin,…) trong nhu mô phổi giúp diệt khuẩn hô hấp tốt hơn khi điều trị nhiễm khuẩn đường hô hấp.

2.2.2. Chỉ định

Trị ho nhiều đàm, nếu có viêm nhiễm đường hô hấp cần phối hợp với kháng sinh.

2.2.3. Liều dùng

· Người lớn và trẻ em > 12 tuổi: uống 8 mg/lần x 3 lần/ngày.

· Từ 6 – 12 tuổi: 4 mg/laàn x 3 laàn/ngaøy.

· Từ 2 – 6 tuổi: 4 mg/laàn x 2 laàn/ngaøy.

· Dưới 2 tuổi: cồn ngọt 1,25 ml/lần x 3 lần/ngày.

2.2.4. Tác dụng phụ

Rối loạn tiêu hóa, phát ban ngoài da, dùng bằng đường tiêm có thể bị dị ứng nặng hơn.

2.2.5. Chống chỉ định

Mẫn cảm với thuốc, loét dạ dày, có thai 3 tháng đầu, cho con bú.
2.3. GUAIFENESIN (Robitussin)

· Là thuốc duy nhất được FDA công nhận là thuốc long đàm an toàn và hiệu quả để tự sử dụng không cần kê toa.

· Liều dùng: 200 – 400 mg/ 4 giờ, tối đa 2.4 g/ ngày. Trẻ em từ 6 – dưới 12 tuổi: 100 – 200 mg/ 4 giờ, tối đa 1.2 g/ ngày.

· Tác dụng phụ: đôi khi gây rối loạn dạ dày, buồn nôn, ói mửa. Khắc phục bằng cách uống với ly nước đầy sẽ giảm kích thích dạ dày.

· Không sử dụng trong trường hợp ho mạn tính như hút thuốc, hen suyễn, viêm phế quản mạn, khí phế thủng.
2.4. CODEIN PHOSPHAT

2.4.1. Tác dụng

· Ức chế trung tâm ho (kém hơn morphin 0,5 lần)

· An thần, giảm đau (kém morphin 10 – 15 lần)

· Ức chế trung tâm hô hấp (kém morphin 10 lần)

2.4.2. Chỉ định

Ho khan gây khó chịu, mất ngủ.

2.4.3. Liều dùng

· Người lớn 0,01 – 0,15 g/ngày: 3 – 4 lần, trẻ em 5 mg/mỗi tuổi/ngày.

· Liều tối đa 100 mg/lần, 250 mg/ngày.

· Viên nén Terpin-codein chứa 0,1 g terpin hydrat và 0,01 g codein phosphat).

· Người lớn uống: 1 – 2 viên/lần x 2 – 3 lần/ngày.

· Trẻ em: 10 – 15 tuổi uống 1 viên/lần x 3 lần/ngày, 6 – 9 tuổi uống ½ viên/lần x 3 lần/ngày.

2.4.4. Tác dụng phụ

Táo bón, buồn nôn, suy hô hấp (thường xảy ra ở liều giảm đau), dùng kéo dài gây nghiện.

2.4.5. Chống chỉ định

Suy hô hấp mãn, trẻ em < 5 tuổi, phụ nữ có thai

Chú ý: Đã có trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi uống một liều duy nhất 5-12mg/ kg bị ngừng hô hấp, hôn mê và tử vong. 
2.5. DEXTROMETHORPHAN

2.5.1. Tác dụng

Ức chế trung tâm ho, giảm ho tương đương codein, không có tác dụng giảm đau, không gây nghiện, ít gây táo bón hơn codein và rất ít tác dụng an thần.

2.5.2. Chỉ định

Chữa các triệu chứng ho do kích ứng, ho do viêm nhiễm đường hô hấp.

2.5.3. Liều dùng

· Người lớn: 15 – 30 mg/laàn x 3 – 4 laàn/ngaøy.

· Trẻ em > 6 tuổi: 10 – 20 mg/lần x 3 – 4 lần/ngày.

2.5.4. Tác dụng phụ

Chóng mặt, buồn ngủ, rối loạn tiêu hóa.

2.5.5. Chống chỉ định

Không dùng cho trẻ em < 2 tuổi, suy hô hấp, tràn khí, đang điều trị với thuốc ức chế monoaminooxydase (MAOI).
THUỐC TRỊ TIÊU CHẢY

1. ĐẠI CƯƠNG
1.1. BỆNH TIÊU CHẢY

T

iêu chảy là hiện tượng người bệnh đi đại tiện bất thường trên 3 lần trong ngày, phân lỏng chứa nhiều nước.

Bệnh tiêu chảy do nhiều nguyên nhân khác nhau như nhiễm vi khuẩn, vius, ký sinh trùng, ngộ độc thuốc, ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hóa, loạn khuẩn đường ruột,…

Bình thường nước chiếm khoảng 60% trọng lượng cơ thể, khi bị tiêu chảy cơ thể mất nhiều nước và các chất điện giải, gây ra rối loạn tuần hoàn, nhiễm độc thần kinh, nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến tử vong. 

Chú ý:
· Điều trị tiêu chảy cần chú ý tới tình trạng mất nước, nhất là ở người bị tiêu chảy cấp tính hoặc ở trẻ em và phải sử dụng kịp thời dung dịch uống bù nước và điện giải Oresol.

· Giải quyết các nguyên nhân gây tiêu chảy: Trị nhiễm trùng bằng kháng sinh, thay đổi chế độ ăn để trị tiêu chảy do bệnh Celiac và các bệnh tiêu chảy do kém hấp thu khác.
1.2. PHÂN LOẠI THUỐC ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY

· Thuốc kháng khuẩn: Trị tiêu chảy do nhiễm khuẩn.

· Thuốc hấp phụ (than thảo mộc, kaolin, actapulgite, dioctahedral smectite): Các thuốc này hấp phụ độc tố, vi khuẩn, dịch, khí. Thuốc hấp phụ không hấp thu vào tuần hoàn nên ít tác dụng phụ. Loại này không trị được dạng tiêu chảy cấp – nặng, chỉ trị được tiêu chảy với liều lớn được dùng ngay sau khi có tiêu chảy.

· Thuốc bù nước và các chất điện giải (Oresol, Hydrid tablet)

· Các chế phẩm vi sinh (Biosubtyl, Antibio, Ultralevure): Trị tiêu chảy do loạn khuẩn đường ruột, rối loạn tiêu hóa.

· Thuốc làm giảm nhu động ruột (Opizoic, cồn paregorique, loperamid, diphenoxylat): Các thuốc này làm giảm nhu động ruột, giảm tiết dịch ruột. Thường dùng trị tiêu chảy kèm theo co thắt và đau bụng nhiều. Không dùng khi tiêu chảy do nhiễm khuẩn, nhiễm độc, không dùng khi có viêm kết tràng, trẻ em dưới 2 tuổi.
2.  MỘT SỐ THUỐC THÔNG DỤNG
[image: image32.png]



2.1. ORESOL – ORS

2.1.1. Thành phần

Theo công thức của WHO trong 1 gói Oresol 27,9 g có:

· Glucose
20,00 g

· Natri clorid
3,50 g

· Natri citrat
2,90 g

· Kali clorid
1,50 g.

Thành phần trong công thức chỉ có thể thay Natri citrat bằng Natri hydrocarbonat 2,50 g.

2.1.2. Tác dụng

Cung cấp nước và các chất điện giải cho cơ thể.

2.1.3. Chỉ định

Bù nước và điện giải cho bệnh nhân bị tiêu chảy, sốt xuất huyết, ói mửa nặng.

2.1.4. Cách dùng, liều dùng

Hòa tan 1 gói với 1 lít nước đun sôi để nguội, cho uống theo nhu cầu của người bệnh trong ngày hoặc theo chỉ dẫn trên gói thuốc.

Chú ý: Đã có trường hợp trẻ em tử vong do sử dụng Oresol không đúng cách
· Cho uống Oresol sớm ngay tại nhà khi phát hiện bị tiêu chảy. Trong các chứng tiêu chảy mất nước nặng cần kết hợp truyền glucose 5%.

· Thận trọng đối với người có bệnh tim mạch, gan, thận.

· 1 gói + 1 lít nước (Đong chính xác, không nên áng chừng).  

· Pha nguyên một gói cho dù có thể không dùng hết vì chia nhỏ gói thuốc pha từng ít một, không bảo đảm sẽ căn đúng lượng nước thích hợp

· Dùng nước đun sôi để nguội khi pha. Tránh dùng nước khoáng vì trong đó đã có các ion kim loại làm công thức điện giải trong nước oresol bị mất cân bằng.

· Khuấy cho bột thuốc tan hẳn trước khi uống

· Dung dịch đã pha nếu không dùng hết trong 24 giờ thì đổ đi, thay gói mới

· Cho trẻ uống từ từ từng ít một (Liều lượng do bác sĩ)

· Không nên ép uống nhiều liền một lúc vì trẻ sẽ dễ bị nôn

· Không có ORS thay bằng:

· Nước cháo muối (1 nắm gạo, 6 chén nước, 1 ít muối đun sôi đến khi gạo nở hết, chắt nước uống).

· Dung dịch muối đường (1 muỗng cafe muối ăn, 8 muỗng cafe đường hòa trong 1 lít nước đun sôi để nguội uống trong ngày).

· Nước dừa, nước hoa quả.

· Tiếp tục cho trẻ bú, cho ăn nhiều chất dinh dưỡng.
2.2. BERBERIN (Berberal, Strepto-berin)
2.2.1. Tác dụng

· Kháng sinh thực vật, có tác dụng với trực khuẩn lỵ, tụ cầu, liên cầu, amib.

· Tăng tiết mật, tăng nhu động ruột.

2.2.2. Chỉ định

Lỵ trực khuẩn, lỵ amib, viêm ruột, tiêu chảy.

2.2.3. Cách dùng, liều lượng

· Người lớn: uống 0,1 – 0,2 g/lần x 2 – 3 lần/ngày x 5 – 7 ngày.

· Trẻ em: mỗi tuổi uống 0,01 g/lần x 2 – 3 lần/ngày x 5 – 7 ngày.

2.2.4. Tác dụng phụ

Kích thích co bóp tử cung.

2.2.5. Chống chỉ định

Phụ nữ có thai.
2.3. BIOSUBTYL

2.3.1. Tác dụng

· Khi vào cơ thể Bacillus subtilis phát triển nhanh và có tác dụng đối lập với các vi khuẩn gây bệnh như Shigella, E. coli.

· Khôi phục hệ vi khuẩn đường ruột do dùng kháng sinh.

2.3.2. Chỉ định

Tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, viêm đại tràng, viêm ruột mạn tính, trẻ em đi phân sống.

2.3.3. Cách dùng, liều dùng

· Người lớn uống 2 gói (gói 1 g chứa 105 chủng Bacillus subtilis sống)/ngày, hòa vào ít nước đun - sôi để nguội, không hòa tan thuốc với nước nóng.

· Trẻ em uống 1 gói/ngày, cách dùng như trên.

Chú ý

· Trong thời gian dùng thuốc không được dùng kháng sinh.

· Thuốc có tác dụng tương tự: Ultralevure (Saccharomyces boulardii), Lactobacillus – Antibio -  L- bio -  Lacteolfort (Lactobacillus acidophilus).
2.4. LOPERAMID (Imodium)
2.4.1. Tác dụng

Ức chế nhu động ruột, kháng tiết dịch.

2.4.2. Chỉ định

· Điều trị triệu chứng các trường hợp tiêu chảy cấp và mãn.

· Bệnh nhân mở thông hồi tràng (làm giảm số lần đi tiêu, giảm thể tích phân và làm phân đặc lại).

2.4.3. Liều dùng

· Tiêu chảy cấp: khởi đầu uống 2 viên (viên nang 2 mg), 4 giờ sau nếu còn tiêu chảy uống thêm 1 viên.

· Tiêu chảy mãn: khởi đầu 2 viên, điều chỉnh liều cho đến khi phân đặc lại, trung bình 1 – 6 viên/ngày.

· Ngay khi phân trở lại bình thường cần phải giảm dần liều, nếu táo bón thì ngưng dùng thuốc.

2.4.4. Tác dụng phụ

Nổi mẫn, buồn nôn, nôn, táo bón, khô miệng.

2.4.5. Chống chỉ định

Trẻ em < 8 tuổi, có thai  trong 3 tháng đầu, lỵ amip cấp, suy gan.

Giảm hấp thu một số thuốc khác.

TỦ THUỐC GIA ĐÌNH
MỘT SỐ LỜI KHUYÊN KHI LẬP TỦ THUỐC GIA ĐÌNH
1. Tủ thuốc có thể treo lên tường, chỗ khô ráo, thoáng mát, không bị ánh nắng chiếu vào. 
· Phần lớn các trường hợp ngộ độc thuốc xảy ra là do bất cẩn trong tồn trữ, sử dụng thuốc tại gia đình. Những sự cố này có thể tránh được nếu cất giữ thuốc tốt, không để trẻ con lấy được và khiến người lớn nhầm lẫn. Vì vậy cần đặt tủ ở vị trí như thế nào để trẻ không tìm cách với tới được hoặc nếu trẻ có khả năng với tới thì tủ phải có khóa với chìa khóa được cất ở nơi chỉ riêng những người lớn trong gia đình biết. 

· Việc này rất quan trọng vì trẻ em thường tò mò, có thể tìm và nếm thử thuốc gây ngộ độc rất nguy hiểm. Với trẻ lớn từ 4 tuổi trở lên thì ngoài việc để xa tầm tay cần giải thích cho trẻ hiểu tác hại của việc dùng thuốc vì trẻ ở tuổi này bắt đầu có thể tự tìm chìa khoá hoặc bắc ghế trèo lên tủ để lấy thuốc xem.  

2. Nếu trong gia đình có thành viên nào bị bệnh mãn tính phải dùng thuốc đặc biệt như thuốc trợ tim, thuốc hạ huyết áp, các loại thuốc kê đơn như thuốc ngủ, thuốc giảm đau đặc biệt thì cần gói gọn và cất ở chỗ đặc biệt.

3. Để tránh nhầm lẫn thuốc, nhầm lẫn số lượng thuốc cần dùng, nếu thuốc có bao bì thì nên giữ trong bao bì kể cả toa hướng dẫn sử dụng trên mỗi gói thuốc. Nếu là thuốc viên rời thì phải đựng trong chai, lọ sạch có nắp đậy và các chai lọ này đều phải dán nhãn ghi rõ tên thuốc, thuốc đó dùng để chữa bệnh gì, liều tối thiểu bao nhiêu, liều tối đa bao nhiêu, mỗi ngày có thể dùng bao nhiêu lần, những điều cần lưu ý khi dùng,… để tất cả thành viên người lớn trong gia đình có thể sử dụng. 

4. Đối với thuốc dùng để uống thì nên sắp đặt riêng thuốc dành cho người lớn và thuốc dành cho trẻ con, không nên để lẫn lộn.

5. Khi uống thuốc cần chú ý đến hạn sử dụng. Thỉnh thoảng nên dọn tủ để bỏ những thuốc đã quá hạn đi và thay thuốc mới vào.   

6. Nên có sẵn một đèn pin hoặc nến trong nhà để phòng khi đêm tối mất điện không bị nhầm lẫn tên thuốc.
MỘT SỐ LƯU Ý KHI SỬ DỤNG THUỐC
1. Liều lượng thuốc: ảnh hưởng quan trọng đến tác dụng của thuốc. Phải dùng đúng liều chỉ định theo toa của bác sĩ hoặc toa hướng dẫn trong hộp thuốc.

2. Hạn dùng của thuốc: Thuốc quá hạn dùng tác dụng sẽ giảm đi hoặc không có tác dụng thậm chí gây hại. Vì vậy không mua bán, sử dụng thuốc quá hạn dùng.

3. Tai biến của thuốc: Thuốc phải được sử dụng đúng bệnh, đúng liều và đúng cách. Nếu sử dụng không đúng thuốc có thể gây ra nguy hiểm cho người dùng gọi là tai biến của thuốc. Tuyệt đối không nên tự ý sử dụng thuốc khi chưa có sự hướng dẫn của người có chuyên môn, đặc biệt với những nhóm thuốc kê đơn như thuốc gây nghiện, thuốc tim mạch, hormon,…

4. Chống chỉ định: Cùng 1 loại thuốc nhưng không phải tất cả mọi người đều sử dụng được. Do đó trong sử dụng thuốc có quy định thuốc không sử dụng được cho đối tượng nào gọi là “chống chỉ định”. Phải đọc kỹ chống chỉ định trên toa hướng dẫn thuốc trước khi sử dụng. 

5. Thuốc dùng cho trẻ em: Trẻ em đặc biệt là trẻ sơ sinh do những đặc điểm khác với người lớn vì vậy khi sử dụng thuốc dễ ngộ độc hơn người lớn. Một số thuốc có thể gây ức hế hô hấp như codein (Terpin-codein), camphor, menthol trong dầu gió,…

6. Thuốc dùng cho người cao tuổi, người suy gan, suy thận: Sử dụng thuốc hết sức thận trọng và phải có ý kiến của nhà chuyên môn.

7. Thuốc dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú: Hạn chế sử dụng thuốc đặc biệt trong 3 tháng đầu của thai kỳ, chỉ sử dụng khi tối cần thiết. Mỗi thuốc đều có thông tin về thận trọng hoặc chống chỉ định cho phụ nữ có thai, cho con bú. Đọc kỹ trên toa hướng dẫn sử dụng hoặc có ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng thuốc.

8. Không được tự ý bẻ nhỏ thuốc viên ra cho dễ uống hoặc cà viên thuốc ra thành bột cho trẻ em uống (các viên nén bao phim tan ở ruột, các viên phóng thích kéo dài). Không trút bột ra khỏi viên nang cứng để dùng ngoài hoặc pha với nước để uống vì có thể làm ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc.
MỘT SỐ LOẠI THUỐC TRONG TỦ THUỐC GIA ĐÌNH

	Các nhóm thuốc 
	Tên thuốc 
	 Công dụng  
	Ghi chú 

	Thuốc hạ sốt
đồng thời
giảm đau   (không dùng ở người suy gan,
viêm gan)
	Efferalgan, Hapacol, Panadol, Paracetamol,…
	Sốt, đau nói chung: đau đầu, đau lưng, nhức mỏi, đau bụng kinh,... 
	Liều người lớn lần 500mg, ngày 3-4 lần 

	
	Efferalgan-Codein, Hapacol-Codein 
	Tác dụng mạnh hơn 
	Không dùng cho trẻ em 

	
	Paracetamol dạng Suppository/gói bột  
	Dùng cho trẻ em 
	Lần 15mg X số kg cân nặng, ngày 3-4 lần 

	Thuốc đau dạ dày, đầy hơi, khó tiêu  (Ða số đã được chẩn đoán viêm loét dạ dày-tá tràng trước đó) 
	Omeprazol 20mg, Omer, Mepraz,... 
	Dùng khi đau bụng, ợ hơi, ợ chua  
	lần 1 viên, ngày 1-2 lần 

	
	Phosphalugen, Gastropulgite 
	Dùng phối hợp với thuốc trên 
	1 gói/ lần, ngày 2- 3 lần 

	
	Motilium-M, Carbophos 
	Ðầy hơi khó tiêu 
	1 viên có thể làm nhẹ bụng ngay 

	Thuốc trị tiêu chảy, táo bón  (Không dùng khi tiêu chảy nhiễm trùng có sốt, hoặc ngộ độc thức ăn: tiêu chảy + nôn ói + đau bụng dữ dội)

Trẻ em nên đi bác sĩ
	Smecta 
	Trị tiêu chảy thông thường  
	1gói, 2-3 lần/ ngày 

	
	Spasmaverin, Buscopan 
	Nếu đau quặn nhiều 
	1 viên, 2-3 lần/ ngày 

	
	Immodium 
	Nếu tiêu chảy không bớt 
	1 viên, 2-3 lần/ ngày 

	
	Norgalax 
	Táo bón nặng 
	Ống bơm làm bôi trơn 

	Thuốc giảm đau và kháng viêm

Có thể phối hợp Paracetamol 
	Alaxan, Diclofenac, Mobic, Celecoxib, Cataflam... 
	Ðau xương khớp, bong gân, mỏi đau cổ- vai. đau lưng do làm việc, đau bụng kinh... 
	1 viên uống sau ăn no (người đau dạ dày phải thận trọng) 

	
	Salonpas dầu, Perskindol gel,
Fastum gel... 
	Xoa lên vùng đau, sưng. (Không thoa trên da trầy xước) 
	Kết hợp chườm đá lạnh nếu có sưng, nóng 

	Thuốc chống ho 
	Toplexil, Terpin codein 
	Viên uống 
	 

	
	Peptol, Tussils  
	Viên ngậm 
	 

	
	Atussin 
	Trẻ em 
	Siro 

	Thuốc trị nghẹt mũi 
	Otilin (VN)
Otrivin (ngoại) 
	Xịt mũi khi nghẹt 
	Có tác dụng ngay 

	
	Flixonase  
	Xịt mũi  
	Tác dụng chậm nhưng kéo dài hơn 

	
	Coldflu Clarinase Actifed 
	Viên uống cũng tác dụng khá nhanh 
	Kèm thuốc co mạch (thận trọng người bệnh tim mạch) 

	Thuốc chống đau răng, lở miệng 
	Aspirin (hoặc thuốc nhóm 4) 
	Ðau răng 
	Có thể kèm Paracetamol 

	
	OrrePaste (ngoại) MouthPaste (VN) 
	Lở miệng 
	Thuốc bôi 

	Thuốc trị ngứa do dị ứng với thức ăn, muỗi cắn  
	Prednisone 5mg  
	Dị ứng, ngứa  
	3 viên sáng. Không dùng quá 3 ngày 

	
	Cezil 10 mg 
	
	1 viên tối 

	Thuốc nhỏ mắt thông thường 
	Efticol, NaCl 0.9% 
	Rửa mắt khi cay,  bị bụi rơi vào 
	Nước muối 

	
	Cloramphenicol
	Khi đỏ mắt có ghèn 
	Kháng sinh nhẹ 

	
	V Rohto 
	Khi ngứa, đỏ mắt 
	Chống dị ứng 

	
	Refresh, Sanlene 
	Khi khô mắt do làm việc, đi đường nhiều 
	Các loại nước mắt nhân tạo 

	Các loại 
băng bông, gạc,
sát khuẩn 
	Bông gòn, oxy già  
	Rửa các vết thương mới, vết thương có mủ hoặc không sạch 
	 

	
	Povidin 10% 
	Sát trùng vết thương  
	 

	
	Gạc miếng hấp sẵn

Băng cá nhân 
	Băng vết thương 
	Vết thương nhỏ 

	
	Băng vô trùng Urgo Sterile 
	Băng vết thương 
	Cho các vết thương lớn 

	
	DuoDerm  
	Băng dán cao cấp không thấm nước, không cần thay băng  
	Vết thương mặt, bàn tay, bỏng bô xe, các vết thương sạch... 


SƠ CẤP CỨU
RAÉN CAÉN






         CN. Liêu Ngọc Liên
Rắn độc cắn thường xảy ra vào mùa nước. Noäc độc là hợp chất gồm nhiều độc tố gây tổn thương thần kinh cơ, đông máu, ứ trệ tuần hoàn…

    
 Có thể phân 2 loại tổn thương :

· Gây liệt cơ hô hấp

· Hoại tử tại chổ, chảy máu, suy thận 

1. PHÂN LỌAI: 

· Họ rắn  hổ: hổ mang, hổ đất, cạp nong, cạp nia : Răng nanh ngắn, dựng lên, cố định ở phần trước xương hàm

· Họ rắn lục: Răng nanh dài, vuông góc, gấp theo 2 bên xoang hàm dưới, khi bị tấn công mới giương lên

Nọc độc là hợp chất gồm nhiều độc tố gây tổn thương thần kinh cơ, rối loạn đông máu, ứ trueä tuần hoøan. Hấp thu toàn thân theo đường bạch huyết
.

2. TRIỆU CHỨNG: 

· Họ rắn hổ: 

· Đau nơi vết cắn.

· Choáng, rối loạn nhịp tim, viêm cơ tim.

· Liệt cơ hô hấp, ngừng thở.

· Nhức đầu, buồn ngủ, sụp mi, khó nuốt, giảm 5 giác quan.

· Suy gan cấp.

· Cạp nia cắn bệnh nhân ngủ không hay, dậy không dấu răng, không triệu chứng.

· Họ rắn lục:

· Tại chổ: sưng đau, loét hoại tử, chảy máu, bong nước, viêm. Lan mau, xa.


· Choáng, rối loạn nhịp tim, viêm cơ tim, hạ đường huyết

· Xuất huyết, đông máu nội mạch lan tỏa, chảy máu.


· Đau bụng,ói, tiêu chảy.

· Viêm vi cầu thận, suy thận cấp.

· Cơ: đau, cứng, vỡ cơ,tiểu Myoglobin, tăng kali.

· Phù kết mạc, phổi

+ Thai phụ: thai chết do: 

Hạ huyết áp tử cung

Co cơ tử cung

Xuất huyết vào nhau thai và thành tử cung -> bong nhau


3. MỨC ĐỘ BỆNH LÝ: Phụ thuộc

· Xuất hiện triệu chứng toàn thân /1 giờ đầu: nặng

· Rắn: 

+ độc/ không  độc

          
+ giận, sợ: tăng lượng nọc

               + kích thước rắn

               + túi nọc

· Nơi cắn

· Tuổi, trọng lượng, sức khỏe bệnh nhân

· Vi trùng/ miệng rắn, da bệnh nhân

· Sơ cứu.

4. BIẾN CHỨNG:

· Tại chổ: đoạn  chi, loét, tổn thương, viêm cơ xương kéo dài-> biến dạng, loét da vài năm -> ung thư hóa.

· Suy thận mãn sau hoại tử vỏ thận 2 bên

· Suy tuyến yên mãn, tiểu đường

· Suy thần kinh mãn sau xuất huyết nội sọ.

5. SƠ CỨU:


Mục đích :


- Làm chậm quá trình hấp thu nọc vào cơ thể


- Bảo tồn tính mạng, ngăn ngừa biến chứng




- Chuẩn bị cho việc vận chuyền lên tuyến y tế cơ sở.


Phương pháp :

· Chuyển đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

· Trấn an bệnh nhân.

· Rửa vết cắn, sát trùng, băng ép vết thương.

· Bất  động chi bị cắn thấp hơn tim.

· Băng ép bất động:

         + Rắn hổ chúa, khoang, biển: mau  liệt cơ hô hấp-> băng thun quấn từ nơi bị cắn lên, quấn quanh chi với nẹp gỗ, độ chặt đủ lách 1 ngón tay

          + Đối với rắn  lục chỉ nên ép gạc băng tại vết thương, không băng ép toàn bộ chi bị cắn.

SHOCK

Ths. Huỳnh Trương Lệ Hồng
1. ĐỊNH NGHĨA
Shock là tình trạng suy tuần hoàn cấp (do nhiều nguyên nhân gây ra) làm giảm tưới máu các cơ quan gây tụt HA, rối loạn tri giác và giảm lượng nước tiểu, cuối cùng là tổn thương tế bào rồi tử vong.
2. BỆNH CĂN VÀ PHÂN LOẠI
2.1. Phân loại shock và những nguyên nhân

2.1.1. Shock do nguyên nhân tim mạch

- Nhồi máu cơ tim cấp

- Suy tim nặng

- Tràn dịch màng phổi…

2.1.2. Shock do giảm thể tích tuần hoàn

- Xuất huyết

- Tiêu chảy nặng

- Phỏng nặng

2.1.3. Shock do nhiễm trùng

Nhiễm trùng do vi trùng gram (-) hoặc các nhiễm trùng lan tràn khác

2.1.4. Shock do các nguyên nhân khác

- Shock phản vệ

- Shock thần kinh

- Do dùng thuốc quá liều. Ví dụ: Aldalat

2.2. Bệnh căn

Trong truờng hợp shock do tim hoặc shock do giảm thể tích tuần hoàn gây giảm cung lượng tim hoặc giảm sức co bóp cơ tim hoặc gây giảm lưu lượng tuần hoanø, đưa đến tụt HA và các biểu hiện của Shock khác.

Shock nhiễm trùng: thường do vi trùng gram (-); cơ chế gây Shock dường như liên quan tới các nội độc tố do vi trùng tiết ra, sẽ tác động các hóa chất trung gian trong máu và gây ra tăng tính thấm thành mạch, đông máu nội mạch, mở các nối tắt động mạch bất thường, hậu quả là gây rối loạn sự phân bố máu tới các mô, gây giảm thể tích nội mạch.
3. BIỂU HIỆN LÂM SÀNG CỦA SHOCK
Shock do nhiều nguyên nhân gây ra nhưng biểu hiện lâm sàng thường giống nhau.

3.1. Hô hấp: nhịp thở nhanh (dấu hiệu sớm của shock)

3.2. Da niêm: rõ rệt ở niêm mạc mắt, lưỡi, môi nhợt nhạt, da xanh tái, lạnh ẩm

3.3. Tuần hoàn:
- Mạch: nhanh, nhẹ

- HA: tụt

Phải theo dõi sát mạch HA mỗi 5 – 15 phút nếu mạch và HA tiếp tục xấu đi đó là dấu hiệu nặng của shock

3.4. Nước tiểu: thường thiểu niệu < 30ml / giờ (bình thường 50ml / giờ). Nếu nặng thì vô niệu < 15 ml / giờ

3.5. Tri giác: rối loạn tri giác

- Shock nhẹ: tỉnh, hồi hộp lo sợ, hốt hoảng

- Shock nặng hơn: tiếp xúc chậm chạp, buồn ngủ, chỉ đáp ứng với kích thích đau. Nếu nặng hơn nữa sẽ đưa đến hôn mê.
4. ĐIỀU TRỊ VÀ CHĂM SÓC SHOCK CHẤN THƯƠNG:
4.1.Điều trị ngăn ngừa:

Điều trị shock tốt nhất là biết cách ngăn ngừa đừng để shock xảy ra.

- Theo dõi sát dấu hiệu sinh tồn và tri giác cuả Bn sau khi xảy ra tai nạn

- Điều trị đúng và kịp thời các bệnh mà là nguyên nhân gây shock.

- Bồi hoàn khối lượng tuần hoàn nếu cần.

4.2. Điều trị – chăm sóc Shock:

- Cầm máu nếu có chảy máu

- Cố định xương gãy đúng phương pháp nếu có gãy xương

- Di chuyển nạn nhân nhẹ nhàng đúng cách

4.2.1. Tư thế bệnh nhân: nằm ngữa đầu thấp, chân cao

4.2.2. Thông đường thở:

- BN nằm đầu bằng mặt nghiêng 1 bên

- Lấy dị vật đường thở (nếu có)

- Đặt tube Mayor nếu BN mê tránh tụt lưỡi vào hầu

- Móc sạch đàm nhớt, răng giả

4.2.3. Theo dõi các dấu hiệu hô hấp – tuần hoàn:

- Mạch, HA, nhịp thở, nhiệt độ mỗi 5 – 10 phút / 1 lần

- Tình trạng tri giác

- Tình trạng da niêm

- Theo dõi nước tiểu (đặt sonde nếu được)

4.2.4. Giữ ấm Bn (không sưởi ấm vì có thể làm dãn mạch ngoại vi, làm giảm tưới máu ở các cơ quan quan trọng)

4.2.5. Duy trì tuần hoàn: tuỳ theo điều kiện và tìnht rạng nguyên nhân mà bồi hoàn đủ số lượng nước - điện giải mất

4.2.6. Xác định nguyên nhân gây Shock để có hướng xử trí đúng

4.2.7. Cấp cứu hô hấp tuần hoàn nếu cần

4.2.8. Cấp cưú qua giai đoạn Shock, chuyển tuyến trên xử trí tiếp theo, theo dõi sát trong suốt quá trình vận chuyển.

 PHỎNG

Ths. Huỳnh Trương Lệ Hồng

1. ĐỊNH NGHĨA
Phỏng là tổn thương mô tế bào do tác dụng trực tiếp của sức nóng, điện, hoá chất và tia phóng xạ.

2. NGUYÊN NHÂN
- Do nhiệt: nhiệt khô như lửa, kim loại nóng đỏ; nhiệt ướt như nước sôi, dầu sôi, dầu cháy.

- Do điện: tia lửa điện, luồng điện (hạ thế, cao thế).

- Do hóa chất: acid, kềm, các hóa chất …

- Do bức xạ: ánh sáng mặt trời, tia X, tia gamma, beta, laser.
3. TÁC HẠI CỦA PHỎNG
Tác hại do phỏng gây ra tùy theo tác nhân và vị trí bị phỏng.

3.1. Theo tác nhân gây hại

3.1.1. Hít phải khí độc: làm co thắt thanh quản, phế quản, phù phổi, khó thở, đau ngực.

3.1.2. Phỏng acid, kiềm, phospho: gây hoại tử sâu và ngấm vào máu làm nhiễm độc toàn thân.

3.1.3. Phỏng do nhiệt nóng: khi ở nhiệt độ > 45oC và thời gian tiếp xúc càng lâu thì phỏng càng nặng.

3.1.4. Phỏng do điện (tùy dòng điện cao-hạ thế): mô tế bào hoại tử dần do hình thành các huyết khối làm tắc lòng mạch.

3.1.5. Phỏng do bức xạ: mức độ tổn thương tùy loại tia, mật độ chùm tia, khoảng cách từ nguồn tia đến da, thời gian tác dụng.

3.1.6. Phỏng do nhiệt lạnh: trong công nghiệp làm lạnh cóng. 

Tùy theo mức độ:

- Độ 1: đau dữ dội 2-3 ngày, phù nề dưới da.

- Độ 2: có thêm nốt pgồng.

- Độ 3: da hoại tử màu nâu xám.

- Độ 4: hoại tử phần mềm và xương.

3.2. Theo vị trí cơ thể

- Phỏng các chi: gây chèn ép các khoang.

- Phỏng vùng đầu: gây phù não.

- Phỏng mặt cổ: gây nguy hại hô háp, hít hơi dơ gây nhiễm khuẩn hô hấp.

- Phỏng đường hô hấp: có 3 mức độ nhẹ, vừa, nặng.

3.3. Theo tuổi 

- Phỏng độ 2, 3 ở người già, trẻ em đều nặng.

- Mức độ nhẹ: Rối loạn hô hấp, không tím tái, không viêm phổi, nói giọng bình thường.

- Mức độ vừa: Rối loạn hô hấp, thở rên rít, tím tái, viêm phổi, nói giọng khàn.

- Mức độ nặng: Thở khó, tím tái, suy hô hấp, suy tim cấp, ho khàn, viêm khí phế quản thể hoại tử. Tử vong 24-48 giờ > 50%.
4. SƠ CỨU – CẤP CỨU
4.1. Xác định tác nhân gây phỏng để xử lý thích hợp

- Loại bỏ tác nhân.

- Cấp cứu tại chỗ.

- Chăm sóc vết phỏng.

- Giúp giảm đau, phòng sốc.

- Chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất.

* Loại bỏ nguyên nhân:

- Phỏng nhiệt, lửa; cởi ngay áo quần, cắt luồng điện.

- Phỏng do hoá chất: rửa sạch, làm loãng các hoá chất bám trên người. 

* Cấp cứu tại chỗ theo sự tổn thương như

- Đặt nơi thoáng khí-theo dõi hô hấp.

- Cấp cứu hô hấp tuần hoàn nếu cần.

- Cầm máu.

- Đề phòng nhiễm khuẩn.

* Chăm sóc vết phỏng 

- Không bôi chất gì lên nơi phỏng.

- Ngâm nước lạnh ngay trong những giờ phút đầu (30 phút đầu tiên, sau 45 phút không có tác dụng).

- Băng ép giảm phù nề nơi phỏng, hạn chế sự phát triển của nốt phỏng.

- Rửa bằng nước sạch 10-15 phút để làm loãng nồng độ các chất gây phỏng như acid, bazơ.

- Rửa bằng acid boric 3% rồi dùng amonichlorua 10% để rửa sạch khi phỏng do vôi tôi.

- Phỏng độ I để hở.

- Phỏng độ II băng che chở tránh vở nốt phồng.

- Phỏng độ III hoại tử ướt băng chống nhiễm khuẩn.

- Phỏng độ IV hoại tử khô không cần băng.

- Phỏng + vết thương băng che chở + cầm máu.

- Phỏng lạnh dội nước ấm vào vùng phỏng không dùng nước lạnh làm phỏng nặng hơn.

* Giảm đau, phòng sốc:

- Nâng đỡ nạn nhân nhẹ nhàng, bất động nơ phỏng, giảm đau bằng thuốc.

- Theo dõi nước tiểu.

- Bù nước và các chất điện giải càng sớm càng tốt, giữ ấm nạn nhân.

- Đặt nạn nhân nơi yên tỉnh, thoáng khí.

* Phân loại nạn nhân phỏng để vận chuyển tiếp về tuyến điều trị:

- Ưu tiên 1: phỏng gây ảnh hưởng đến hô hấp-tuần hoàn.

- Ưu tiên 2: Phỏng > 15% kèm theo cột dây thắt mạch cầm máu. Phỏng > 30% 

- Ưu tiên 3: Phỏng nhẹ trẻ em < 10%. Phỏng người già < 15%

4.2. Xác định diện phỏng nông, sâu, tuổi tác, tình trạng sức khỏe, những bệnh lý kết hợp để phòng ngừa sự phát triển của sốc phỏng.

* Theo diện tích phỏng: theo luật số 9 của Wallace:

- Phỏng đầu mặt, cổ: 
9%

- Phỏng ngực, bụng: 
9% x 2

- Phỏng tay:    
9% x 2

 

- Phỏng lưng, mông
9% x 2

- Phỏng mặt trước chân:
9% x 2

- Phỏng mặt sau chân:
9% x 2

- Phỏng bộ phận sinh dục: 1%

* Theo độ phỏng nông sâu:

- Độ 1: tổn thương lớp thượng bì, đau rát nhiều nơi nốt phỏng do tổn thương
các đầu nút dây thần kinh.

- Độ 2: Tổn thương lớp thượng bì, trung bì kèm nốt phồng da, cảm giác đau
rát.

- Độ 3: Tổn thương toàn bộ lớp da, không còn cảm giác đau.

- Độ 4: Tổn thương sâu cơ, xương.

4.3.  Phòng sốc phỏng: 

Cần theo dõi nạn nhân đề phòng sốc phỏng. Sốc phỏng thường xảy ra trong 72 giờ đầu. Khi bị phỏng da mô bị tổn thương gây rối loạn về tuần hoàn, về cân bằng nước, điện giải và cân bằng kiềm toan.

- Tỷ lệ sốc phỏng với diện tích chung và diện tích phỏng sâu:

	Diện tích 
phỏng chung 

(%)
	Tỷ lệ sốc gặp 

(%)
	Diện tích 
phỏng sâu 

(%)
	Tỷ lệ sốc gặp 

(%)

	10 – 29

30 – 49

> 50


	18.9

73.6

91.7


	< 10

10 – 29

30 – 40

> 40


	0.8

74.8

97.2

100




* Theo dõi mạch, huyết áp để đánh giá chỉ số sốc:

- Mạch / Huyết áp = 1 → sốc nhẹ.

- Mạch / Huyết áp ≥ 1 và < 1.5 → sốc vừa.

- Mạch / Huyết áp ≥ 1.5 → sốc nặng.
* Theo tình trạng của nạn nhân có thể sốc phổng:

- Trẻ em > 10% nguy cơ sốc.

- Người lớn (tuổi > 56 + rối loạn tim mạch).

- Thai phụ phỏng 48%
5.  KẾT LUẬN
Trong công tác sơ cứu-cấp cứu phỏng cần lưu ý:

- Không làm vở các nốt phồng do phỏng, cần băng ép nhẹ.

- Nên cắt bỏ áo quần không nên cởi sẽ gây đau đớn thêm cho nạn nhân.

- Tháo các vòng, nhẫn, đồng hồ ra vì có thể bị phù nề không tháo được.

- Nâng cao tay, chân bị phỏng.

- Không bôi các loại thuốc kem, mở, kháng sinh lên vết phỏng từ độ 2 trở lên.

- Giữ ấm nạn nhân phòng sốc.

- Phỏng lạnh dùng nước ấm để dội.

- Không tập trung thuốc men cho nạn nhân bị phỏng diện tích > 70%

ĐIỆN GIẬT






         CN. Liêu Ngọc Liên
Điện giật gây chấn thương, làm tay chân nạn nhân co quắp vì bỏng, ngừng thở, ngừng tim. Khi đó, mặt nạn nhân trắng bệch rồi tím dần, ngất, không bắt được mạch, đồng tử giãn to (nếu bị ngừng tim đã lâu). Với nguồn điện cao thế, nạn nhân có thể bị bỏng rất nặng và suy thận. Vết bỏng không lan rộng, không chảy nước, không làm mủ. Vài giờ sau khi hồi tỉnh, nếu bị suy thận, nạn nhân sẽ đi tiểu đỏ sẫm, rồi vô niệu. Những trường hợp nặng sẽ dẫn đến tử vong.
Cách xử trí:

Khi thấy có người bị điện giật, cần khẩn trương ngắt cầu dao điện hoặc lấy thanh tre, thanh gỗ kéo dây điện ra khỏi người nạn nhân. Sau đó, đặt nạn nhân nằm trên nền cứng, để cổ ngửa tối đa (trừ khi nạn nhân bị chấn thương cột sống).
Cấp cứu hô hấp tuần hòan
Nếu người bị điện giật có tổn thương phối hợp (như ngã làm gãy xương, chấn thương sọ não, chấn thương ngực, bụng hoặc đa chấn thương), tình trạng sức khỏe sẽ xấu hơn rất nhiều thì cần kiểm tra để xử trí ngay.
Những lưu ý khi cấp cứu nạn nhân bị điện giật
Khi ngắt điện, cần đề phòng nạn nhân bị ngã gây chấn thương khiến tai nạn nặng thêm.
Người vào cứu tuyệt đối không dùng tay để kéo nạn nhân ra khi nguồn điện chưa được cắt để tránh bị điện giật.
Toàn bộ công việc cấp cứu ngừng tim chỉ gói gọn trong 3 phút, do vậy người cấp cứu phải thật bình tĩnh, khẩn trương, thực hiện đúng cách và tiến hành ngay tại nơi xảy ra điện giật.
Chỉ chuyển nạn nhân đến các cơ sở y tế để cấp cứu hồi sức khi bệnh nhân đã tự thở lại và lấy được mạch.
Trên đường chuyển nạn nhân đến bệnh viện, vẫn phải tiếp tục công việc cấp cứu, theo dõi sát sao để phát hiện và điều trị kịp thời các biến chứng. 

XUAÁT HUYEÁT CAÀM MAÙU

Ths. Huỳnh Trương Lệ Hồng

1. ĐẠI CƯƠNG: 

Xuất huyết là tình trạng máu chảy ra ngoài mạch máu. Qua thống kê tỷ lệ tử vong do xuất huyết cao vì sự xử trí cấp cứu không kịp thời và không đúng cách.

2. PHÂN BIỆT CÁC LOẠI XUẤT HUYẾT:

2.1. Theo hệ thống mạch máu:

Dựa vào mạch máu bị tổn thương, người ta chia thành 3 loại xuất huyết 

2.1.1. Xuất huyết mao mạch:

Lượng máu chảy rất ít, vết thương tự cầm sau một thời gian ngắn. Thường xảy ra trong trường hợp bị trầy sướt.

2.1.2. Xuất huyết tĩnh mạch:

Máu chảy ra có màu đỏ sẩm (trừ máu tĩnh mạch phổi)

Máu chảy ra ít hoặc vừa phải, không thành tia tùy theo loại tĩnh mạch. Chảy máu tĩnh mạch thường không nguy hiểm, cục máu đông được hình thành nhanh và bít nơi tĩnh mạch bị tổn thương (trừ trường hợp tĩnh mạch lớn như tĩnh mạch chủ)

c. Xuất huyết động mạch:

Máu chảy ra có màu đỏ tươi (trừ máu động mạch phổi) máu chảy ra vọt thành tia hoặc phun qua miệng vết thương theo nhịp đập của tim. Lượng máu chảy ra có thể vừa hoặc rất nhiều tuỳ loại động mạch.

Vì vậy cầm máu tạm thời quan trọng nhất là những trường hợp có tổn thương động mạch (nhất là những động mạch lớn như: động mạch chủ, động mạch bẹn…)

2.2. Theo vị trí tổn thương:

2.2.1. Xuất huyết ở các lỗ thiên nhiên: như tai, mũi, họng, niệu đạo, âm đạo, trực tràng

2.2.2. Xuất huyết ngoại:

Máu chảy ra từ vết thương trên cơ thể và chúng ta có thể nhìn thấy được, cần nhận định chính xác và đánh giá đúng tình trạng mất máu để có hướng xử trí kịp thời.

2.2.3. Xuất huyết nội:

Máu chảy ra từ vết thương bên trong cơ thể và chúng ta không thể nhìn thấy được. Xuất huyết thường xảy ra ở các tạng trong cơ thể như: gan, lách, dạ dày, thận… Chúng ta chỉ nhận biết được xuất huyết qua các biểu hiện trên bệnh nhân.

3. CÁC DẤU CHỨNG CỦA BỆNH NHÂN BỊ XUẤT HUYẾT
3.1. Xuất huyết nhẹ:

Thường xảy ra ở mao mạch hoặc tĩnh mạch nhỏ, như đứt tay, tổn thương những mạch máu nhỏ: đau nơi bị thương, máu chảy ra ngoài vết thương ít

3.2. Xuất huyết nặng:

- Thường xảy ra ở những tĩnh mạch và động mạch lớn 

- Mặt xám, môi tím, niêm mạc trắng nhợt

- Vả mồ hôi nhất là vùng trán, tay chân lạnh

- Khát nước nhiều, môi khô

- Tri giác: nạn nhân dễ bị kích thích và hoảng hốt dần dần đưa đến lơ mơ

- Mạch nhanh nhỏ khó bắt, khó đếm

- Huyết áp tụt dần đưa đến kẹp rồi không đo được

- Hơi thở nhanh nông biểu hiện thiếu dưỡng khí

- Thân nhiệt thấp

Cần theo dõi sát các dấu chứng sinh tồn để kịp thời phát hiện xuất huyết nội

4. CÁCH XỬ TRÍ XUẤT HUYẾT:

4.1 Xuất huyết lổ tự nhiên:

- Đánh giá tính chất máu chảy ra

- Không được nhét bít các lổ để cầm máu

- Chỉ nên đắp gòn, gạc bên ngoài để thắm hút máu chảy ra

4.2. Xuất huyết ngoại:

4.2.1. Xử trí cấp cứu:

- Nhanh chóng ép trực tiếp lên vết thương hoặc ép 2 mép vết thương lại với nhau bằng tay không, khăn, vải hoặc gạc sạch nếu có thể

- Đặt nạn nhân nằm ngữa thẳng nâng cao vùng bị tổn thương (nếu được)

4.2.2. Xử trí tiếp theo:

- Ngay sau khi ép nhưng chảy máu hoặc bớt chảy máu chúng ta băng nén lại.

- Cho bệnh nhân uống nước (nếu được)

- Chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất tuỳ theo độ khẩn của xuất huyết

4.3. Xuất huyết nội:

- Theo dõi dấu sinh tồn: mạch, huyết áp, nhịp thở, tri giác

- Cho BN nằm ngữa thẳng, đầu bằng

- Nới rộng những gì cản trở tuần hoàn, hô hấp

- Giữ ấm cho nạn nhân

-  Cấp cứu hô hấp tuần hoàn (nếu cần)

- Chuyển nạn nhân theo độ khẩn của xuất huyết
5. CÁC PHƯƠNG PHÁP CẦM MÁU 

5.1. Éùp trực tiếp lên vết thương:

Phương pháp này chỉ áp dụng cho các vết thương mạch máu nhỏ. Thời gian ép từ 3 - 5 phút

5.2. Ấn 1 điểm trên đường đi của động mạch

Phương pháp này áp dụng cho các vết thương mạch máu lớn mà chúng ta không thể cầm máu bằng phương pháp băng ép lên vết thương hay dây thắt mạch. Phương pháp này chỉ áp dụng trong thời gian ngắn, tạm thời 

5.3. Gấp chi tối đa

Là phương pháp cầm maú đơn giản và rất tốt, mỗi nạn nhân có thể tự cầm máu cho mình ngay sau khi bị tổn thương. Phương pháp này áp dụng cho những vị trí tổn thương mạch máu ở vùng gần khớp như: bẹn, nách, kheo, khuỷu… Phương pháp này không áp dụng lâu được vì nạn nhân dễ mõi, không áp dụng cho trường hợp có gãy xương kèm theo

5.4. Dây thắt động mạch: (garrot cầm máu)

Phương pháp này áp dụng cho những vết thương động mạch lớn ở chi mà các phương pháp cầm máu khác không hiệu quả, phương pháp này nhanh, gọn, hiệu quả nhưng rất nguy hiểm nếu đặt không đúng chổ, không đúng cách và không theo dõi cẩn thận khi áp dụng

Những nguyên tắc cơ bản khi làm dây thắt mạch

- Dây thắt mạch phía trên vết thương

- Cứ mỗi 60 phút nới dây thắt mạch 1 lần

- Hoặc nới dây thắt mạch khi nạn nhân kêu đau quá, không chịu nổi hoặc màu sắc da thay đổi, tím tái hoặc nạn nhân than chi bị tê, mất cảm giác, sờ thấy lạnh

- Khi nới dây thắt mạch phải nới từ từ và phải theo dõi sát tình trạng của chi đặc biệt là sắc mặt của nạn nhân để phòng ngừa sốc

- Không được tháo dây thắt mạch trong trường hợp:

- Vết thương bị dập nát, hoại tử

- Chi cụt tự nhiên

- Garrot quá 3 giờ chưa nới

- Phải phơi bày dây thắt mạch ở nơi dễ thấy nhất và cài phiếu ở phía trước ngực nạn nhân

- Cấp cứu viên không được tự ý tháo bỏ dây thắt mạch

6. VẬN CHUYỂN NẠN NHÂN THEO ĐỘ KHẨN

6.1. Thượng khẩn: những trường hợp ấn 1 điểm trên đường đi của động mạch

6.2. Độ 2: những trường hợp cột dây thắt động mạch

6.3. Độ 3: những trường hợp dùng băng nén

SƠ CỨU NẠN NHÂN BỊ THƯƠNG NẶNG, GÃY XƯƠNG







         CN. Liêu Ngọc Liên
Tổn thương nặng là những vết thương: bị đứt động mạch hay tĩnh mạch,sâu xuyên tới thịt xương, rộng lớn cần được khâu vá,ở vùng nguy hiểm như đầu ,ngực bụng
· Gọi cấp cứu

· Cho nạn nhân ngồi hay nằm, nâng cơ quan bị thương lên cao(ngọai trừ trường hợp chỗ gãy xươngkhông cho phép)

· Làm sạch vết thương,không nên gỡ cục máu đông

· Gấp các vật lạ bẩn ra khỏi vết thương

· Cầm máu

· Băng bó vết thương sạch sẽ,gọn gàng

· Cố định xương gãy

· Cố định nếu chấn thương đầu ,cột sống, cổ

· Chống chóang,chăm sóc cẩn thận nếu bị chóang

· Đưa ngay đến trung tâm y tế gần nhất

TỔN THƯƠNG ĐẦU

Nếu nạn nhân bất tỉnh sau tai nạn lớn,thường là tổn thương đầu.Triệu chứng gồm một (tất cả) triệu chứng sau

1. Mất ý thức,lẫn lộn,thay đổi thái độ,hung hăng

2. Nhức đầu,buồn nôn,ói mửa

3. Mờ mắt,kích thước đồng tử không đều

4. Mất thăng bằng

5. Tê liệt,tư thế chân tay không bình thuờng

6. Lên cơn

7. Máu chảy ở miệng ,mũi, tai

TỔN THƯƠNG CỘT SỐNG,LƯNG

1. Mất cản giác ,không thể điều khiển tay chân

2. tê,có cảm giác kiến bò ớ tay ,chân

3. Đau nhức cột sống

SƠ CỨU (CHO HAI LỌAI TỔN THUƠNG TRÊN)

· Bất động đầu,cổ để không bị xê dịch

· Cuộn khăn vải,áo ..bên ngòai quấn dây cho cứng thành mõt vòng quấn xung quanh cổ(chú ý không xê dịch cổ nạn nhân và khônggây ngạt cho bệnh nhân)

· Cuộn vải, khăn …chèn hai bên đầu dằn các vật nặng bên ngòai

· Băng neo trán nạn nhân với vật chèn để cố định đầu.

GÃY XƯƠNG

Có 4 trường hợp xảy ra:

· Nghi ngờ gãy

· Gãy rõ rệt(gã kín)

· Gãy xương hở

· Bể xương

1) Trường hợp nghi ngờ gãy: nạn nhân cảm thấy đau đớn ở một điểm rõ rệt khi ấn tay vào. Trường hợp này không nên xê dịch tay chân nạn nhân.Đối với tay cởi áo ra.Đối với chân cắt ống quần. Nếu việc này làm đau đớn cho bệnh nhân thì không nên làm.Nên cố định xương rước khi đưa nạn nhân đến trạm y tế

2) Trường hợp gãy xương rõ rệt:nạn nhân đau dữ dội.Tay chân bị gãy không cử động được.Có sự biến dạn rõ rang,xương gãy làm thành một góc hay rút ngắn lại

3) Trường hợp gãy xương hở:khi có dấu hiệu gãy đâm xuyên ra ngòai.Ngòai vấn đề gãy xương bạn còn xử lý thêm vết thuơng chảy máu

4) Trường hợp bể xương:Nếu bị mộtvật nặng rơi trúng hay cán qua có thể bị gãy xương. Đây là trường hợp nghiêm trọng phải rất cẩn thận..

Trong các trường hợp gãy ,bạn phải “làm bất động tức khắc phần cơ thể có xương bị gãy” để nạn nhân khỏi chịu sự va chạm khiến cho vết thương đau đớn và nguy kịch thêm..Bạn nên ít xê dịch nạn nhân, lúc nâng đỡ vết gãy phải nương nhẹ nơi vùng kế cận

LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẤT ĐỘNG GÃY XƯƠNG

Dùng những dụng cụ có thể như:vàn,khúc cây,sách vở chăn mền,…rồi bó chặt lại.Nếu bị gảy tay thì dung vải hay băng băng sát vào người

Trước khi nẹp nên chèn xung quanh phần bị thương bằng bong gòn,vải… để thanh nẹp cứng cúa ta không lam nạn nhân đau 

Gãy xương bàn hay khớp cổ tay

· Đặt cuộn băng hay vải vào lòng bàn tay ở tư thế sấp

· Đặt một nẹp từ bàn tay đến quá cổ tay

· Dùng băng cố định vào nẹp

· Dùng băng tam giác  hay băng thường để treo cẳng tay

Gãy xương cẳng tay

· Tạm kéo cho thẳng ,dung hai nẹp cứng hai ben chỗ gãy theo chiều dài sau đó dùng dây, khăn quàng hay băng bột để cố định.Treo tay gãy bằng băng tam giác hay khăn quàng

Gãy xương cánh tay

· Đặt hai nẹp ở mặt trong  và mặt ngòai cánh tay

· Cố định nẹp bằng dây hay băng tam giác

· Dùng băng tam giác treo cẳng tay 90 độ với cánh tay

Gãy xương cẳng chân

Hãy cố định vết thương

· Đỡ nạn nhân nằm xuống. Nhờ người giữ phía trên và dưới chỗ bị thương để cố định chân một chỗ

· Nhẹ nhàng kéo thẳng chân nạn nhân ra

· Lấy hai khúc cây hay hai mảnh ván dài, mảnh ngòai áp từ nách tới bàn chân.Mảnh trong bọc khăn hay vải để đệm rồi chèn giữa hai chân suốt từ gót tới hang, rồi dùng dây buột lại

· Nếu bạn là nhân viên y tế hãy tiêm thuốc giảm đau vào truớc khi đụng vào vết thương nếu không nạn nhân sẽ bị chóang nặng do quá đau có thể dẫn đến tử vong

Gãy xương chậu

Dùng hai tay ép mạnh vào hai bên xương chậu của nạn nhân,nếu nạn nhân thấy đau đớn thì nên nghĩ đến gãy xương chậu.Ngòai ra còn có triệu chứng sau:

· Không thể đi lại thậm chí không thể đứng lên,cho dù đôi chân trông khỏe mạnh

· Đau vùng hông ,hang hay thắt lưng,nhất là khi cử động

· Chảy máu ở lỗ tiểu,nhất là nam( nạn nhân không đi tiểu hay đau khi tiểu

· Có dấu xuất huyết nội hay chóang
SƠ CẤP CỨU BAN ĐẦU

Ths. Huỳnh Trương Lệ Hồng

1. MỤC ĐÍCH

- Hạn chế tổn thương thêm cho nạn nhân

- Phòng ngừa tai biến

- Giảm tử vong

2. SƠ CỨU VẾT THƯƠNG

2.1. Vết thương là sự tổn thương bị cắt đứt hoặc dập rách da, các cấu trúc dưới da

2.2. Mục đích sơ cứu vết thương

- Để cầm máu và ngăn ngừa sự chảy máu

- Để che chở vết thương tránh bội nhiễm

- Phòng chống sốc

2.3. Nguyên tắc

- Làm sạch vết thương và lấy dị vật nông (nếu lấy được)

- Cầm máu vết thương

- Không nhét các phần cơ thể bị tổn thương vào trong cơ quan

- Giữ yên xương gãy nếu có

- Đặt nạn nhân ở tư thế thích hợp

- Theo dõi sát tình trạng nạn nhân

- Chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế

2.4. Sơ cứu vết thương đúng cách

- Rửa tay sạch trước khi xem xét vết thương

- Cầm máu bằng băng ép sau 10 phút không cầm phải chuyển nạn nhân đến bệnh viện

- Sau khi máu ngừng chảy, kiểm tra có dị vật hay bụi bẩn trong vết thương

- Lấy dị vật nông, làm trôi bụi bẩn

- Rửa tay vết thương

2.5. Rửa sạch vết thương

- Rửa nhẹ nhàng với nước sạch, nước ấm

- Ngâm vết thương vài phút trong nước loãng

- Rửa da xung quanh bằng savon

- Thấm khô nhẹ nhàng, đừng thổi vào vết thương dù có thể khiến nạn nhân dẽ chịu vì sẽ làm nguy cơ nhiễm khuẫn gia tăng

2.6. Băng vết thương thế nào là tốt nhất

- Với vết thương nhỏ, vết thương sâu thì để mở và cho tiếp xúc với không khí là tốt nhất

- Vết thương dễ bị nhiễm bẩn và cọ xát với quần áo thì cần phải băng lại

- Thay băng hàng ngày hoặc khi băng bị ướt

- Sau khi miệng vết thương đã khép, thì không cần phải băng nữa

- Băng vết thương

2.7. Giảm đau thế nào?

- Thuốc giảm đau paracetamol, ibuprofen nên tuân thủ liều lượng ghi trên hướng dẫn

- Kê phần tổn thương lên cao

- Chườm

2.8. Khi nào vết thương cần phải khâu

- Khi vết thương sâu và rộng, đặc biệt nếu chúng tạo thành gờ

* Lưu ý vết thương cần được khâu trước 8 giờ, kể từ lúc bị thương càng sớm càng tốt, tránh được nguy cơ nhiễm trùng và giảm sẹo xấu.

2.9. Dự phòng nhiễm trùng

- Vết thương không đe dọa mạng sống, vết thương nghiêm trọng

- Rửa tay thật sạch trước khi xử trí một vết thương hở

- Rửa dưới vòi nước chảy để giảm nguy cơ lan truyền mầm bệnh vào vết thương

- Hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp vết thương hở

- Băng vết thương lại càng sớm càng tốt

- Tiêm SAT: vết thương sâu, nhiễm bẩn

2.10. Cách làm tan vết bầm

- Đắp nước đá lên chỗ đau chừng 15 phút, lấy ra 15 phút, và đắp lại 15 phút… tiếp tục như vậy trong vài tiếng đồng hồ ngay sau khi bị thương

- Chườm nóng vào ngày hôm sau

- Dùng sinh tố C

2.11. Bị đứt lìa tay, chân

- Dùng gạc ẩm gói phần chi bị đứt rời, bỏ vào một cái túi không thấm nước rồi đặt túi vào thùng đá 

- Không được ướp phần chi bị đứt rời trực tiếp bằng đá lạnh

- Cầm máu nới tổn thương

- Chuyển nạn nhân cùng với chi bị đứt đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt

2.12. Bị dao, que/ cọc đâm vào người 

- Không được rút que/ cọc ra khỏi người nạn nhân vì sẽ làm tăng nguy cơ chảy máu rất nhiều

- Cố định vật đã đâm vào người nạn nhân bằng viền đê rồi nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất

3. SƠ CỨU VÀ CHĂM SÓC VẾT THƯƠNG

3.1. Vết thương bề mặt nông:

- Rửa sạch vết thương. 

- Băng che chở vết thương.

- Nâng cao phần bị thương.

3.2. Vết thương bề mặt sâu và rộng:

- Đóng kín vết thương, nếu không có dị vật bên trong

- Băng che chở vết thương.

· Nâng cao phần bị thương 

· Phòng chống sốc.

3.3. Vết thương bụng: nếu do chấn động mạnh

- Nguy hiểm. 

- Chảy máu rất nhiều.

- Kèm tổn thương những cơ quan 

- Ruột có thể lòi ra khỏi thành bụng?

* Dấu hiệu và triệu chứng của vết thương bụng:

- Đau khắp ổ bụng.

- Nôn ói.

- Có dấu hiệu của sốc.

3.3.1. Xử trí vết thương phần mềm ở bụng

- Đặt BN nằm tư thế Fowler chống hai chân lên

- Đắp gạc lên vết thương, băng lại.

- Không cho nạn nhân ăn uống.

- Theo dõi DSH để phát hiện xuất huyết nội.

- Chuyển và theo dõi nạn nhân trong suốt quá trình vận chuyển.

3.3.2. Xử trí trường hợp một phần ruột lòi ra ngòai

- Không được đẩy ruột vào trong.

- Đắp vải thưa có tẩm nước muối lên ruột lòi ra và thường xuyên làm ấm vùng ruột bị lòi bằng nước muối

- Dùng viền đê hay chén sạch để áp lên vết thương rồi băng lại.

- Đặt nạn nhân ở tư thế thích hợp. 

- Chuyển và theo dõi trong quá trình chuyển.

3.4. Sơ cứu - chăm sóc vết thương ngực 

3.4.1. Vết thương đâm xuyên có liên quan phổi

- Nghe thấy tiếng thở phì phò ngay miệng vết thương hoặc có bọt màu hồng.

- Suy hô hấp

* Chăm sóc ban đầu:

- Nhanh chóng bịt kín miệng vết thương bằng khăn vải sạch, ép kín bằng tay, phủ bao nylon.

- Băng kín lại tránh khí lưu thông.

- Tư thế đầu cao hay nghiêng bên tổn thương. 

* Chăm sóc tiếp theo:

- Theo dõi sát dấu sinh hiệu.

- Phòng shock.

- Trấn an nạn nhân.

- Chuyển nạn nhân.

3.4.2. Vết thương dập lồng ngực

- Đau trong ngực.

- Khó thở, tím tái.

- Ho ra máu tươi có lẫn bọt hơi.

* Xử trí vết thương ngực có dị vật
* Chăm sóc ban đầu

- Giữ yên dị vật.

- Đặt viền đê lên vết thương băng kín.

* Chăm sóc tiếp theo

- Theo dõi dấu sinh hiệu, tình trạng nạn nhân.

- Phòng chống shock.

- Chuyển nạn nhân
3.4.3. Có mảng sườn di động

* Chăm sóc ban đầu

- Bất động xương sườn gãy.

- Băng kín vết thương. 

- Đặt nạn nhân nằm đầu cao, nghiêng về bên tổn thương.

* Chăm sóc tiếp theo

- Theo dõi dấu sinh hiệu, tình trạng nạn nhân.

- Phòng chống shock.

- Chuyển nạn nhân.
3.5. Sơ cứu vết thương sọ não

Tổn thương có thể là ngoài da, vỡ hộp sọ, lòi não.

* Dấu hiệu:

- Nạn nhân tỉnh hoặc mê.

- Dấu hiệu đồng tử không đều.

- Vận động được hoặc bị liệt.

- Dấu sinh hiệu bất thương.

- Có thể có dịch não tuỷ chảy ra ở lổ tai  hoặc lổ mũi.

- Có thể ói vọt ra. 

3.5.1. Xử trí vết thương ở da đầu
- Làm sạch tóc nơi vết thương.

- Rửa sạch vết thương và băng cầm máu. 

3.5.2. Xử trí vết thương vỡ hộp sọ có lòi não

* Chăm sóc ban đầu:

- Không được rửa sạch hoặc nhét phần não lòi ra ngoài vào trong.

- Đắp vải thưa có tẩm nước muối lên phần não bị lòi ra.

- Giữ thông đường thở.

- Tư thế ngửa thẳng, mặt nghiêng một bên.

- Cấp cứu hô hấp tuần hoàn nếu cần.

* Chăm sóc tiếp theo:

- Không nút kín các lỗ tai, mũi nếu có dịch tiết.

- Không thăm dò vết thương.

- Theo dõi dấu sinh hiệu bất thường.

- Theo dõi tri giác và đồng tử.

- Theo dõi phản xạ, cảm giác chi.

- Chuyển viện ưu tiên.

CẤP CỨU HÔ HẤP TUẦN HOÀN






         CN. Liêu Ngọc Liên
Hô hấp nhân tạo là động tác sơ cứu nhằm cung cấp oxy cho não và các cơ quan quan trọng khác trong khi chờ đợi sự điều trị tích cực từ đội cấp cứu chuyên nghiệp. 

Não sẽ chết sau năm phút thiếu oxy, do vậy động tác này là rất quan trọng nếu được thực hiện sớm nhằm tránh tình trạng thiếu máu nuôi não. 

Bạn cần xác định nạn nhân tỉnh hay mê bằng cách lay gọi, hỏi thật to. Nếu nạn nhân mê bạn gọi ngay cấp cứu hoặc nhờ ai đó gọi. Nhưng nếu bạn chỉ có một mình và nạn nhân từ 1-8 tuổi thì nên thực hiện hô hấp nhân tạo trong hai phút trước khi gọi cấp cứu.

Bạn thực hiện các bước ABC sau:
Airway (thông đường thở): đặt nạn nhân trên nền cứng, quì cạnh cổ và vai bệnh nhân. Lấy hết dị vật trong đường thở.  Mở đường thở của nạn nhân bằng thủ thuật ngửa đầu nâng cằm. Kiểm tra bệnh nhân có thở bằng cách nghe hơi thở, nhìn lồng ngực di động. Nếu nạn nhân không thở thực hiện ngay giúp thở miệng - miệng hoặc miệng - mũi.
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	Dùng tay thông đường thở lấy dị vật trong miệng ra
	Lắng nghe nạn nhân thở sau khi hô hấp
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	Thủ thuật ngửa đầu nâng cằm
	Thủ thuật giúp thở miệng - miệng


Breathing (thở): giúp thở miệng - mũi. Thực hiện cái đầu tiên và nhìn xem lồng ngực bệnh nhân có phồng lên? Nếu không thực hiện tiếp cái thứ hai sau khi mở đường thở bằng thủ thuật ngửa đầu và nâng cằm. Sau đó thực hiện ép ngực.

Circulation (giúp máu lưu thông): ấn ngực đi xuống 3,8-5cm (1.5 -2 inches). Ấn hai lần/giây hoặc 100 lần/phút. Khi bạn làm động tác này sẽ giúp tim bơm máu đi để đưa máu đến não và các cơ quan quan trọng khác.

Sau 30 lần ấn ngực bạn làm thủ thuật ngửa đầu, nâng cằm bệnh nhân để thổi hơi. Thổi hai hơi liên tiếp. Bịt mũi nạn nhân, thổi một hơi trong một giây, xem lồng ngực có phồng lên? Nếu có, thổi tiếp hơi thứ hai, nếu không ngửa đầu nạn nhân và thổi hơi thứ hai. Mỗi chu kì gồm 30 lần ấn ngực và hai lần thổi hơi.

Nếu sau hai phút nạn nhân vẫn không cử động bạn nên tiếp tục hà hơi thổi ngạt cho đến khi đội cấp cứu chuyên nghiệp đến.

DI CHUYỂN NẠN NHÂN






         CN. Liêu Ngọc Liên
1. MỤC ĐÍCH:

             Đưa nạn nhân đến nơi có đầy đủ phương tiện để điều trị và chăm sóc hữu hiệu hơn.
2. CHỈ ĐỊNH:

             Trong tất cả các trường hợp lâm nạn cần di chuyển đến tuyến trên.
3. PHƯƠNG TIỆN VÀ DỤNG CỤ:

1. Xe cứu thương hoặc các loại xe khác.

2. Ghế.

3. Các loại cáng:

· Cáng tiền chế: cáng bố, cáng thiếc
· Cáng ức chế:

· Mền hoặc vải trải giường.

· Bao tải, áo vải dày.

· Cánh cửa hoặc tấm ván.

· Võng.

· Cây khiêng: 2 cây đòn dài chắc khoảng 2,2 mét.

· Hai cây ngắn khoảng 70 cm.
4. KỸ THUẬT TIẾN HÀNH:

A. Khiêng tay:

1. Một người:

a. Dìu đi: nạn nhân đi được.

· Cấp cứu viên đứng sát nạn nhân.

· Đặt tay nạn nhân vòng lên vai cấp cứu viên và nắm lấy cổ tay nạn nhân.

· Tay kia vòng qua thắt lưng nạn nhân.

· Dìu nạn nhân đi.

b. Cõng: nạn nhân còn tỉnh nhưng không đi nổi và tầm vóc tương đương với người cõng. Không thực hiện cho nạn nhân nghi bị tổn thương cốt sống.

· Nhấc nạn nhân đứng dậy.

· Cấp cứu viên khom lưng cho vai vừa tầm tay nạn nhân.

· Nạn nhân choàng hai tay qua cổ người cõng, bàn tay này nắm lấy cổ bàn tay kia, hai chân hơi bẹt ra và gối co.

· Hai tay cấp cứu viên bợ lấy 1 đùi nạn nhân.

· Cõng nạn nhân đi

· Có thể sử dụng phương pháp bồng khi nạn nhân là trẻ con hoặc bé hơn cứu thương viên.

2. Hai người:

a. Dìu đi:

· Giống như phương pháp dìu một người.

· Ưu điểm: nạn nhân đi được vững vàng và cấp cứu viên cũng đỡ nhọc sức hơn.

b. Khiêng kiểu xe cút kít: trường hợp bệnh nhân bất tỉnh cần di chuyển trên một đoạn đường ngắn. Không thực hiên cho nạn nhân gãy xương.

· Đặt nạn nhân nằm ngửa, hai chân dang ra.

· Người đi trước:
Lưng quay về phía mặt nạn nhân.
Ngồi chân quỳ, chân co giữa hai chân nạn nhân.
Hai tay đặt nơi khoeo chân

· Người đi sau:
Ngồi chân quỳ chân co sau lưng nạn nhân.
Hai tay lòn qua nách ôm vòng ngực nạn nhân.
Người đi sau ra khẩu lệnh, cả hai cùng đứng dậy nhấc nạn nhân lên.
Khiêng nạn nhân đi.

B. Khiêng bằng ghế:

Cần hai người:

· Đặt nạn nhân ngồi tựa lên ghế.

· Người phía sau đứng, hai tay nắm lấy lưng ghế cho ghế ngã về phía sau.

· Người phía trước, lưng quay về phía nạn nhân, người chân quỳ chân chống, hai tay nắm lấy phần trên hai chân ghế trước.

· Người phía sau ra khẩu lệnh để người phía trước đứng dậy, đồng thời cả hai cùng nhấc ghế lên.

· Khiêng nạn nhân đi.

C. Khiêng bằng cáng:

1. Khiêng cáng với hai người:

· Hai người ngồi chân quỳ, chân co.

· Người đi trước khiêng phía đầu nạn nhân.

· Người chỉ huy đi sau khiêng phía chân nạn nhân (cần quan sát sắc diện nạn nhân trong khi di chuyển)

· Người chỉ huy ra khẩu lệnh: cả hai cùng đứng lên khiêng cáng lên.

2. Khiêng cáng với ba người:

· Giống cách khiêng cáng có hai người.

· Người thứ 3, đứng phía ngoài bên trái nạn nhân, là người chỉ huy và để thay đổi với hai người khiêng.

3. Khiêng cáng lên xe cứu thương:

· Một người trên xe đón cáng.

· Hai người khiêng cáng lại gần xe, đưa phía đầu nạn nhân lên trước.

· Người trên xe đón cáng.

· Người khiêng phía đầu lùi dần về giữa cáng để giữ 1 bên cáng.

· Người khiêng phía chân đi dần lên giữa cáng để giữ hai bên cáng còn lại.

· Cả hai cùng nâng cao cáng cho thăng bằng để đưa cáng vào sàn xe đồng thời người trên xe phụ kéo tiếp cáng.

· Cột dây (nếu có)để giữ cáng an toàn khi di chuyển.

4. Khiêng cáng xuống xe cứu thương:

Cần 3 người:

· Hai người ở dưới, một người trên xe.

· Người trên xe tháo dây cố định cáng (nếu có)

· Một trong hai người đứng dưới kéo cáng dần ra ngoài xe trong khi người trên xe nhấc cáng và chuyển đầu cáng ra ngoài cho người còn lại.

· Khiêng cáng đi.

D. Cách làm cáng ứng chế:

1. Bằng mền hoặc vải trải giường:

· Trải rộng mền ra trên mặt đất.

· Đặt đòn thứ nhất lên 1/3 mền theo chiều ngang, xếp mí mền 1/3 phủ đòn lại.

· Đặt đòn thứ hai lên mí mền vừa xếp, dùng mí mền cuộn đòn thứ hai lại vài vòng cho khỏi tuột.

· Phần còn lại (2/3) phủ lên cả hai đòn, quấn nhiều vòng tùy theo khổ của mền, mí mền cuối cùng phải ở qua nửa mặt cáng để được vững chắc (nếu qua 2/3 càng tốt).

· Cột hai đòn ngắn vào 2 đầu của cáng, díng chắc vào 2 đòn dài.

2. Bằng bao tải hoặc hai áo dầy và 2 đòn:

· Soi 2 lỗ ở 2 góc của 2 đáy bao

· Đặt 2 miệng bao giáp mí nhau

· Luồn mỗi đòn theo chiều dọc qua 2 lỗ của 2 đáy bao.

5. NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý:
· Di chuyển nạn nhân cần nhẹ nhàng, đúng kỹ thuật và có ý thức tranh thủ thời gian.

· Cáng viên phải làm việc dưới sự điều khiển của toán.

· Khi khiêng cáng hai cáng viên phải bước trái chân nhau.

· Một người bước chân trái một người bước chân phải để tránh đu đưa cáng.

· Luôn luôn giữ cáng được thăng bằng dù khiêng lên dốc, lên thang hay xuống dốc, xuống thang.

· Nên đặt nạn nhân ở tư thế thích hợp và an toàn trong khi di chuyển để tránh sốc.

· Cần đắp ấm để giữ yên nạn nhân.
· Cần phải có cứu thương viên đi theo.
NÂNG ĐỠ NẠN NHÂN







         CN. Liêu Ngọc Liên
Mục tiêu:

· Nêu được mục đích của việc nâng đỡ nạn nhân.

· Thực hiện được kỹ thuật nâng đỡ nạn nhân đúng cách và an toàn.

· Ý thức được tầm quan trọng của việc nâng đỡ nạn nhân đúng cách.

1. MỤC ĐÍCH:


Đưa nạn nhân ra khỏi nơi gây tai nạn để thực hiện công tác chăm sóc và điều trị hữu hiệu hơn.

2. CHỈ ĐỊNH:


Trong tất cả các trường hợp lâm nạn: tai nạn lao động, tai nạn lưu thông, thiên tai, hỏa hoạn…

3. DỤNG CỤ:


Cáng, cánh cửa, tấm ván (chắc, vừa đủ rộng).


Dây cột, băng vải, băng cà vạt…


Mền hoặc vải trải giường.

4. KỸ THUẬT TIẾN HÀNH:

A. Phương pháp làm cầu:
Cần 4 người:

· Một người đặt cáng ở phía đầu nạn nhân và giữ nhiệm vụ điều khiển cáng (toán trưởng, và đặt cáng nằm xuôi cùng chiều với nạn nhân).

· Ba người còn lại đứng dang chân qua mình nạn nhân.

· Người đứng phía đầu quay mặt xuống chân nạn nhân, lòn một tay dưới gáy, một tay dưới lưng giữa hai xương bả vai của nạn nhân.

· Người đứng giữa (đối diện với người phía đầu) lòn hai tay dưới lưng nạn nhân để đỡ phần lưng.

· Người đứng phía chân (thế đứng như ngưới đứng giữa) lòn một tay dưới đùi, một tay dưới bắp chân nạn nhân.

· Toán trưởng ra khẩu lệnh.

· Tất cả cùng nhấc nạn nhân lên, đồng thời toán trưởng đẩy cáng vào. (Đỡ nạn nhân vừa đủ cao để đẩy cáng vào được).

· Toán trưởng ra khẩu lệnh.

· Tất cả cùng đặt nạn nhân nằm lên cáng.

B.    Phương pháp xúc muỗng: phương pháp này có thể nguy hiểm vì không được thăng bằng.

· Được áp dụng ở vị trí chật hẹp (cầu thang, góc tường)

Cần ba người:

· Ba người ở cùng một bên nạn nhân, quỳ một gối, đầu gối kia dang ra, lòn tay dưới mình nạn nhân.

· Người phía đầu: một tay bợ gáy và vai, một tay dưới lưng.

· Người giữa: một tay ở thắt lưng, một tay ở đùi.

· Người phía chân: một tay ở khoeo chân, một tay ở cẳng chân.

· Một trong ba người ra khẩu lệnh: đếm 1, 2, 3

· Tất cả cùng nhấc nạn nhân lên và để nạn nhân nằm trên các đầu gối (cứu thương viên một chấn chống).

· Đếm 1, 2, 3.

· Tất cả cùng đứng dậy.

· Đếm 1, 2, 3.

· Tất cả cùng úp nạn nhân vào mình và đi đến cáng (cần đặt cáng gần nạn nhân).

· Đếm 1, 2, 3.

· Tất cả cùng quỳ một gối.

· Đếm 1, 2, 3.

· Tất cả cùng đặt nạn nhân nằm lên cáng.
5. NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý:

· Xê dịch nạn nhân càng ít càng tốt.

· Luôn luôn nâng đỡ nạn nhân nhẹ nhàng và đúng phương pháp. Tránh sốc hoặc gây tổn thương thêm.

· Tất cả cứu thương viên phải nghe lệnh người chỉ huy cho động tác ăn rập.

· Giữ an toàn cho nạn nhân trong khi di chuyển nhất là trường hợp bệnh nhân dãy dụa, hoặc địa thế gồ ghề, hiểm trở…

· Đặt nạn nhân nằm tư thế thích hợp và giữ ấm nạn nhân.

SỨC KHỎE SINH SẢN
                                                               Nguyễn Thị Hải Liên (st)
TUỔI DẬY THÌ VÀ NHỮNG ĐIỀU NÊN BIẾT
Việc tìm hiểu những gì sẽ diễn ra trong giai đoạn dậy thì là điều nên làm. Dù bạn là nam hay nữ thì đều trải qua những biến đổi quan trọng về tâm sinh lí...

Dậy thì là cách gọi khi cơ thể bạn bắt đầu phát triển và có sự thay đổi. Ngoại trừ giai đoạn ấu thơ, ở giai đoạn dậy thì, bạn sẽ lớn nhanh hơn các giai đoạn phát triển khác trong đời. Bạn lớn rất nhanh và khám phá những điều mới mẻ...
THỜI ĐIỂM BIẾN ĐỔI 

Dưới góc độ sinh học, tuổi dậy thì là thời kì trưởng thành sinh dục, nghĩa là bắt đầu có khả năng sinh con. Nó được thể hiện ở bạn gái bằng sự có kinh nguyệt lần đầu và ở bạn trai là sự phóng tinh lần đầu. 

Các bạn gái thường dậy thì ở độ tuổi từ 8 đến 13 và các bạn nam dậy thì muộn hơn, ở độ tuổi 10 đến 15. Đây là thời kì bạn không còn là trẻ con nhưng vẫn chưa hẳn là người lớn. 
SỰ LỚN VỌT 

Ở tuổi dậy thì, cơ thể phát triển rất nhanh. Bạn cao vọt đến nỗi quần áo luôn bị ngắn. Bạn có thể cao hơn 10 cm trong một năm. Khoảng thời gian “tăng tốc” của cơ thể này kéo dài trong vòng 2-3 năm. Và bạn không chỉ có sự thay đổi về chiều cao mà là thay đổi toàn diện. Với các bạn nam, vai và ngực nở ra đáng kể, bụng và hông thon lại, cơ bắp nhều lên, giọng trầm hơn,... Còn với các bạn nữ, cơ thể xuất hiện những đường cong, mông nở nang, vú bắt đầu phát triển (nếu bạn bạn thấy nhức ở dưới vú, hãy xem nó là điều tất yếu). 
HIỆN TƯỢNG KINH NGUYỆT 

Kinh nguyệt là hiện tượng sinh lí bình thường. Đó là dấu hiệu chứng tỏ bạn đã bắt đầu rụng trứng, có khả năng thụ thai và sinh con. 

Buồng trứng của nữ nằm trong vùng xương chậu gồm hai bộ phận riêng ở hai bên: bên trái và bên phải. Chúng chứa hàng ngàn trứng. 

Đến tuổi dậy thì, mỗi tháng buồng trứng sản xuất ra một trứng chín. Trứng này bắt đầu rời buồng trứng ( trứng rụng) đi “chu du” trong ống dẫn trứng để đến tử cung (dạ con). Trước khi trứng rụng, lớp tế bào nội mạc trong tử cung cũng bắt đầu phát triển dày lên cùng với các mạch máu tại đó, để chuẩn bị đón trứng đã thụ tinh đến làm tổ. Khi đến tử cung, nếu trứng được thụ tinh nó sẽ phát triển thành thai nhi. Khi không thụ tinh, trứng sẽ không làm tổ trong lớp tế bào nói trên, nên lớp tế bào này sẽ tự bong ra cùng với máu chảy ra ngoài âm đạo. Hiện tượng này được gọi là hành kinh. 

Mỗi chu kì kinh nguyệt được qui ước từ ngày đầu thấy kinh của kì này đến ngày đầu thấy kinh của kì sau. Một chu kì thường kéo dài 28-32 ngày.Mỗi kì hành kinh kéo dài 5-7 ngày, và khoảng hai tuần sau đầu chu kì, một trứng khác sẽ rụng và bắt đầu cuộc hành trình. 
LÔNG VÀ RÂU 

Ở cả nam lẫn nữ đều xuất hiện lông nách và lông mu (quanh cơ quan sinh dục). Lúc đầu chỉ thưa thớt, sau dày hơn. Riêng với nam, bắt đầu mọc râu, ria mép. 
MỤN 

Ở tuổi dậy thì mụn trứng cá xuất hiện trên mặt, cổ, tay, chân,... do tuyến mồ hôi và tuyến bã hoạt động mạnh. Bạn nên giữ vệ sinh da dẻ sạch sẽ. Bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ về phương pháp trị mụn trứng cá. Nếu bạn có hiểu biết về mụn trứng cá thì tốt hơn là chờ nó tự biến mất đến khi bạn hết tuổi thanh niên. 
MỒ HÔI 

Nhiều bạn tuổi teen bảo rằng có một mùi lạ xuất hiện ở nách và ở một số nơi khác trên cơ thể. Đến tuổi dậy thì, các tuyến mồ hôi hoạt động mạnh hơn và mồ hôi tiết ra nhiều hơn. Lúc mới tiết ra, mồ hôi không có mùi, nhưng khi đọng lại trên da và bị các vi khuẩn trên da phân hủy, mồ hôi sẽ có mùi. Muốn bớt mồ hôi nách, bạn cần tắm rửa thường xuyên, mặc quần áo loại dễ thấm và hút mồ hôi. Ngoài ra, bạn còn có thể giảm hôi nách bằng cách dùng sản phẩm lăn nách, khử mùi. 
CÒN GÌ NỮA NHỈ ? 

Bước vào tuổi dậy thì, bạn gái thấy cơ quan sinh dục nhiều khi bị ướt vì có chất dịch nhầy tiết ra. Đây là hiện tượng sinh lí bình thường của cơ thể. Chất dịch này xuất hiện ở cửa âm đạo nên được gọi là “dịch tiết âm đạo”. Dịch thường có màu trắng trong, trắng đục hoặc hơi ngả vàng. 

Ở các bạn nam, dương vật rất dễ “ngóc đầu dậy” vì đủ mọi lí do, như khi bạn có chuyện vui vẻ, khi thoáng nghĩ đến bạn gái, khi sợ hãi, khi thức dậy vào sáng sớm... Hiện tượng xuất tinh lần đầu tiên vào ban đêm chứng tỏ bạn nam “đã lớn”. Nó được gọi là mộng tinh hay cò gọi là “giấc mộng ướt”. Đó là hiện tượng bình thường do tinh dịch được sản sinh và tích lũy quá đầy thì có phản xạ tống xuất để lấy chỗ chứa cho phần tinh dịch mới . 
NHỮNG BIẾN ĐỔI VỀ CẢM XÚC 

Ở tuổi này, bên cạnh sự thay đổi về hình thể bên ngoài thì những bên trong các bạn cũng xuất hiện những cảm xúc mới lạ. Bạn dễ nóng giận, nhu cầu muốn thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình, muốn tự lập và muốn được đối xử như người lớn. Còn cha mẹ thì cho rằng các bạn vẫn còn trẻ con nên các bạn hay cãi lời cha mẹ và những xung đột thường xảy ra. Các bạn cần điều chỉnh bản tính trẻ con của mình cho phù hợp với tuổi mới lớn. 

Bạn cảm thấy xấu hổ khi nói chuyện về giới tính, nhưng thật ra bạn cần dược cung cấp những thông tin về nó. Một số bạn mạnh dạn đem những thắc mắc của mình hỏi cha mẹ và luôn luôn nhận được lời giải đáp. Nhưng nếu bạn cảm thấy mắc cỡ, không dám hỏi cha mẹ thì còn có một số người khác có thể giúp bạn, như bác sĩ, y tá trường học, giáo viên, trung tâm tư vấn hoặc với bất cứ người lớn nào bạn cảm thấy thoải mái khi trò chuyện. 
SỰ PHÁT TRIỂN KHÁC NHAU 

Mọi người không giống nhau hoàn toàn, do đó khuynh hướng phát triển cũng không như nhau. Tốc độ phát triển tùy thuộc bản thân mỗi cá nhân. Có thể những người bạn khác có những đường cong rõ nét nhưng bạn thì không. Giọng nói của các bạn thay đổi nhưng giọng của bạn thì vẫn the thé như trẻ con. Hoặc có thể bạn là cô gái ốm nhom, cao nhất lớp hay một chàng trai duy nhất trong lớp phải cạo râu. 

TUỔI TEEN VÀ MỐI TÌNH ĐẦU

Mọi người đều nhớ về mối tình đầu của mình. Không gì mãnh liệt và dữ dội như tình yêu đầu tiên của bạn.

Khi tuổi teen có tình cảm gần gũi với người khác hơn mức bình thường, cảm giác này cũng giống như của mối quan hệ gần gũi giữa người mẹ và đứa trẻ sơ sinh. Tuổi teen khi yêu sẽ mạnh mẽ hơn ở người lớn. Nhưng những mối quan hệ này thường mất đi nhanh chóng. Một cuộc điều tra cho thấy vào tuổi 15, các mối quan hệ hẹn hò kéo dài trung bình từ 3-4 tháng. 

TÌNH YÊU TRONG NÃO 

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra những con đường trong não sáng lên khi tuổi teen đang yêu. Cảm giác yêu có tác động trong não gần giống như sử dụng chất kích thích cocaine. Điều thú vị là khi đó ta giống như con nghiện. 

TÓM TẮT TÌNH YÊU
Các nhà nghiên cứu đã vạch ra 3 giai đoạn của tình yêu. Phản ứng ban đầu là “sự ham muốn”. Sau đó là yêu và “ sức hút”. Cuối cùng là “cam kết gắn bó” lâu dài. 

Tuổi teen dường như trải qua giai đoạn “ham muốn” mạnh hơn người lớn. Tuy nhiên, có thể do bản chất mối quan hệ của tuổi teen là “ngắn ngủi”, cho nên thường chấm dứt ở ngay giai đoạn đầu tiên này. 

BÀI HỌC TÌNH YÊU
Tuy ngắn ngủi, nhưng kỷ niệm về tình yêu say đắm là phần quan trọng nhất trong cuộc đời của tuổi teen.. Tuổi teen khi yêu thường sử dụng hàng giờ nói chuyện không mệt mỏi, cho dù qua điện thoại hoặc là trực tiếp. 

Sự thân mật này cũng giúp tuổi teen tìm hiểu về chính bản thân mình, đơn giản như thông qua tình cảm thân thiết với những người khác nữa. Thân mật ở đây cũng bao gồm sự cởi mở, chia xẻ và tin cậy, do đó cũng giúp tuổi teen trong quá trình trưởng thành của mình. 

Cũng như khám phá ra những cảm xúc mới, hầu hết tuổi teen cũng trải qua những ham muốn về thể xác.
DÀNH CHO BẠN TRAI

Các bạn nam ở tuổi dậy thì thường có rất nhiều thắc mắc về kích thước và một số vấn đề liên quan đến “hoàng tử” của mình. 

Những thông tin dưới đây sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quát về điều này. 

Hoàng tử (dương vật) cũng có sự phát triển như những bộ phận khác của cơ thể và thay đổi kích thước theo từng giai đoạn. Do đó, hoàng tử ở tuổi 19 tất nhiên là oai phong hơn hoàng tử tuổi 17 rồi. 

Thời điểm trổ mã của các bạn nam không giống nhau. Có bạn bắt đầu trổ mã lúc mới 9 tuổi, có bạn tới 15 tuổi, thậm chí trễ hơn, do thời điểm dậy thì của mỗi người mỗi khác. 

Ở tuổi dậy thì, cùng với sự phát triển của hoàng tử còn có sự phát triển của rừng phòng hộ, hai viên ngọc quí, cơ bắp, chiều cao vượt trội. Sau giai đoạn trổ mã, sự tăng trưởng sẽ chậm lại. 

Các hoàng tử có kích cỡ, hình dạng và màu sắc không giống nhau. Mỗi hoàng tử đều có nét đặc trưng riêng, do yếu tố di truyền; cũng như màu tóc, kích cỡ bàn chân... , trời sinh sao để vậy, không có bài thể dục, sự hỗ trợ, thực đơn đặc biệt nào có thể làm tăng tốc sự phát triển hay làm thay đổi kích thước của hoàng tử. 

Có sự khác biệt kích cỡ rõ ràng giữa 2 trạng thái: khi hoàng tử vươn vai (trạng thái cương) và khi nghỉ ngơi. 

Khi bạn lo âu về sự phát triển, đừng cố so sánh hoàng tử của bạn với hoàng tử của anh trai hoặc của anh bạn thân, vì dù sao thì các hoàng tử phát triển khác nhau. 

Bên cạnh vấn đề kích cỡ, các bạn nam còn thắc mắc những vấn đề khác, như ngoại hình hoàng tử trông thế nào, hoàng tử đứng lệch về phía trái hay phải có sao không... Nếu bạn lo lắng, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ. Trong giai đoạn bạn nam đang dậy thì, hai viên ngọc quí nên thường xuyên được kiểm tra và những lúc ấy bạn cứ mạnh dạn nêu thắc mắc của mình với bác sĩ nhé. 

Ở tuổi dậy thì, không chỉ các bạn trai mà cả các bạn nũ cũng có những điều lo lắng. Nam lo lắng về sự phát triển của hoàng tử, còn nữ thường thắc mắc về vòng 1. Điều quan trọng là khi có bất kì thắc mắc mắc nào, tốt nhất là bạn nên hỏi ý kiến của một bác sĩ hoặc một người lớn mà bạn tin tưởng. 

DÀNH CHO BẠN GÁI

NHỮNG NGÀY ẤY

PMS là gì? Vì sao bị "chuột rút"? Tại sao kinh nguyệt bất thường? Kinh nguyệt xuất hiện ở độ tuổi nào? Những rắc rối của kinh nguyệt. Bạn nên làm gì khi có nghi ngờ?

Kinh nguyệt là hiện tượng tự nhiên trong cuộc đời người phụ nữ. Các bạn gái nên có sự hiểu biết về kinh nguyệt để đón nhận nó một cách bình thường và biết cách xử lí những rắc rối liên quan.

PMS LÀ GÌ? 

Có thể nói hội chứng tiền kinh nguyệt ( PMS) là những biểu hiện khác thường của cơ thể và cảm xúc xảy ra ở bạn gái trước mỗi kì kinh. Những triệu chứng thường thấy là: 

* nổi mụn 

* nặng nề 

* mệt mỏi 

* đau lưng 

* đau đầu 

* táo bón 

* tiêu chảy 

* thèm ăn 

* dễ xúc động 

* dễ nổi cáu 

* khó tập trung 

PMS thường xuất hiện khoảng1-2 tuần trước khi hành kinh và sẽ biến mất khi hành kinh. 

Các bác sĩ cũng không có định nghĩa chính xác về PMS, nhưng có thể hiểu nó có liên quan đến nồng độ hoóc môn. Trong vòng nửa tháng sau của kì kinh, tổng số progesterone (hoóc môn nữ) ở cơ thể bạn gái tăng lên. Rồi 1 tuần trước kì kinh, cả 2 loại hoóc môn progesterone và estrogen (một loại hoóc môn khác) giảm xuống đột ngột. Sự thay đổi nồng độ hoóc môn dẫn đến hiện tượng PMS. Có giả thuyết cho rằng thức ăn cũng có ảnh hưởng tới cảm giác của bạn, đặc biệt là trong 2 tuần trước kì kinh. 

Thật may, có một số cách để bạn làm giảm bớt sự căng thẳng của PMS. Bạn nên ăn nhiều trái cây tươi và rau xanh; Giảm bớt một số loại thức ăn như khoai tây chiên, bánh ngọt; Tránh thức ăn mặn có nhiều muối ( vì muối giữ nước làm cho cơ thể phù nề). Và, bạn nhớ uống nhiều nước. Không được uống cà phê ( vì cà phê gây cho bạn cảm giác bồn chồn, lo lắng). Nên tăng cường thêm chất bổ, như: vitamin B tổng hợp, can xi, ma giê và vitamin E. Việc tập thể dục đều đặn, những phương pháp giảm stress (như thư giãn) có thể giúp ích cho bạn gái. 

Nếu bạn bị đau đầu hay nhức mỏi lưng nhiều mà cần uống thuốc thì nên hỏi ý kiến bác sĩ. Bác sĩ sẽ kê toa thuốc thích hợp cho từng trường hợp cụ thể. 

VÌ SAO BỊ CHUỘT RÚT (VỌP BẺ) ? 

Nhiều bạn gái bị chứng co rút ở vùng bụng dưới trong vài ngày đầu hành kinh. Chứng chuột rút này có thể do prostaglandin (chất do cơ thể bạn sản sinh ra) gây nên, làm cho các cơ của tử cung co lại. Cũng may, hiện tượng này thường chỉ kéo dài trong vài ngày. Cũng có khi bạn bị đau quá phải dùng thuốc. 

Tập thể dục là cách giúp bạn giảm chứng vọp bẻ, vì nó phóng thích endorphin, các hoá chất trong cơ thể, làm bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Tắm nước ấm hoặc đặt túi nước ấm lên bụng giúp thư giãn cơ. Nếu bạn bị chứng vọp bẻ nghiêm trọng, cản trở việc đến trường hoặc vui chơi với bạn bè thì nên hỏi ý kiến bác sĩ. 

TẠI SAO KINH NGUYỆT BẤT THƯỜNG ? 

Phải mất 3 năm kể từ thời điểm bạn gái bắt đầu có kinh, chu kì kinh nguyệt mới có sự ổn định. Nhưng chu kì của mỗi bạn gái mỗi khác. Chu kì có thể từ 21 đến 45 ngày. 

Sự thay đổi nồng độ hoóc môn tác động làm “những ngày ấy” trong một tháng sẽ ngắn (2-3 ngày) hoặc kéo dài (7 ngày). Có thể bạn không quan tâm những chuyện như: mất kinh vài tháng, có 2 lần kinh chỉ trong 1 tháng, trải qua “những ngày ấy” một cách mệt nhọc hay nhẹ nhàng; nhưng nếu bạn có quan hệ tình dục và bị mất kinh, thiết nghĩ, bạn nên đến bác sĩ hoặc bệnh viện phụ sản để khám xem có phải bạn đã mang thai. 

Chuyện kinh nguyệt không đều đặn cũng rắc rối lắm đấy. Bạn hãy ghi nhớ ngày bắt đầu của kì kinh vừa rồi và cộng thêm 4 tuần để dự đoán được ngày bắt đầu kì tiếp theo. Nếu bạn băn khoăn, sợ “ngày ấy” bất ngờ xảy ra khi bạn đang mặc áo đầm rất duyên dáng hay đang học ở trường, thì hãy nhớ mang theo băng vệ sinh hoặc tăm bông trong túi xách hay cặp đi học nhe, để tiện sử dụng khi bạn thấy có dấu hiệu ra kinh. 

Thời gian đầu khi mới hành kinh, hầu hết các bạn gái không thể đoán trước được ngày ra kinh. Nếu sau 3 năm chu kì kinh của bạn chưa đều đặn hoặc là chỉ đều đặn được 4, 5 tháng rồi 2 tháng kế tiếp chẳng thấy đâu nữa, bạn hãy tham khảo ý kiến bác sĩ xem sao. 

KINH NGUYỆT XUẤT HIỆN Ở ĐỘ TUỔI NÀO ? 

Mọi người đều trải qua giai đoạn dậy thì nhưng với tốc độ khác nhau. Do đó, một số bạn gái có kinh sớm khi mới 8-9 tuổi; một số bạn khác đến 15-16 tuổi mới có. Chuyện ấy tuỳ thuộc vào các loại hoóc môn và yếu tố di truyền. Nếu muốn đoán thử xem khi nào mình sẽ có kinh, bạn thử hỏi mẹ hay bà của mình xem họ có kinh lúc bao nhiêu tuổi. Tuổi dậy thì của bạn một phần nào đó liên quan đến yếu tố di truyền. Vì vậy, dù không chắc chắn rằng bạn sẽ giống y như mẹ, như bà, nhưng bạn cũng có cơ sở để tìm hiểu về kì kinh của bản thân bạn. 

Bạn lưu ý, hoạt động quá sức, như môn chạy xa, múa ba lê, thể dục dụng cụ, hay việc ăn uống kiêng khem quá mức có thể khiến trì hoãn kinh nguyệt. Bạn luyện tập nặng vài giờ một ngày, luyện tập tất cả các ngày trong tuần thì dễ bị thiếu ca lo, vitamin và khoáng chất. 

Nếu tới năm 16 tuổi bạn vẫn chưa có kinh thì nên tham khảo ý kiến bác sĩ. Bác sĩ sẽ cho bạn làm xét nghiệm máu để xác định nồng độ hoóc môn trong cơ thể. Sau đó bác sĩ sẽ kê toa thuốc tác động các hoóc môn bắt đầu chu kì kinh. 

NHỮNG RẮC RỐI CỦA KINH NGUYỆT 

Cho dù những điều lạ lẫm xuất hiện khi có kinh dần dần bạn gái cũng quen, nhưng có một số vấn đề trở nên nghiêm trọng. Nếu bạn gặp phải một trong những vấn đề sau thì nên đi khám nhé. 

* Vô kinh: là hiện tượng không hành kinh. Bạn gái đã 16 tuổi mà chưa hề có kinh lần nào thì gọi là hiện tượng vô kinh nguyên phát, nguyên nhân thường do thiếu cân bằng hoóc môn hoặc vấn đề phát triển. 

Một dạng vô kinh nữa được gọi là vô kinh thứ phát, khi một người có kinh nguyệt bình thường, bỗng nhiên không có kinh kéo dài trong 3 tháng. Nồng độ hoóc môn sản sinh kích tố sinh dục (GnRH) kiểm soát sự rụng trứng và vòng kinh thấp thường gây nên hiện tượng vô kinh. Sự căng thẳng, chứng biếng ăn, tăng- giảm cân, thuốc ngừa thai, tuyến giáp, u nang buồng trứng, ... tất cả đều có thể làm mất đi lượng hoóc môn trong cơ thể. Bác sĩ có những liệu pháp hoóc môn để giúp bạn làm cho mọi thứ trở lại đúng trật tự. Như một khuyến cáo mới đây, nhiều bạn tập thể dục quá sức kết hợp ăn kiêng nhiều quá đã gây nên hiện tượng vô kinh. Việc giảm cường độ tập luyện và duy trì chế độ ăn uống cân bằng, giàu năng lượng, sẽ giải quyết được vấn đề, đồng thời bạn cũng nên trình bày rắc rối cho bác sĩ biết. 

* Rong kinh: là tình trạng số ngày ra kinh kéo dài (trên 7 ngày). Sau 1-2 ngày ra nhiều, lượng kinh của những ngày sau ít nhưng lại kéo dài hết ngày này sang ngày khác không dứt hẳn. 

Nguyên nhân gây ra chứng rong kinh thường do sự mất cân bằng giữa lượng estrogen và progesterone trong cơ thể. Sự thiếu cân bằng hoóc môn thường xảy ra ở nhiều bạn gái trong giai đoạn dậy thì, vì thế chứng rong kinh xuất hiện ở tuổi vị thành niên là điều dễ hiểu. Ngoài ra, một số nguyên nhân khác cũng làm rong kinh, như: tình trạng của tuyến giáp, các bệnh liên quan đến máu, bị viêm, nhiễm trùng âm đạo hoặc cổ tử cung,. . . Muốn biết chính xác nguyên nhân, bạn phải kiểm tra khung xương chậu, xét nghiệm tế bào, xét nghiệm máu. 

Nếu bị chứng rong kinh, bạn phải lưu ý đến vấn đề hoóc môn, thuốc chữa, phải chữa trị bất cứ khối u nào ở tử cung. 

*Đau bụng kinh: là những cơn đau bụng dưới trước, sau hoặc trong khi hành kinh. 

Gồm 2 loại : 

- Đau bụng kinh nguyên phát: Không do bệnh tật gì tác động, hay gặp ở nữ thanh niên chưa có gia đình. 

- Đau bụng kinh thứ phát: Liên quan tới các bệnh như: viêm khoang xương chậu, bệnh màng trong tử cung, bệnh cơ dưới niêm mạc tử cung. 

Thủ phạm của đau bụng kinh nguyên phát chính là tuyến tiền liệt, nó cũng gây ra chứng vọp bẻ. Tuyến tiền liệt có thể làm bạn bị nôn mửa, đau đầu, đau lưng, tiêu chảy, và bị vọp bẻ trong khi bạn đang có kinh. 

May thay, những triệu chứng này chỉ kéo dài trong 1-2 ngày. Bác sĩ thường cho bạn uống thuốc giảm đau. Đối với chứng chuột rút thì vận động thể chất đều đặn, uống nước ấm sẽ giảm. 

* Viêm nội mạc tử cung: là trường hợp các mô thường trong tử cung lan ra ngoài tử cung. 

* Viêm khoang xương chậu: là sự nhiễm trùng do vi khuẩn gây ra. 

* U xơ: là khối u trên thành dạ con. 

Tất cả những trường hợp này đòi hỏi phải được bác sĩ chẩn đoán chính xác và điều trị thích hợp. 

BẠN NÊN LÀM GÌ KHI CÓ NGHI NGỜ? 

Nếu bạn có thắc mắc về kì kinh hoặc bất cứ điều gì liên quan đến sự phát triển của bạn, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ. Để ý đến chu kì kinh của mình là điều bạn nên làm. Bạn cũng đừng lo lắng quá, vì mọi rắc rối đều có thể giải quyết ổn thỏa. 

Hãy đến gặp bác sĩ khi: 

* Bạn đã 16 tuổi mà vẫn chưa có kinh. Có thể nó là dấu hiệu của một bệnh nào đó cần được chữa trị. 

* Bạn bị mất kinh hoặc có kinh đều đặn vài tháng rồi sau đó không đều. Đây là dấu hiệu cho thấy sự mất cân bằng về hoóc môn hoặc là cơ thể bạn bị thiếu chất dinh dưỡng. 

* Kinh ra nhiều và kéo dài, đặc biệt nếu bạn có chu kì kinh ngắn. Có một số trường hợp, lượng máu ra nhiều quá gây thiếu máu (thiếu chất sắt), làm cho bạn cảm thấy mệt mỏi va yếu ớt. 

* Bạn bị đau nhiều trong ngày hành kinh. Có thể bạn bị viêm nội mạc tử cung. Nếu đã có quan hệ tình dục, có thể bạn bị viêm khoang xương chậu. 

Tóm lại, không có gì phải lo lắng về chuyện kinh nguyệt cả. Nhưng nếu thấy có vấn đề gì lạ, bạn quan tâm đến nó càng sớm thì bạn càng mau chóng làm cho mọi chuyện tốt đẹp trở lại. 
TÌNH YÊU VÀ TÌNH DỤC

Tình yêu và tình dục
Tại sao chúng ta lại né tránh khi nói về tình dục
· Theo văn hóa truyền thống, người ta hay nghi ngờ về đạo đức của những cô gái trẻ có hiểu biết về tình dục và coi thường những ai quan hệ tình dục trước hôn nhân

· Vì thế, hầu hết các bạn nữ e ngại hỏi gia đình và bạn bè về các vấn đề tình dục đặc biệt là trước khi kết hôn vì những rào cản về văn hóa 

· Tuy nhiên bạn vẫn phải có trách nhiệm chăm sóc cơ thể mình vì suy cho cùng, đó chính là tài sản quý báu của riêng bạn mà!

· Nếu bạn không biết tìm hiểu những thông tin về tình dục ở đâu, phòng tư vấn “tình chị em” sẽ giúp đỡ bạn hiểu rõ hơn về nó mà không bị ai phán xét

Tình dục là gì?
· Quan hệ tình dục là khi dương vật của người nam được đưa vào âm hộ người phụ nữ và kích thích cho đến khi đạt đến cực khóai và xuất tinh 

· Tình dục không hề hòan hảo vào lần đầu tiên, Hãy cởi mở với bạn tình và thảo luận với nhau. Điều này sẽ giúp bạn có nhiều trải nghiệm tốt

· Nhưng hãy chắc chắn bạn có sử dụng các biện pháp tránh thai, như thế bạn sẽ không lo lắng về việc mang thai ngoài ý muốn. Hãy đợi cho đến khi bạn cảm thấy sẵn sàng và luôn nhớ sử dụng bao cao su để bảo vệ bản thân và người yêu của mình khỏi những bệnh lây qua đường tình dục

Khi nào là thời điểm phù hợp để quan hệ tình dục?
Chắc chắn bạn đã được dạy rằng quan hệ tình dục trước hôn nhân là sai trái. Trên thực tế không có thời điểm nào là phù hợp để bắt đầu quan hệ. Điều quan trọng nhất là bạn đã sẵn sàng cả về tâm lý lẫn thể chất cho việc quan hệ ngay thời điểm hiện tại hay chưa?

Nếu bạn muốn quan hệ chỉ vì

· Bạn cảm thấy áp lực từ bạn trai

· Bạn cảm thấy cô đơn

· Cố gắng để một ai đó yêu bạn hoặc ràng buộc với bạn nhưng bạn lại chưa sẵn sàng

Nếu bạn muốn quan hệ bởi vì bạn

· Đang trong một mối quan hệ tự nguyện và 

· Cảm thấy thoải mái, thì có lẽ bạn hãy nên cân nhắc vài điều trước khi quan hệ tình dục

Những điều bạn nên cân nhắc trước khi quan hệ tình dục?
·  Bạn và bạn trai nên nói chuyện với nhau về mức độ mà 2 bạn muốn mối quan hệ của mình phát triển

·  Sử dụng các biện pháp bảo vệ các bạn khỏi các bệnh lây truyền qua đường tình dục

·  Sử dụng các biện pháp tránh thai

·  Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn thay đổi suy nghĩ bất cứ lúc nào

·  Bạn sẽ cảm thấy thế nào sau đó?

·  Bạn sẽ cảm thấy thế nào về bạn trai mình sau đó?

·  Bạn đã sẵn sàng để có con chưa ?

·  Môi trường văn hóa xã hội nơi bạn đang sống nghĩ gì về việc quan hệ tình dục vào thời điểm này? Nhũng điều đó có quan trọng đối với bạn không? 

Hãy nhớ rằng, quan hệ tình dục diễn ra càng muộn thì bạn càng có cơ hội trải nghiệm cuộc sống tốt hơn. Mọi người luôn tiếc nuối khi quan hệ tình dục quá sớm nhưng hiếm khi tiếc nuối khi quan hệ muộn khi họ đã trưởng thành hơn và chắc chắn rằng điều đó diễn ra vào đúng thời điểm

Đó là tình yêu hay chỉ là cảm xúc nhất thời?
Bạn có:

· Cảm thấy tuyệt vời khi ở gần một ai đó

· Có rất nhiều cảm xúc và ý nghĩ kỳ lạ về họ

· Muốn gần gũi họ

· Muốn chạm vào họ

· Nghĩ về họ mọi lúc

· Cảm thấy bối rối khi gần họ

· Cảm thấy căng thẳng khi họ gần gũi bạn

· Nghĩ rằng bạn đã yêu họ

Những điều này hòan tòan có thể xảy ra mà không phải là tình ỵêu.

Đôi khi mọi người nghĩ rằng nếu một người khác muốn quan hệ tình dục với mình nghĩa rằng họ đã yêu mình. Điều này có thể nhưng không phải lúc nào cũng đúng

Không dễ để giải thích và biết rằng điều gì là tình yêu thật sự. Chúng ta rất dễ lầm lẫn và không chắc rằng chúng ta yêu hay chỉ đơn giản là có cảm xúc với một người nào đó

Bạn có : 

· Muốn ở bên họ

· Cảm thấy thật sự hiểu họ

· Muốn chia sẻ mọi thứ với họ

· Thích cả những điểm tốt và xấu của họ

Tình yêu thật sự kéo dài rất lâu, trong khi có cảm xúc với một người nào đó thì thường không như vậy. Tình yêu thường có những cảm giác yêu thích tình dục nhưng cũng có nhiều cảm giác khác ngoài tình dục

Thế nào là thủ dâm
· Thủ dâm là điều rất bình thường, lành mạnh và là một cách tốt để chúng ta khám phá bản thân. Nó có nghĩa là chúng ta chạm vào bản thân để đạt khóai cảm. Bạn có thể trải nghiệm để khám phá những cảm giác thỏa mãn và điều đó cũng có thể giúp bạn đạt được sự cực khóai

· Đối với nam là tác động vào dương vật, và nữ là vào vùng kín xung quang âm vật

· Thủ dâm ở mức độ vừa phải không ảnh hưởng đến cuộc sống tình dục trong tương lai. 

· Nếu cả hai làm điều đó cùng lúc, điều đó được hiểu là thủ dâm cùng nhau. Đây là một kinh nghiệm đặc biệt, diễn ra nếu bạn chưa cảm thấy sẵn sàng để quan hệ.

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT CÓ THAI

Làm sao phụ nữ biết là mình có thai? Chỉ có một cách chắc chắn là khám thai hay vùng tiểu khung. Hầu hết phụ nữ nghi mình có thai khi không thấy kinh mặc dù có nhiều nguyên nhân khác có thể gây mất kinh và một vài phụ nữ tiếp tục có kinh trong vài tháng đầu của thai kỳ. Tuy vậy, việc mất kinh là dấu hiệu khá chính xác để chỉ hiện tư​ợng này. 

Những hiện tượng sớm về việc có thai có thể phát triển từ 6 đến 12 tuần lễ, những sự thay đổi này hầu như xuất hiện khi ng​ười phụ nữ có thai khoảng 3 tuần (nghĩa là 1 tuần sau chu kỳ kinh đáng ra phải có, và 5 tuần sau kỳ kinh cuối khởi đầu). Những hiện tượng được gây ra do những thay đổi các mức nội tiết tố, một phần của thai kỳ. 

Một phụ nữ có thể phát triển một vài triệu chứng hoặc không có triệu chứng nào cả, cũng có thể người đó có tất cả các triệu chứng sau: 

1- Ngực phát triển và căng. 

2- Ốm nghén. (buồn nôn và ói không nhất thiết phải vào buổi sáng) 
3- Hay đi tiểu. 

4- Mệt mỏi, cần ngủ nhiều. 

5- Lên cân. 

6- Phát triển bụng dưới. 

7- Tăng thân nhiệt 

8- Trạng thái buồn buồn. 

9- Thay đổi ham muốn tình dục. 

10- Thèm ăn. 

11- Ăn nhiều. 

Một vài phụ nữ cho biết rằng họ biết có thai ngay sau khi thụ thai, nghĩa là họ cảm thấy khang khác, nhất là phụ nữ đã từng mang thai do có kinh nghiệm về những thay đổi. Nhưng cách chắc chắn nhất vẫn là thử thai và khảo sát vùng tiểu khung. 

NHỮNG CÁCH THỬ THAI

  

Có nhiều cách để thử thai, gồm cả việc mua dụng cụ thử thai ở tiệm thuốc để thử lấy ở nhà. Việc thụ thai căn cứ vào sự phát triển nội tiết tố HCG trong cơ thể người phụ nữ. Hầu hết các cách sử dụng để thử (gồm cả việc thử ở nhà) là để kiểm tra sự hiện diện của nội tiết tố này trong nước tiểu, cũng có những cách thử tốn kém hơn như kiểm tra sự hiện diện của kích thích tố này qua mẫu máu, do bác sĩ hay nhà chuyên môn thực hiện. Các phương pháp thử, kể cả cách thực hiện ở nhà, có thể chính xác khoảng 97%. 

Nếu muốn tính ngày sinh (ngày đứa trẻ ra đời theo dự tính) họ có thể sử dụng luật Nagele bằng cách lấy ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối trừ đi ba tháng và thêm bảy ngày. 

Ví dụ : Nếu thấy ngày kinh sau cùng khởi sự ngày đầu tháng Giêng, bạn sẽ sinh ngày 8 tháng Mười tới. 

Biết đ​ược ngày sinh là điều rất quan trọng để bạn chuẩn bị (lư​u ý đây chỉ là dự tính), vì việc mang thai bình thường có thể thay đổi từ 38 đến 42 tuần, có nghĩa xê xích nhau khoảng 2 tuần là bình thường. Trên thực tế, d​ưới 10% phụ nữ nói đúng ngày sinh, và một nửa. số trẻ sinh sớm hơn m​ươi ngày hoặc sau mươi ngày theo ngày dự tính. 
Nhưng rốt cuộc, mọi người đều trải qua giai đoạn dậy thì và những sự khác biệt giữa bạn và bạn bè sẽ không còn. Đó là một bước ngoặt cơ bản trong đời sống của mỗi con người. 

 (theo TeensHealth)
NHỮNG CÁCH TRÁNH THAI

I)Tránh không sinh hoạt tình dục:
Biện pháp an toàn hiệu quả 100% để tránh mang thai ngoài ý muốn và STIs là kiêng giao hợp; không có QHTD.

Sinh hoạt tình dục là những hoạt động tình dục có thể dẫn đến việc có quan hệ tình dục (quan hệ tình dục qua đường âm đạo, miệng, hậu môn…). Tránh không sinh hoạt tình dục có nghĩa là không làm điều đó.
 
Phương pháp này không có ảnh hưởng xấu nào đến sức khoẻ của nam và nữ, nhưng yêu cầu phải có sự kiềm chế tốt và hai người cần có cam kết với nhau.

Tránh sinh hoạt tình dục trước hôn nhân là cách chắc chắn nhất bảo vệ bạn không mang thai và mắc các bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STIs).
II)Thuốc uống tránh thai:
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Viên thuốc uống tránh thai có tác dụng tránh thai nếu uống đúng cách. Nhưng nó không có tác dụng phòng tránh lây nhiễm STIs.

Nếu bạn có QHTD trước hôn nhân hay đã có gia đình mà bạn thấy lo sợ mình có thể bị nhiễm STIs thì bạn nên luôn luôn sử dụng bao cao su mỗi khi có QHTD.

Để tránh có thai và tránh mắc STIs thì bên cạnh việc sử dụng bao cao su, bạn có thể uống thuốc tránh thai. Sau đây chúng tôi sẽ giải thích một số loại thuốc uống tránh thai mà bạn có thể sử dụng.

Thuốc uống tránh thai được chia ra 2 loại: viên kết hợp và viên Progestin 

1. Tránh thai bằng thuốc uống tránh thai- viên kết hợp (không dùng cho phụ nữ cho con bú) 

Thuốc uống tránh thai hàng ngày-viên kết hợp là loại thuốc chứa hai thứ hoocmon sinh dục nữ estrogen và progesterone. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều nhãn hiệu như: Giải pháp hoa hồng xanh (Regulon), New Choice, Rigevidon, Marvelon, Microgynon… Được đóng thành vỉ 21 hoặc 28 viên. 

Việc uống mỗi ngày một lượng nhỏ hoocmon sinh dục nữ, nên giúp người phụ nữ duy trì lượng hoocmon trong cơ thể làm cho trứng không rụng. Ngoài ra thuốc còn làm mỏng niêm mạc tử cung để trứng thụ tinh cũng không làm tổ. Thêm nữa thuốc còn làm đặc chất dịch nút cổ tử cung để chống tinh trùng đi qua và làm giảm sự di chuyển của tinh trùng trong ống dẫn trứng.

Đối tượng nào nên sử dụng biện pháp này: 

Tất cả phụ nữ trong lứa tuổi sinh đẻ muốn tránh thai tạm thời (có hồi phục) mà không có chống chỉ định đều có thể dùng biện pháp này. Đặc biệt nên dùng cho những phụ nữ: 

· Muốn dùng biện pháp tránh thai hiệu quả cao

· Người bị thiếu máu do ra máu kinh nhiều. Người bị đau bụng kinh nguyệt nhiều

· Người có tiền sử kinh nguyệt không đều

· Người có tiền sử chửa ngoài tử cung, có u nang buồng trứng lành tính, người có gia đình như mẹ, chị hay em gái bị ung thư buồng trứng.

Đối tượng nào không nên sử dụng biện pháp này: 

Phụ nữ có một trong những dấu hiệu hoặc bệnh sau: 

· Đang có thai hoặc nghi có thai

· Khi đang cho con bú

· Người mắc bệnh gan, mật, thận, tim mạch, cao huyết áp, u xơ tử cung, u tuyến vú, viêm tắc tĩnh mạch, đang sử dụng thuốc chữa lao và những người phát hiện có ung thư ở vú hoặc cơ quan sinh dục

· Tuổi trên 40, hút thuốc lá trên 35 tuổi.

Ước tính về độ an toàn: 

Thuốc có hiệu quả tránh thai rất cao, khoảng 97-99% đảm bảo an toàn, giúp người sử dụng yên tâm khi sinh hoạt tình dục. 

Có gây tác hại nào không: 

Nếu dùng theo đúng hướng dẫn và chỉ định không gây ảnh hưởng đến sức khoẻ cũng như khả năng sinh sản của người phụ nữ. 

Ưu điểm: 

· Hiệu quả tránh thai cao nếu dùng đúng chỉ dẫn. 

· Chủ động khi muốn tránh thai, dễ sử dụng, không ảnh hưởng đến giao hợp. 

· Hồi phục khả năng sinh đẻ ngay sau khi ngừng sử dụng. 

· Ngoài tác dụng tránh thai, thuốc còn có nhiều lợi ích: hình thành cho người phụ nữ chu kỳ kinh nguyệt đều đặn, giảm đau bụng, đau lưng trước hành kinh, giảm nguy cơ ung thư buồng trứng, có thể chủ động khi muốn tránh thai hoặc ngừng thuốc khi muốn có con. 

Nhược điểm: 

· Không phòng được bệnh lây truyền qua đường tình dục trong đó có cả HIV/AIDS. 

· Phải uống thuốc hàng ngày, đúng giờ (dễ quên). 

· Khi bắt đầu sử dụng có thể bắt gặp một số tác dụng phụ của thuốc như: rong huyết, buồn nôn, cương vú, đau đầu, tăng cân nhẹ, vô kinh, ra máu thấm giọt ngoài kỳ kinh, thay đổi tâm trạng, trứng cá... song, số này ít và thường trong vòng 3 tháng có thể sẽ quen thuốc, các tác dụng phụ sẽ biến mất. 

Phải tuân thủ những nguyên tắc gì khi dùng loại thuốc này: 

· Do thuốc có một số chống chỉ định như: những phụ nữ mắc bệnh tim, bệnh gan, huyết áp cao, đái đường, phụ nữ trên 40 tuổi, hoặc phụ nữ trên 35 tuổi hút thuốc lá, nghi có thai hoặc đang có thai, khi đang cho con bú, người đang sử dụng thuốc chữa lao và những người phát hiện có ung thư ở vú hoặc cơ quan sinh dục đều không được dùng thuốc này. Do đó, trước khi sử dụng thuốc người phụ nữ cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, tư vấn trước khi sử dụng thuốc. 

· Bắt đầu uống thuốc vào ngày thứ nhất hoặc từ ngày thứ nhất đến ngày thứ 5 của vòng kinh(ngày thứ nhất là ngày bắt đầu ra kinh) 

· Nhớ uống hàng ngày chứ không phải chỉ uống vào ngày có quan hệ tình dục. 

· Để dễ nhớ và tránh thai có hiệu quả với thuốc thì hãy nhớ 4 qui tắc số 1 sau: 

· Uống từ ngày thứ 1 của vòng kinh (ngày bắt đầu ra kinh). o Ngày uống 1 viên. 

· Uống vào 1 giờ nhất định. 

· Uống liền 1 mạch, hết vỉ này sang vỉ khác. Với vỉ 28 viên: Uống theo chiều mũi tên chỉ ở mặt sau vỉ thuốc. Uống hết các viên trắng, uống tiếp các viên màu (7 viên màu được đánh số từ 22-28). 

· Đối với vỉ 21 viên: uống thứ tự theo mũi tên in trên vỉ, hết vỉ thì nghỉ 7 ngày, trong thời gian nghỉ uống thuốc sẽ có kinh, sau nghỉ thuốc 7 ngày lại tiếp tục uống vỉ mới. 

· Nếu quên uống thuốc, trong trường hợp này, khả năng có thai không lớn. Tuy nhiên, để đề phòng, hãy làm đúng như sau: 

· Nếu quên 1 ngày: Uống ngay 1 viên khi nhớ ra rồi đến giờ uống thuốc hàng ngày thì uống 1 viên như thường lệ. 

· Nếu quên 2 ngày: Uống bù ngay 2 viên khi nhớ ra. Ngày hôm sau uống 2 viên vào giờ qui định. Phải dùng biện pháp tránh thai hỗ trợ trong 1 tuần.

· Nếu quên 3 ngày trở lên (quên 3 viên trở lên): Bỏ vỉ thuốc đang uống, chuyển uống vỉ mới và dùng biện pháp tránh thai hỗ trợ trong 1 tuần. 

· Khi dùng thuốc trong 45 ngày không thấy có kinh phải đến cơ sở y tế để kiểm tra xem có thai không. 

· Hàng năm nên đi khám sức khoẻ định kỳ một lần hoặc đi khám ngay khi có vấn đề bất thường về sức khoẻ nghi có liên quan đến thuốc. Khám phụ khoa phát hiện u xơ tử cung, u vú, ung thư tử cung.

2. Thuốc tránh thai uống-viên Progestin
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Thuốc tránh thai uống viện Progestin là loại thuốc tránh thai phù hợp cho phụ nữ đang cho con bú vì nó không ảnh hưởng đến lượng sữa cũng như chất lượng sữa. Trên thị trường thuốc mang nhãn hiệu Exluton.

 

Đối tượng nào nên sử dụng biện pháp này:
· Phụ nữ đang cho con bú

· Phụ nữ có huyết áp cao 

· Phụ nữ trên 35 tuổi, hút thuốc lá nặng mà không thể dùng các biện pháp tránh thai hiệu quả cao khác như: đặt vòng tránh thai, triệt sản...

· Phụ nữ đã dùng thuốc uống tránh thai kết hợp có tác dụng phụ do cơ thể nhạy cảm với Estrogen như đau đầu, buồn nôn, huyết áp cao, đau vú. 

Đối tượng nào không nên sử dụng biện pháp này:
· Phụ nữ đang có thai hoặc nghi có thai 

· Phụ nữ mắc bệnh gan, mật, ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng, rối loạn kinh nguyệt (kinh ít, kinh thưa, kinh nhiều), chửa trứng và biến chứng của chửa trứng, bệnh ở vú (u lành tính tuyến vú, ung thư vú) 

Ước tính về độ an toàn: 

· Thuốc có hiệu quả tránh thai rất cao, khoảng 96,5-99,5% đảm bảo an toàn cho phụ nữ đang cho con bú. 

· Tuy nhiên đối với phụ nữ không cho con bú thì hiệu quả thấp hơn (khoảng 88%) 

Có gây tác hại nào không: Nếu dùng theo đúng hướng dẫn và chỉ định không gây ảnh hưởng đến sức khoẻ cũng như khả năng sinh sản của người phụ nữ.

Ưu điểm:
· Dễ sử dụng

· Có thể dùng khi đang cho con bú, không ảnh hưởng đến số lượng cũng như chất lượng sữa

· Có thể giao hợp bất kỳ lúc nào trong chu kỳ kinh nguyệt. 

Nhược điểm:
· Với phụ nữ không cho con bú khi sử dụng thuốc này thì hiệu quả tránh thai thấp hơn so với viên thuốc tránh thai kết hợp 

· Phải uống hàng ngày, đúng giờ

· Đôi khi gây chảy máu bất thường

· Khi quên uống thuốc 1 ngày hoặc uống muộn trên 3h, thuốc sẽ giảm hiệu lực tránh thai.

Phải tuân thủ những nguyên tắc gì khi dùng loại thuốc này:
· Do thuốc có một số chống chỉ định, do đó trước khi sử dụng thuốc, người phụ nữ cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, tư vấn trước khi sử dụng thuốc. 

· Bắt đầu uống thuốc từ ngày thứ nhất của kinh nguyệt hoặc vào bất kỳ ngày nào trong 4 ngày tiếp theo

· Uống mỗi ngày 1 viên, uống liên tục hết vỉ này đến vỉ khác

· Uống hàng ngày, vào một giờ nhất định. Không được quên một ngày nào. 

· Nếu quên 1 viên thì phải uống bù ngay lập tức khi nhớ ra và tiếp tục uống như thường lệ. Nếu quên 1 viên mà uống chậm quá 3h so với thường lệ thì phải dùng thêm biện pháp tránh thai hỗ trợ trong 2 ngày 

· Nếu quên 2 viên (2 ngày) trở lên, nguy cơ có thai rất cao, phải dùng ngay biện pháp tránh thai hỗ trợ cho đến khi hành kinh, lại bắt đầu uống thuốc như thường lệ

· Khi dùng thuốc có những dấu hiệu bất thường như ra máu nhiều, ra máu thấm giọt nhiều tháng liên tiếp, vô kinh, đau bụng, căng ngực hoặc ngất xỉu phải đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn. 

Thuốc tránh thai khẩn cấp - Giải đáp thắc mắc khi sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp
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Thuốc tránh thai khẩn cấp là một biện pháp tránh thai được dùng sau cuộc giao hợp không được bảo vệ để ngừa thai.

Các loại thuốc tránh thai khẩn cấp
• Loại trong thành phần chỉ có một chất levonorgetrel (một loại progestogen): Biệt dược thường dùng Postinor, Postinor-2, còn có các tên khác lovonelle-2, norievo, plan B… 

• Loại trong thành phần có levonorgetrel + ethynilestradiol (một loại estrogen tổng hợp): Biệt dược thường dùng orval, còn có các tên khác ovidon, noral, nordion, neogynon 

 

Cơ chế tác dụng
Thuốc tránh thai khẩn cấp hoạt động bằng cách ngăn cản có thai chứ không bao giờ làm hư thai đã làm tổ, ví dụ: không có tác dụng phá thai. 

• Ngăn hoặc làm chậm quá trình rụng trứng. 

• Có tác dụng ngăn sự thụ thai- thông qua việc làm cho dịch nhày cổ tử cung đặc lại và dày lên để ngăn tinh trùng xâm nhập tử cung hoặc gây cản trở cho đường đi của tinh trùng hoặc trứng trong ống dẫn trứng. 

• Có thể ngăn việc làm tổ (ví dụ: việc trứng đã thụ tinh làm tổ trên lớp nội mạc) bằng cách làm biến đổi niêm mạc (lớp nội mạc tử cung) ví dụ: bong niêm mạc tử cung.... 

Đối tượng nào nên sử dụng biện pháp này: 

• Tất cả các phụ nữ đã có hoặc có nguy cơ giao hợp không được bảo vệ hoặc bị thất bại khi đang sử dụng biện pháp tránh thai, ví dụ như: Dùng bao cao su nhưng xảy ra “sự cố” thủng, rách khi giao hợp; Định xuất tinh ra ngoài nhưng không kịp; Uống thuốc tránh thai hàng ngày nhưng bị quên một, hai ngày; Mới thắt ống dẫn tinh vài ba ngày, nhưng giao hợp không dùng bao cao su; Tiêm thuốc tránh thai trễ; Tính sai ngày an toàn … 

• Các tình huống người phụ nữ tiếp xúc với tinh dịch/tinh trùng không mong muốn. hoặc trong các trường hợp bị hiếp dâm, cưỡng dâm… 

• Những phụ nữ giao hợp không thường xuyên (1-2 lần/năm). Trong các trường hợp trên, có thể dùng thuốc tránh thai khẩn cấp trong vòng 72h hoặc 120h sau cuộc giao hợp.

Đối tượng nào không nên sử dụng biện pháp này:
• Trong các trường hợp đã mang thai, xuất huyết âm đạo không rõ nguyên nhân, bệnh gan, mật, có tiền sử vàng da thai kỳ, Carcinpme tử cung, ung thư buồng trứng và ung thư vú, mẫn cảm với các thành phần của thuốc không nên dùng thuốc này.

• Thận trọng khi sử dụng trong các trường hợp mắc bệnh hen suyễn, suy tim, cao huyết áp, đau nửa đầu, động kinh, suy thận, tiểu đường, chứng tăng lipid huyết, trầm cảm, mắc bệnh viêm tĩnh mạch huyết khối, bệnh nghẽn mạch huyết khối hoặc đột quỵ, cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thuốc.

Ước tính về độ an toàn:

• Với viên Postinor hiệu quả tránh thai có thể đạt tới 85%

• Với các viên tránh thai dạng kết hợp (liều Yuzpe), tỷ lệ tránh thai thấp hơn, chỉ khoảng 75% 

Phải tuân thủ những nguyên tắc gì khi dùng thuốc này:
Uống thuốc càng sớm càng tốt, trong vòng 72h sau giao hợp. Cách uống: 

o Nếu uống thuốc tránh thai khẩn cấp trong vòng 1h sau giao hợp thì chỉ cần uống 1 viên duy nhất.

o Nếu không kịp mua thuốc để uống trong vòng 1h thì hãy uống ngay cả 2 viên một lần trong vòng 72h sau giao hợp, hoặc uống 1 viên thuốc tránh thai khẩn cấp càng sớm càng tốt (trong vòng 72h hoặc 120h sau giao hợp), và một viên nữa sau viên đầu 12h.

o Trong trường hợp không có thuốc tránh thai khẩn cấp Postinor thì có thể dùng tăng liều thuốc tránh thai thông thường (thường gọi là liều Yuzpe) như: New Choice, Microgynon, Marvenlon, Rigevidon... (trừ Exluton - thuốc tránh thai dành cho bà mẹ đang cho con bú). Liều sử dụng: uống 4 viên trắng sau khi giao hợp không quá 72h (uống càng sớm càng tốt), sau 12h uống thêm 4 viên trắng nữa. 

Thuốc có qui định hạn chế là không được dùng quá 4 viên/tháng và chỉ được dùng trong các trường hợp ngừa thai khẩn cấp (như đã nói ở trên) chứ không nên dùng thường xuyên, càng không nên lạm dụng.

Các tác dụng phụ thường gặp
Các tác dụng phụ thường gặp như mệt mỏi, buồn nôn, nôn, đau đầu, chóng mặt, hoặc đau vú. Những tác dụng phụ này thường sẽ mất đi trong vòng 1-2 ngày sau khi dùng thuốc. Tỷ lệ người buồn nôn khi dùng Postinor là 23%; nôn 6 %. Tỷ lệ buồn nôn khi dùng viên tránh thai liều Yuzpe là 50%, nôn 19%.

Viên tránh thai khẩn cấp cũng có thể gây chảy máu bất thường cho tới kỳ kinh tới và kinh nguyệt cũng có thể sớm lên hoặc chậm đi (từ 7 ngày đến 21 ngày sau khi uống thuốc)

3. Bao cao su 
	[image: image8.png]





Nếu bạn lựa chọn có QHTD trước hôn nhân, bạn hay bạn tình của bạn phải luôn đeo bao cao su.

Bao cao su là biện pháp tránh thai duy nhất tránh được cả STIs và mang thai, còn các biện pháp khác chỉ có tác dụng tránh thai. 

Ngay cả khi bạn tin rằng bạn và bạn tình của bạn trước kia chưa hề có QHTD thì bạn vẫn nên dùng bao cao su. 

Nhiều cặp vợ chồng cũng chọn biện pháp dùng bao cao su để tránh thai vì đây là biện pháp an toàn và hiệu quả. 

Sau đây chúng ta sẽ trao đổi bao cao su dùng cho nam, cho nữ và một số câu hỏi về vấn đề này. 

Bao cao su dành cho nam giới 

Bao cao su (BCS) là một dụng cụ hình ống dài có thành mỏng với một núm tròn, được làm bằng chất liệu mỏng, mềm và nhạy cảm, có đủ sức đàn hồi để phù hợp với người dùng và đủ sức bền để không bị thủng hoặc rách (nếu sử dụng đúng cách). 

Nhiều bạn boăn khoăn thắc mắc rằng: "Những ưu điểm của biện pháp sử dụng BCS là gì? Được sử dụng trong những trường hợp nào? Sử dụng bao cao su đúng cách là như thế nào?". 
Đối tượng nào nên sử dụng biện pháp này: 

Là biện pháp có thể dùng cho nam giới ở mọi lứa tuổi có mong muốn phòng tránh thai và các bệnh lây truyền qua đường tình dục, đặc biệt là vị thành niên và thanh niên. 

Ưu điểm: 

· Dễ kiếm, không đắt. An toàn, có thể mang kín đáo theo mình

· Dễ sử dụng, không phụ thuộc vào thầy thuốc

· Đạt hiệu quả tránh thai cao (97%) nếu sử dụng đúng cách

· Là công cụ đắc lực ngăn ngừa các bệnh lây qua đường tình dục(STIs), kể cả HIV/AIDS, viêm gan vi rút B

· Cho phép nam giới chia sẻ trách nhiệm tránh thai

· Là biện pháp không cần hạn định thời gian, không ảnh hưởng đến sữa, có tác dụng phòng tránh nhiẽm khuẩn cho tử cung

· Là biện pháp hỗ trợ tốt cho các biện pháp tránh thai khác như trường hợp dùng viên tránh thai nhưng quên uống 2-3 ngày liền, hoặc dùng biện pháp tính vòng kinh nhưng lại rơi vào ngày không an toàn hoặc trong thời gian đầu sau triệt sản

· Bao cao su có thể giúp giới nam không bị xuất tinh sớm. 

Nhược điểm: 

· Có thể gây dị ứng với bao cao su hoặc chất bôi trơn (rất ít) 

· Người phụ nữ không thể chủ động, phải có sự hợp tác của giới nam

· Có thể là phiền hà đối với một số người sử dụng: ngại phải đi mua, phải mang bao, tháo bao, xử lý bao sau khi dùng

· Vẫn còn dư luận không tốt đối với sử dụng bao cao su: quan hệ không chính đáng mới dùng.. 

· Những trục trặc thường gặp: Có thể thủng, tuột bao khi sử dụng không đúng cách. 

Cách dùng bao: bao tốt, đúng lúc, đeo đúng, tháo đúng. 

Bao tốt: bao mới, chưa hết hạn, vỏ nguyên vẹn, không quăn queo, bao không rách, không giòn, màu không loang lổ. Không dùng lại (chỉ dùng một lần rồi vứt đi). Không tuột bao ra trước khi sử dụng.

Đúng lúc: người nam đeo bao khi dương vật cương cứng, trước khi dương vật tiếp cận bộ phận sinh dục của bạn tình. 
7 Bước đeoBCS: 

      1. Kiểm tra xem bao có còn hạn sử dụng và còn nguyên hay ko
      2. Xem bao có còn khí bên trong hay ko
      3. Dùng tay đẩy bao cao su về 1 phía rồi xé bao.
      4. Bóp hết khí ở bóng đầu bao, chỉ mang bao khi đang cương cứng
      5. Mang bao cao su vào phần đầu dương vật và tuột xuống hết dương vật
      6. Sau khi xuất tinh rút dương vật ra khi dương vật còn cương cứng
      7. Tháo BCS không để tinh trùng vương vãi và bỏ vào giỏ rác

4. Vòng tránh thai
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Dụng cụ tránh thai trong tử cung hay còn quen gọi là vòng tránh thai, là một dụng cụ được đặt vào trong tử cung để ngăn cản thai nghén. 

Đối tượng nào nên sử dụng biện pháp này: 

Các phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, đã có ít nhất một con, khoẻ mạnh, muốn áp dụng biện pháp tránh thai tạm thời trong nhiều năm 

Những đối tượng nào không thể dùng biện pháp này:
Phụ nữ trước khi đặt vòng tránh thai cần được thăm khám cẩn thận nếu có một trong những dấu hiệu sau thì không thể dụng phương pháp này: 

· Nghi ngờ có thai 

· Các viêm nhiễm cấp tính và mạn tính ở đường sinh dục

· Tổn thương ác tính tại bộ phận sinh dục

· Rong kinh, kinh nhiều và rong huyết bất kỳ do nguyên nhân nào

· Đã có tiền sử chửa ngoài tử cung

· Tử cung dị dạng, u xơ tử cung, sa sinh dục

· Mắc một số bệnh mạn tính, bệnh tim mạch, bệnh gan, thận

· Chưa sinh đẻ lần naò.

Ước tính về độ an toàn: 

Dụng cụ tử cung là một biện pháp tránh thai đạt hiệu quả rất cao (97-99%)

Ưu điểm:
· Hiệu quả tránh thai cao 

· Đặt và tháo ra khỏi tử cung dễ dàng

· Có tác dụng tránh thai trong nhiều năm (5-10 năm)

· Không cần chuẩn bị dụng cụ khi giao hợp cũng như không cần nhớ sử dụng hàng ngày, có thể giao hợp bất kỳ giai đoạn nào của chu kỳ kinh, không cần phải tính toán

· Không ảnh hưởng đến chức năng nội tiết cũng như chuyển hoá của cơ thể, không ảnh hưởng đến tiết sữa khi nuôi con

· Dễ có thai trở lại sau khi tháo vòng tránh thai.

Nhược điểm:
· Phải đến cơ sở y tế để đặt và tháo vòng tránh thai

· Có một số tác dụng phụ khi mới sử dụng như đau bụng, đau lưng hoặc ra máu kinh nhiều, gây thiếu máu

· Có thể có một số tai biến sau đặt vòng: nhiễm khuẩn, thủng tử cung, băng huyết, vòng tránh thai di chuyển lạc chỗ

· Nhiễm khuẩn: do không thực hiện tốt các biện pháp vô khuẩn hoặc do chỉ định không đúng, đặt vòng tránh thai cho người đang hoặc đã có viêm nhiễm mạn tính ở tử cung hoặc phần phụ. 

· Thủng tử cung (rất hiếm gặp): Nguyên nhân thường do thăm khám không kỹ, đặt vòng tránh thai không đúng kỹ thuật, phụ nữ là người mới đẻ hoặc sẩy thei nên tử cung còn mềm, nhão.

· Băng huyết (hiếm gặp): Nguyên nhân thường do đặt vòng khi đang có thai mà khi khám không phát hiện được. 

Những trục trặc sau đặt vòng tránh thai:
Dây vòng thò ra gây cảm giác đau khi giao hợp cho “đức lang quân”

Vòng tránh thai tụt xuống thấp gây đau tức, rối loạn kinh nguyệt và có thể rơi ra ngoài, không có tác dụng tránh thai.

Những điểm cần lưu ý:
Sau khi đặt vòng tránh thai:

· Người phụ nữ cần được nghỉ ngơi, làm việc nhẹ nhàng trong vòng ba ngày đầu.

· Cần vệ sinh bộ phận sinh dục hàng ngày sạch sẽ 3 lần/ngày bằng nước sạch, không được thụt rưủa vào bên trong

· Cần dùng thuốc đầy đủ theo đúng chỉ định của bác sĩ

· Cần khám lại định kỳ sau 1 tháng, 3 tháng và 1 năm, sau đó mỗi năm khám lại một lần

· Trong thời gian mang vòng, khi thấy dấu hiệu bất thường như: Đã quá ngày dự kiến hành kinh mà không thấy, đau bụng dưới nhiều, ra nhiều khí hư bất thường, màu vàng hoặc xanh, mùi hôi khó chịu, âm hộ ngứa ngáy, sốt, ớn lạnh, ra nhiều máu, khi phát hiện thấy dây vòng thò ra nhiều hơn, nghi đã bị rơi vòng, chồng có cảm giác đau khi giao hợp... thì cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn.

5.Thuốc tiêm tránh thai
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Đối tượng nào nên sử dụng biện pháp này: 

Tất cả mọi phụ nữ khoẻ mạnh (kể cả VTN và thanh niên) muốn tránh thai dài ngày mà không có chống chỉ định đều dùng được. Đặc biệt là những phụ nữ đang cho con bú, các phụ nữ không dùng được viên tránh thai vì hay quên, có các chống chỉ định với estrogen, ngoài 35 tuổi, nghiện thuốc lá thì đây là một biện pháp tốt và hiệu quả.

Đối tượng nào không sử dụng được biện pháp này:
· Nghi có thai

· Mắc các bệnh gan (cấp hoặc mãn tính), đái đường, ung thư đường sinh dục, bệnh nặng về máu, mạch vành

· Chảy máu đường sinh dục không rõ nguyên nhân. 

Ưu điểm:
· Tác dụng kéo dài, 1 mũi tiêm bảo vệ được 3 tháng 

· Dễ thực hiện, không phiền phức do không phải dùng hàng ngày. Không ảnh hưởng đến giao hợp

· Không ảnh hưởng đến sự tiết sữa

· Có thể dùng ngay sau đẻ, sau nạo hút thai

· Giúp phòng ung thư buồng trứng, ung thư niêm mạc tử cung. 

Nhược điểm: 

· Không có tác dụng phòng tránh các bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục

· Nếu ngừng thuốc, chậm có thai

· Có thể làm giảm khoái cảm

· Vì thuốc có tác dụng kéo dài, do dó nếu có tác dụng phụ xảy ra với người sử dụng thì người sử dụng cũng phải chịu tác dụng phụ kéo dài 

· Nếu dùng nhiều năm có thể gây teo niêm mạc tử cung, dẫn đến vô kinh, rong huyết, băng huyết.

Uớc tính về độ an toàn: Thuốc tiêm tránh thai đạt hiệu quả rất cao từ 99- 99,7% 

Những trục trặc thường gặp: Hay quên khi đến hẹn tiêm mũi tiếp theo. 

Những điểm cần lưu ý:
· Thuốc tiêm tránh thai có tác dụng ngay lập tức nếu tiêm trong khoảng từ ngày đầu tiên đến ngày thứ 7 của chu kỳ kinh nguyệt

· Nếu tiêm sau ngày thứ 7 của chu kỳ kinh, cần sử dụng một biện pháp tránh thai hỗ trợ trong vòng 24h

· Thuốc tiêm tránh thai (DMPA) được tiêm sau mỗi 3 tháng

· Người sử dụng không được chậm hơn 2 tuần so với ngày hẹn tiêm mũi tiếp theo. Nếu không đến được theo đúng hẹn thì có thể đi tiêm sớm hơn trong vòng 4 tuần

· Khi dùng thuốc có những dấu hiệu bất thường như ra máu nhiều, tăng cân quá nhiều, đau đầu…cần quay lại cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn. 

6. Thuốc dán tránh thai
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Tuy thuốc dán tránh thai đã được sử dụng rộng rãi tại nước ngoài, nhưng tại Việt nam, thuốc dán tránh thai (EVRA) chỉ mới được Bộ Y Tế cho phép thử nghiệm tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội và bệnh viện Vĩnh Phúc từ tháng 4/2006 chứ chưa được phép lưu hành rộng rãi.  

Thay vì phải uống thuốc hằng ngày, những phụ nữ muốn tránh thai chỉ cần dùng 3 miếng dán trong một tháng. Mỗi miếng dán có tác dụng trong 1 tuần. Miếng đầu tiên dán trong vòng 24 giờ kể từ khi thấy kinh. Từ đó, không cần dùng thêm biện pháp tránh thai nào vì thuốc có hiệu quả ngay. Cũng ngày đó trong 2 tuần tiếp theo, thay miếng dán mới vào một vùng da khác để tránh kích ứng. Sau đó, nghỉ cho đến khi bắt đầu chu kỳ mới. 

Cách sử dụng miếng dán tránh thai rất đơn giản và thuận tiện: Có thể dán miếng tránh thai vào vùng da mông, bụng, phía trong cánh tay hay bất cứ vùng da nào ít cọ sát với quần áo, khô, sạch, không bị trầy xước hay mẩn đỏ. Tuy nhiên, nên tránh vùng ngực vì rất dễ bị tróc. 

Chi phí cho việc dùng miếng dán tránh thai là khoảng 150.000 đồng mỗi tháng. 

Ưu điểm của phương pháp tránh thai bằng miếng dán là rất tiện lợi, giúp phụ nữ tránh được nỗi phiền toái phải uống thuốc hằng ngày, dễ quên. 

Nhược điểm là người dùng có thể quên thay và gỡ bỏ miếng dán đúng thời điểm. Thuốc cũng có thể làm thay đổi thị lực ở những người đeo kính áp tròng. 

7. Thuốc diệt tinh trùng
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Mặc dù chất diệt tinh trùng được gọi là thuốc nhưng nó không phải là hoóc môn mà là một hóa chất có tác dụng diệt tinh trùng. Thuốc diệt tinh trùng có nhiều dạng như bọt, kem, viên đặt. Tại thị trường thuốc mang nhãn hiệu là Pharmatex. 

Cách sử dụng rất đơn giản: khoảng 15 phút trước khi giao hợp, người nữ đưa thuốc vào trong âm đạo, chú ý phải đưa sâu đến tận cổ tử cung để thuốc lan ra khắp vùng cổ tử cung. Tinh trùng gặp thuốc sẽ ngừng hoạt động. Thuốc diệt tinh trùng không phải là hiệu quả nhất trong việc phòng tránh thai và nó không phòng tránh được bệnh Lây truyền qua đường tình dục, trong đó có cả HIV/AIDS. 

Nếu được sử dụng thường xuyên, đúng theo hướng dẫn, thuốc diệt tinh trùng sẽ đạt hiệu quả khoảng 94%. Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng trên thực tế thấp hơn, do không đưa thuốc vào sâu, hoặc đưa vào chưa được 15 phút đã giao hợp khiến thuốc không lan khắp vùng cổ tử cung nên kém tác dụng. Để đạt hiệu quả cao trong việc phòng chống các bệnh nhiễm trùng lây qua đường tình dục(STIs), trong đó có cả HIV/AIDS thì dùng thuốc diệt tinh trùng kết hợp với bao cao su, đạt hiệu quả rất cao.

Điểm bất lợi của phương pháp này là giá hơi cao. Ngoài ra, một số phụ nữ gặp tác dụng phụ là âm đạo bị nấm hoặc có cảm giác khó chịu. Tuy nhiên, cảm giác khó chịu này không kéo dài. Nếu muốn sử dụng, bạn đừng ngại. Cứ dùng thử xem thuốc có phù hợp với mình không đã, nếu khó chịu thì hãy thôi dùng. 


8. Phương pháp tránh thai truyền thống
Các phương pháp này vốn có một cái tên là “tránh thai tự nhiên”. Thực ra “tự nhiên” có nghĩa là không cần đến dụng cụ, không có tác dụng phụ hoặc sự hỗ trợ của nhân viên y tế, chứ cách thực hiện cũng chẳng được “tự nhiên” lắm!. Các phương pháp này hiệu quả kém, tỷ lệ thất bại cao, dễ gây có thai, không gây khoái cảm khi giao hợp, đòi hỏi sự theo dõi, tính toán và ưng thuận của cả hai người (đặc biệt về phía bạn Nam phải có sự hợp tác tích cực và có ý chí thì mới có hiệu quả). Chính sự kém bảo đảm này làm ảnh hưởng đến tâm lý người sử dụng, gây lo lắng và không thoải mái khi sinh hoạt tình dục.

Nhớ là: Không có phương pháp truyền thống nào bảo vệ được bạn tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục, gồm cả HIV. Khi sử dụng các phương pháp truyền thống cần dùng cả bao cao su để tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục(STIs). 


Tính vòng kinh 
Tính vòng kinh là theo dõi chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ, tính ra thời kỳ mà nếu giao hợp thì có khả năng thụ thai cao (thời kỳ không an toàn) để kiêng giao hợp hoặc dùng một biện pháp hỗ trợ (như bao cao su) trong thời kỳ đó.

Ước tính về độ an toàn: Phương pháp này hiệu quả thấp (75%)vì kinh nguỵệt phụ nữ có những dao động thông thường (vài ba ngày) và dao động bất thường (một tuần, nửa tháng do căng thẳng về tinh thần hoặc ốm đau) nên việc tính có thể không chính xác. Vả lại, có những chu kỳ không có trứng rụng, sau đó trứng có thể rụng bất cứ lúc nào, không nhất thiết trong khoảng thời gian tính được nên rất dễ gây mang thai ngoài ý muốn 

Đối tượng nào nên sử dụng biện pháp này: Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có chu kỳ kinh nguyệt đều.

Ưu điểm: 

· Các cặp vợ chồng chủ động trong việc muốn tránh thai hay muốn có thai. 

· Giúp “giới mày râu” tham gia kế hoạch hoá gia đình. 

· Không có tác dụng phụ, không tốn kém. 

· Không phải gặp người cung cấp phương tiện nhiều lần. 

· Không ảnh hưởng đến sữa. 

Nhược điểm: 

· Hiệu quả không cao phải khảo sát vòng kinh từ 6-8 tuần. 

· Không ngăn ngừa được các bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục 

· Thời gian kiêng giao hợp dài nên nên nhiều khi khó kiềm chế. 

· Không sử dụng được cho những phụ nữ sau đẻ, chưa có kinh nguyệt trở lại. 

· Rất khó thực hiện nếu người phụ nữ có nhiều bạn tình. 

· Phương pháp tính vòng kinh không hiệu quả nếu chu kỳ kinh nguyệt không đều.

Cách tính:
Người phụ nữ theo dõi khoảng 6-8 chu kỳ kinh nguyệt (Lưu ý: Chu kỳ được tính từ ngày bắt đầu hành kinh đến ngày cuối cùng trước đợt hành kinh tiếp theo). Chỉ khi các chu kỳ không chênh nhau quá 2 ngày, mới có thể áp dụng cách tính này theo công thức:

Ngắn trừ 20, Dài trừ 10
· Lấy số ngày của chu kỳ ngắn nhất trừ đi 20, được ngày không an toàn đầu tiên. 

Lấy số ngày của chu kỳ dài nhất trừ đi 10, được ngày không an toàn cuối cùng

 Ví dụ: 

Hoa theo dõi kinh nguyệt của mình và thấy: 

· Chu kỳ thứ nhất dài 29 ngày 

· Chu kỳ thứ hai dài 30 ngày... 

· Đến hết chu kỳ thứ tám, Hoa thấy các chu kỳ dao động rất ít, chỉ từ 29 đến 31 ngày. 

· Hoa tính: 29 - 20 = 9; 31- 10 = 21. 

Vậy, thời kỳ không an toàn của Hoa là từ ngày thứ 9 đến ngày thứ 21 trong mỗi chu kỳ. Có nghĩa là trong những ngày này, Hoa không nên có quan hệ tình dục, hoặc nếu có Hoa nên sử dụng bao cao su. 

BỆNH LÂY TRUYỀN QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC

Những bệnh lây truyền qua đường tình dục là bệnh có thể lây từ người này sang người khác thông qua quan hệ tình dục “không bảo vệ” bằng đường âm đạo, hậu môn và miệng cũng như những vuốt ve kích thích khác trước khi quan hệ. 

Bệnh lây truyền qua đường tình dục đe dọa bất cứ ai có quan hệ tình dục không kể tuổi tác, giới tính và tình trạng gia đình. Quan hệ tình dục luôn tiềm ẩn nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục từ người yêu hoặc bạn tình. Nhiều bệnh có dấu hiệu rất khó phát hiện hoặc thậm chí không có biểu hiện, nên rất khó cảnh giác.

Làm thế nào để bảo vệ bản thân khỏi các bệnh lây truyền qua đường tình dục?
· Không quan hệ tình dục với bất cứ ai không sử dụng bao cao su, đang nghiện chích hoặc mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục

· Không nên quan hệ tình dục với nhiều người. Bạn càng có nhiều bạn tình thì khả năng lây các bệnh lây truyền qua đường tình dục càng cao

· Chắc chắn rằng bao cao su bao phủ cả dương vật. Nếu không, bạn sẽ không được bảo vệ đầy đủ

· Hãy kiểm tra định kỳ hàng năm, chữa trị sớm có thể giúp bạn tránh khỏi các bệnh lây truyền tình dục và giảm lây nhiễm cho những người khác

Cách duy nhất để chắc chắn chúng ta không mắc phải những bệnh lây truyền qua đường tình dục là sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục
Một vài bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến bao gồm
Lậu, giang mai, mụn cóc, trùng roi, nấm candida, HIV/AIDS, viêm gan B, mụn rộp, Cơlamiđia

Một vài dấu hiệu của bệnh lây truyền qua đường tình dục 
· Tiết dịch bất thường ở âm đạo hoặc dương vật

· Cảm giác rát bỏng hoặc buốt khi đi tiểu

· Chảy máu sau khi giao hợp

· Đau trong hoặc sau khi giao hợp

· Có vết lóet, trầy xước, hoặc sùi ở bộ phận sinh dục hoặc hậu môn

Tuy nhiên, HẦU HẾT các bệnh lây truyền qua đường tình dục không có bất cứ triệu chứng rõ ràng nào, vì thế bạn nên khám bác sĩ và kiểm tra nếu bạn đã từng giao hợp không an tòan Hãy tham khảo tài liệu về Các bệnh lây truyền qua đường tình dục hoặc liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết

HIV – NỖI LO CÒN ĐÓ
Triệu chứng của bệnh HIV 
Hơn ̣phân nữa của tất cả số ca triệu chứng HIV đều được phát hiện sớm, 1-4 tuần lễ sau thời kỳ lây nhiễm. Triệu chứng có thể là bệnh sốt, chứng phát ban, đau họng, mạch bạch huyết sưng và nhức đầu, những triệu chứng đã nêu thường bị 1-2 tuần lễ. Khi miễn dịch sau vài năm bị suy giảm thì triệu chứng khác nảy sinh ra và trở thành những chứng bệnh lây nhiễm, đó là đại dịch AIDS. Điều trị HIV có thể giảm bớt khoảng thời gian nầy.

Hiện nay vẫn chưa có vaccine và thuốc điều trị khỏi HIV. Phần lớn bệnh nhân đều chuyển bệnh nặng hơn và tử vong

Bao cao su ngừa thai, một công cụ tốt để phòng ngừa 
Bao cao su ngừa thai là một công cụ tốt để phòng ngừa nhiễm HIV và những chứng bệnh lây qua đường sinh dục, nếu trong cả quá trình giao hợp dùng bao cao su ngừa thai.

“KHI THAM VẤN CHUNG TÔI LÀ CHUYÊN GIA, KHI TRÒ CHUYỆN CHÚNG TÔI LÀ TRI KỶ

HÃY ĐẾN CÁC DỊCH VỤ THAM VẤN ĐỂ GIẢI TOẢ BĂN KHOĂN CỦA BẠN VÀ ĐƯỢC XÉT NGHIỆM TỰ NGUYỆN GIẤU TÊN MIỄN PHÍ”

	Cơ sở 1
	48-52 Mã Lộ, phường Tân Định, quận 1.
DT: (08) 8.209.321

	Cơ sở 2
	10/3 Lương Đình Của, phường An Khánh, quận 2.
DT: (08) 7.403.146

	Cơ sở 3
	71 Võ Thị Sáu (lầu 2), quận 3.
DT: (08) 8.208.470

	Cơ sở 4
	2 Nguyễn Thông, phường 6, quận 3
DT: (08) 9.305.995 – 9.304.4

	Cơ sở 5
	396/27 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4.
DT: (08) 9.412.213

	Cơ sở 6
	136G Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 5.
DT: (08) 8.354.458

	Cơ sở 7
	958/24K Lò Gốm, phường 8, quận 6.
DT: (08) 9.673.161

	Cơ sở 8
	101 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, quận 7.
DT: (08) 4.335.383

	Cơ sở 9
	314 Âu Dương Lân, phường 3, quận 8
DT: (08) 8.518.038


	Cơ sở 10
	475A Cách Mạng Tháng Tám, phường 13, quận 10.
DT: (08) 8.641.405

	Cơ sở 11
	2/3 Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp
DT: (08) 5.897.420

	Cơ sở 12
	E9/5 Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh.
DT: (08) 7.602.993

	Cơ sở 13
	254/86 Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình.
DT: (08) 8.851134

	Cơ sở 14
	2 Nguyễn Văn Lịch, phường Linh Tây, quận Thủ Đức.
DT: (08) 2.822.470

	Cơ sở 15
	8/104 Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận Bình Thạnh
DT: (08) 5.107.155 – 5.107.156

	Cơ sở 16
	72/6 Huỳnh Văn Bánh, phường 15, quận Phú Nhuận.
DT: (08) 8.443.779

	Cơ sở 17
	635 KP2, đường Tỉnh Lộ 10, Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.
DT: (08) 7.624.322


KỸ NĂNG HÒA NHẬP VỚI TRẺ CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT
Nguyễn Thị Hải Liên (st)
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    Trong mỗi người làm công tác về trẻ em đều biết, muốn tiếp   xúc được với các em  có hoàn cảnh đặc biệt là một điều khó khăn. Bởi các em có hoàn cảnh đặc biệt rất hay tự ti mặc cảm, về thân phận cũng như các em hay tỏ ra khó tính ít nói, thậm chí tỏ ra lì, cá biệt.
Nếu bạn là người thiếu thiện cảm thì bạn cho rằng đó là trường hợp cá biệt. Nhưng bạn hãy bình tĩnh soi xét và nếu các bạn không làm như vậy thì có đến ngàn năm sau các bạn mới tiếp xúc được với các em. 


Làm thế nào để gây thiện cảm với các em ngay từ đầu là một điều quan trong để từ đó tiến đến làm bạn, là chỗ dựa cho các em cho các em tam sự và từ đó làm cho các em trở lại hòa nhập bình thường vói cuộc sống bình thường là một điều không đơn giản. 
Với kinh nghiệm sau những lần tham gia sinh hoat giao lưu với các em, mình xin mạo muội nói một số kĩ năng nhằm giúp các bạn hòa nhập ngay với các em ngay lần đầu tiên gặp mặt. Nhằm dành thế chủ động gây thiện cảm ngay từ đầu với các em. 

1) Đối với các em có hoàn cảnh nhưng bình thường thì chúng ta cứ coi các em như những người bạn bình thường không có hoàn cảnh, đừng đến hỏi thăm về hoàn cảnh của các em mà hãy đến và cùng tham gia sinh hoạt với các em. 

2) Đối với các em ít nói ít tâm sự hãy đến bên các em nhưng đừng vội hỏi về hoàn cảnh mà hãy hỏi các em bằng những câu hỏi bình thường và hãy tạo cho các em một niềm tin rằng bạn đến với mục đích bình thường muốn làm bạn của các em nếu cần. Bạn làm tốt điều này và dần dần các em thấy tin tưởng bạn thì các em sẽ tự tâm sự với các bạn, lúc đó bạn hãy lắng nghe các em tâm sự. 

3) Đối với các em lầm lỳ ít nói và cá biệt khi các bạn đến với các em các bạn đừng vội tiếp xúc ngay mà hãy từ từ tiếp xúc bằng con đường vòng nghĩa là hãy coi như các bạn không để ý mà hãy chơi đừa với các em khác bởi vì những em này thường hay có lòng tự ti lớn nên tỏ ra bất cần đời, thường tỏ ra khó tính nên chúng ta cứ làm cho các em ở ngoài cười trước theo đó làm cho các em ấy cũng thấy mình đến để làm bạn chứ không phải để tâm sự rồi khi nào bạn thấy các em ấy có thiện cảm thfi hãy tiến đến những bước tiếp theo. 

4) Đối với những em đặc biệt hơn đó là những trẻ em câm điếc thì thông điệp tốt nhất gửi đến các em là trước khi đến với các em các bạn hãy học một ít ngôn ngữ của các em ví dụ như xin chào chẳng hạn vì như vậy làm cho các em thấy mình gần gũi hơn và dễ được các em đón nhận hơn. 


Xin lưu ý với các bạn một diều là không mang theo quà bánh đến cho các em vì như vậy các bạn đánh vào lòng tự ti của các em rằng các bạn thương hại các em ấy. 
KĨ NĂNG ĐOÀN – HỘI
MẬT THƯ

Có thể nói: "Lịch sử truyền tin, phát tin gắn liền với lịch sử phát triển con người". Chẳng hạn cổ xưa con người dùng: mỏ, trống, tù, khói và chim câu để nhắn tin. Ngày nay người ta dùng các ký hiệu thay chữ để ghép thành câu để thông tin cho nhau có rất nhiều hình thức, đa dạng, phong phú: gửi thư qua Bưu điện – Điện tín – Điện thoại, Fax, Internet ...
I. GIỚI THIỆU:
Từ xa xưa, vấn đề truyền tin, liên lạc đã được đặt ra nhằm giải quyết những nhu cầu tin tức của con người và ngày nay khoa học đã giúp con người thông tin liên lạc thông qua các phương tiện tối tân nhất. Có thể nói: "Lịch sử truyền tin, phát tin gắn liền với lịch sử phát triển con người". Chẳng hạn cổ xưa con người dùng: mỏ, trống, tù, khói và chim câu để nhắn tin. Ngày nay người ta dùng các ký hiệu thay chữ để ghép thành câu để thông tin cho nhau có rất nhiều hình thức, đa dạng, phong phú: gửi thư qua Bưu điện – Điện tín – Điện thoại, Fax, Internet ...
Ở giáo trình này, "Truyền tin" được giới thiệu ở góc độ tìm hiểu về một số loại hình "truyền tin" trong hoạt động dã ngoại của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh.
II. KHÁI NIỆM
· Truyền tin là gì? Truyền tin là đem, đưa, chuyển tin đi. 

· Tin: Bản tin thể hiện nội dung thông báo một sự việc, một hiện tượng giữa người phát tin với người nhận tin. 
III. Ý NGHĨA VIỆC SỬ DỤNG MỘT SỐ HÌNH THỨC TRUYỀN TIN TRONG HOẠT ĐỘNG DÃ NGOẠI: 
Trong những hoạt động dã ngoại của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh, nếu đưa vào một số hình htức truyền tin như dùnh: tín hiệu Morse, cờ Semafore, dấu đi đường, mật thư ... thì hoạt động trở nên phong phú hấp dẫn hơn., sinh động hơn. Ngoài ra, các loại hình truyền tin đã nói ở trên cũng là công cụ giúp các em Đội viên rèn luyện tính kiên nhẫn, cẩn thận, óc suy luận.
IV. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHI TRUYỀN TIN BẰNG TIẾNG VIỆT: 

Khi sử dụng một số loại hình truyền tin, thì các con chữ đều được mã hoá thành tín hiệu tùy hình thức, hoặc là Morse; hoặc Semafore; hoặc Mật Thư ... Nhưng Tiến Việt có đặc điểm riêng là có dấu mũ; dấu thanh. Vì vậy cần phải biết các qui ước sau:
1. Cách viết "dấu mũ":
	Â = AA 
Ô = OO
 
	Đ = DD 

Ê = EE
 
	Ă = AW 

Ơ = OW
 
	Ư = UW 

ƯƠ = UOW
 


2.Cách viết "dấu": 
· Dấu sắc : S ( / ) 

· Dấu huyền : F ( ) 

· Dấu hỏi : R ( ? ) 

· Dấu ngã : X ( ~ ) 

· Dấu nặng : J ( . ) 

3. Cách viết tắt: 
PH = F;  QU = Q;  GI = I
V. GIỚI THIỆU MỘT SỐ HÌNH THỨC TRUYỀN TIN TRONG HOẠT ĐỘNG DÃ NGOẠI: 
1. Morse: Là tên của một người Mỹ (Samuel Simpypruse. Morse) vào năm 1837 đã phát minh ra 1 dạng, 1 bộ biệt mã về chấm và gạch theo vần Alphabe, khi mở ngắt dòng điện sẽ gây lên những tín hiệu "tích te", xếp các tín hiệu này với nhau chúng ta được một bản tin hoàn chỉnh.
2. Phương tiện để phát tín hiệu Morse: Ta có thể dùnh các phương tiện: còi, đèn, cờ, khói ... Nói tóm lại, ta có thể dùng bất cứ phương tiện gì để thể hiện được tín hiệu ngắn - dài của hệ thống Morse. 
3. Cách viết, ghi nhận lại tín hiệu Morse: 
Ta dùng bất cứ ký hiệu nào để thể hiện được tiếng phát tích - te của Morse nghĩa là 1 âm phát dài, 1 âm phát ngắn. Ví dụ:
· Tiếng Te (dài) = _ ; hoặc . 

· Tiếng Tíc (ngắn) = . ; hoặc . 

Bảng Morse theo mẫu tự Alphabet: 
	A . _
B _ . . .
C _ . _ .
D _ . .
E .
F . . _ .
CH _ _ _ _
	G _ _ .
H . . . .
I . .
J . _ _ _
K _ . _
L . _ . .
O _ _ _
	P . _ _ .
Q _ _ . _
R . _ .
S . . .
T _
U . . _
V . . . _
	W . _ _
X _ . . _
Y _ . _ _
Z _ _ . .


Tín hiệu Morse về chữ số: 
	1 . _ _ _ _
2 . . _ _ _ 
3 . . . _ _
4 . . . . _
 
	5 . . . . .
6 _ . . . .
7 _ _ . . .
8 _ _ _ . .
 
	9 _ _ _ _ .
0 _ _ _ _ _
 

	Qui ước dấu: 
	 
	 

	AAA : Dấu chấm
MIM : Dấu phẩy
IMI : Dấu hỏi
OS : Hai chấm
 
	THT : Gạch đầu dòng
DN : Gạch ngang phân số 
UNT : Gạch dưới
 
	KK : Mở ngoặc đơn

 

	Qui ước khi liên lạc: 
	 
	 

	Cho người phát tin: 
Bắt đầu : NW / NK / AG
Cải chính : GHE
Ngưng một lát : AS
 
	Kết thúc : AQ
Chú ý : T (dài)
Tôi xin ngừng : XX
Khẩn : DD
 
	Bỏ, đánh lại chữ đó : 8 chữ E (EEEEEEEE)

 

	Cho người nhận tin: 
Sẵn sàng nhận : K / GAK
Đợi một chút : AS
Xin nhắc lại : IMI (không hiểu)
Đã hiểu : E
Phát lại từ : FM
 
	Đã hiểu bàn tin : VE
Xin đánh chậm lại : VL
Xin nhắc lại chỗ dấu : QR
Xin nhắc lại toàn bộ bức điện : QT
Những nội dung đã nhận không có nghĩa : OS
 
	 


Tín hiệu đặc biệt: 
Hãy cứu chúng tôi : SOS (SOS là chữ viết tắt của Save Our Souls)
4.Lưu ý khi truyền tin bằng Morse:
Người phát tín hiệu phải: 
· Nếu dùng còi phải thổi rõ ràng, từng tiếng đúng nhịp độ, trường độ, cách mỗi chữ là 1 nhịp và cách 1 từ là 2 nhịp. 

· Nên chọn nơi đầu gió để phát tin. 

· Thuộc bảng dấu chuyển vào bảng Việt mã. 

· Thổi còi dài và phát sóng lâu với âm Te. 

· Thổi còi ngắn và phát sóng nhanh với âm Tíc. 

· Phát tín hiệu theo các cụm âm của từ phải dứt khoát, rõ ràng, chọn vị trí phát thích hợp nhất. 

· Trước khi phát tín chính thức phải phát đúng trình tự và chờ bên nhận phát lại tín hiệu (K). 

· Hết bản tin phải phát tín hiệu (AR) để báo cho người nhận biết. 

Người nhận tín hiệu phải: 
· Thuộc bảng Việt mã và bảng chuyển dấu. 

· Vị trí nhận tin hợp lý để nhận rõ bản tin. 

· Hết cụm từ nên chấm, phải để định tin cho chính xác. 

· Trong lúc nhận cần tập trung, không lập lại tín hiệu (không phát ra âm thanh tín hiệu Morse).
MỘT SỐ CÁCH VIẾT THƯ MẬT
1. Dựa trên tính háo nước của axit sulfuric để làm mực bí mật
Lấy đũa thuỷ tinh chấm dung dich acid sulfuric loãng để viết lên giấy một bức thư ngắn,nét chữ sẽ không có màu.
Hơ bức thư lên bếp than hoặc bàn là, nước ở nét chữ sẽ bay hơi làm cho acid sulfuric trở nên đậm đặc,nó sẽ chiếm nước của chất xenlulôzơ là thành phần chính của giấy và giải phóng Cacbon, làm cho nét chữ hoá đen
(C6H10O5)n à 6nC + 5H2O
H2SO4 đặc

2. Dùng nước cơm hay cháo loãng(hay bất kì một loại bột nào đem nấu thành hồ tinh bột loãng) viết lên giấy trắng sẽ được những nét chữ có màu trắng như màu trắng của giấy.Muốn phát hiện nét chữ ta dùng dung dịch cồn Iốt hay dung dịch Iốt tan trong nước thấm vào một tờ giấy thấm,giấy lọc hay mảnh vải rồi ấp lên tờ giấy có những chữ viết bằng mực bí mật.
Xoa nhẹ tay lên tờ giấy thấm rồi mở tờ giấy thấm ra sẽ thấy những nét chữ màu xanh xuất hiện vì Iốt làm cho hồ tinh bột chuyển thành màu xanh
3. Dùng dung dich NaOH (hay KOH) loãng để viết lên tờ giấy trắng rồi dùng giấy thấm tẩm dung dịch phênolphtalêin ấp lên,nét chữ màu hồng sẽ xuất hiện
Cũng có thể dùng dung dịch phênolphtalêin làm mực viết rồi dùng dung dich NaOH hoặc nước vôi trong để làm xuất hiện chữ
4. Dùng dung dịch KSCN viết lên giấy trắng.Khi muốn có nét chữ xuất hiện ta dùng giấy thấm tẩm dung dịch muối sắt III ấp lên.Chữ sẽ xuất hiện có màu đỏ thắm do tạo ra chất Fe(SCN)3
5. Dùng dung dịch Natri sulfua(hay Kali sulfua) để viết lên giấy. Áp giấy thấm tẩm dung dịch CdSO4 lên chữ màu vàng xuất hiện vì tạo ra kết tủa PbS và CdS
6. Lấy dung dịch muối sắt (II) có màu vàng nâu viết lên một tờ giấy vàng dòng chữ gì đó.Khi nét chữ khô đi sẽ không còn thấy gì nữa.
Dùng nước chè đặc bôi lên mặt giấy,dòng chữ màu xanh đậm tự nhiên sẽ hiện rất rõ nét
Đó là do muối sắt(II) trên mặt chữ tác dụng với tananh trong nước chè thành một chất có màu xanh đậm
7. Dùng dung dịch muối Coban màu hồng làm mực để viết lên giấy pơluya hồng sẽ không nhìn thấy nét chữ
Hơ bức thư lên bếp than nét chữ sẽ có màu xanh vì nhiệt làm mất nước làm cho muối Coban chuyển sang dạng khan
Bằng cách này ta có thể vẽ một bức chân dung lên giấy hồng bằng dung dịch muối Coban.Dùng bàn là nóng là lên tờ giấy,bức chân dung màu xanh sẽ xuất hiện.

8. Lấy hai nhánh hành, cắt bỏ lá chỉ giữ lại nõn hành, dùng tay bóp cho chảy ra dịch của hành sau đó dùng bút lông chấm vào dịch của hành để viết lên một trang giấy trắng. Để vài phút cho dịch hành khô, và khi đó không còn thấy nét chữ trên tờ giấy trắng nữa. Nhưng khi đem hơ tờ giấy trắng đó trên ngọn lửa của cây nến thì những nét chữ màu nâu sẽ lập tức hiện ra.
Dịch của hành có thể làm cho giấy phát sinh biến đổi hoá học, hình thành một chất tương tự như màng trong suốt vậy. Điểm cháy của chất đó thấp hơn sơ với điểm cháy của giấy, nên khi hơ trên lửa, nó sẽ bị cháy, dẫn tới hiện ta nét chữ màu nâu.
Cách đơn giản nhất và rẻ tiền nhất là dùng giấm trắng, nước chanh để viết thư mật. Cách này thực ra là cách một vì giấm, chanh cũng là axit nên cũng tương tự.

LỜI BÀI HÁT SINH HOẠT TẬP THỂ
ANH EM TA

Anh em ta, nắm tay ta vui chan hòa mừng ngày gặp nhau, ta hát ta múa ta ca. Vây quanh chốn này tình thương bao la. Và muôn tiếng cười hòa vang xa. Ô ô ô, ô ô ồ ca vang trời
.
ÁO XANH TÌNH NGUYỆN

Xanh xanh màu quê hương, màu áo xanh trên mọi tuyến đường. Nhanh nhanh từng bước chân, bao khát khao tuổi xuân ước mơ. Đến với những con đường thật xa, dẫu biết trước khó khăn chờ ta. Hát lên nào bạn ơi!

Hát lên nào khúc ca từ trái tim cùng vì ngày mai. Những tiếng cười em thơ vang trong ta niềm vui mới. Những công trình đã xây từ cánh tay tình nguyện hôm nay. Sáng mãi tâm hồn niềm tin.

BÀI CA SINH VIÊN

Bài ca sinh viên ta hát. Có nắng ấm ban mai ửng hồng. Tuổi sinh viên theo năm tháng, trang giấy trắng ước mơ tràn đầy. Hàng me đang thay lá mới, cất tiếng hát bay cao trời mây. Đàn chim hôm nay đã lớn, ta sẽ nhớ mãi ngôi trường này.

Đến với chân trời mới kìa Tổ quốc biết bao tươi đẹp. Đến với công trình mới, dệt nên những ước mơ cho đời. Ta mơ một ngày mai, bàn tay ta biến sông thành điện. Đi đi nào bạn ơi, dệt nên những ước mơ cho đời.

BÀI CA SUM HỌP

Lâu rồi ta gặp lại nhau, bao nhiêu là thương là nhớ. Trên từng nẻo đường trắc trở thầm mơ tới bên nhau. Bây giờ ta gặp tại đây, câu ca ngày xưa còn đấy. Vỗ tay ta cùng bắt nhịp mừng giây phút sum vầy.
BÀI HÁT VỖ TAY
Tôi có hai bàn tay này, anh có hai bàn tay này. Vỗ lên anh, vỗ lên anh. Vỗ cho đều, vỗ cho đều. Tôi có hai bàn tay này, anh có hai bàn tay này. Vỗ cho kêu, vỗ cho kêu, vỗ cho đều này anh em ơi.

Tang tính tang tình tang tình (2 lần), vỗ nhanh nhanh, vỗ nhanh nhanh, vỗ đem nguồn vui về dân lành. Tang tính tang tình tang tình (2 lần), vỗ to lên, vỗ to lên, vỗ như giục lòng ta đi lên. 
BẠN ƠI CÓ NHỚ

Mai chia tay bạn ơi có nhớ, nhớ từng nụ cười từng ánh mắt thân quen. Mai đi xa bạn ơi có nhớ, nhớ từng kỷ niệm tình bạn hôm nay. Mai chia tay lòng tôi vẫn nhớ, nhớ lúc bên nhau nhớ kỷ niệm thân trao, nhớ lúc chia tay nhớ tiếng cười thân quen. Mai đi xa rồi tình đọng lại nơi đây.
BÊN TRÁI –BÊN PHẢI

Bên trái tôi là (người tôi yêu tôi thương). Bên phải tôi là (người tôi yêu tôi thương). Trước mắt tôi là (người tôi yêu tôi thương). Xung quanh tôi là (người tôi yêu tôi thương). 

(Người tôi yêu tôi thương) đang ngồi bên trái của tôi. (Người tôi yêu tôi thương) đang ngồi bên phải của tôi. (Người tôi yêu tôi thương) đang ngồi trước mặt tôi đó. (Người tôi yêu tôi thương) đang ngồi xung quanh tôi đây./.
CHÀO MỪNG

C...H...A...O...huyền CHÀO. M...Ư...N...G...huyền MỪNG. Chào mừng các anh, chào mừng các anh chúng em xin dâng lên các anh một tràng pháo tay chào mừng.
CHIA TAY

Gặp nhau đây rồi chia tay ngày dài như đã vụt qua trong phút giây niềm hăng say còn chưa phai, đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy.
CON TIM TRÊN BÀN TAY

Con tim trên bàn tay. Em trao trao anh này. Đong đưa nơi bàn tay. Tình thương yêu vơi đầy. Hò lơ hó lơ hò lơ.
CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP SAO
Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Dù đạn bom man rợ thét gào, dù thân thể triền miên mang đầy thương tích, dù  xa cách hai ngã đường chiến dịch, ta vẫn cùng chung một ánh trăng ngần. 

 Một tiếng chim ngàn, một làn gió biển, một sớm xuân mai trước hầm dã chiến, thấy trời xanh xao xuyến, Ở trên đầu ta vẫn thầm hái hoa tặng nhau. 

Ôi trái tim Việt Nam, như mặt trời trước ngực, giữa thế kỷ 20 cháy rực, sáng ngàn năm, ngàn năm....
DẤU CHÂN TÌNH NGUYỆN (Vũ Hoàng)
Những trái tim như ngọn lửa hồng, lòng khát khao tình yêu cuộc sống. Như cánh chim trời tung bay góp sức tô đẹp tương lai nối đất trời vòng tay thân ái.

Vách núi cao vang lời gọi mời. Về biển khơi tài nguyên lên tiếng. Thôi thúc sức trẻ hôm nay, đất nước mong chờ đôi tay. Những công trình vươn mình đẹp thay.

ĐK: Lên rừng xuống biển, dưới cờ Đoàn quang vinh ta tiến vào kỷ nguyên mới. Không ngại gian khổ, những dấu chân tình nguyện chinh phục những đỉnh cao, những dấu chân tình nguyện đẹp như ước mơ xa.
ĐẾM SAO
Một ông sao sáng hai ông sáng sao, tôi đố anh chị nào một hơi đếm hết từ một ông sao sáng đến mười ông sáng sao.

Một tô hủ tiếu hai tô bún riêu, tôi đố anh chị nào một hơi đếm hết từ một tô hủ tiếu đến mười tô bún riêu.
ĐỒNG HÀNH

Một hai ba con đường ôi xa quá. Mỏi chân rồi mà đường vẫn còn xa. Nhưng hôm nay nghe lòng vui dạt dào. Tôi cùng bạn đang bước một hai ba.
GIỜ ĂN ĐẾN RỒI
Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi. Mời anh xơi, mời chị xơi. Giơ bát cơm cho cao này. Giơ bát cơm cho cao này. Ta cùng ăn. Ta cùng ăn.
GỌI LỬA 

Ta đốt to cho bùng lên sáng, đốt to cho bùng lên sáng, đốt to cho bùng lên sáng lên. Mau các anh em cùng nhau đến, các anh em đều nhanh chóng, bước mau mau lên các anh chờ ta. 
HÀNH KHÚC SINH VIÊN VIỆT NAM

Với sức trẻ đôi mươi đường xa không ngại những chân trời kiến thức thôi thúc là đây bên giảng đường thân thương ngày đêm miệt mài đi khơi nguồn sáng tạo vươn tới những tầm cao. Thắp sáng mùa hè xanh tuổi xuân tình nguyện, nối nhịp cầu quê hương son sắc hồng chuyên giữa nhịp đời sinh sôi rèn đức luyện tài- ôi tự hào biết mấy trái tim thời đại. Sinh viên Việt Nam sinh viên Việt Nam như những cánh chim tung bay tiến quân vào khoa học cho ánh mắt sáng long lanh khát khao về tương lai. Bên nhau kề vai chung nhau dựng xây tiến bước trên đường ra phía trước đất nước đẹp giàu như ước mơ có chúng tôi sinh viên Việt Nam.
HÀNH KHÚC THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN

Chúng ta hát bài ca thanh niên tình nguyện. Chúng ta đến vùng sâu nơi xa mọi miền. Tuổi trẻ có thanh niên. Đầy nhiệt quyết trong tim. Bạn cùng tôi hòa mình vào mùa hè xanh.

Với khối óc bàn tay hăng say nhiệt tình. Góp công sức dựng xây quê hương của mình. Từ nhịp sống hôm nay và hạnh phúc mai sau. Mùa hè xanh giục giã bước nhanh lên đường.

Áo xanh thắm đoàn ta thanh niên tình nguyện. Những năm tháng nào phai trong ta kỷ niệm. Đời cần có thanh niên. Đầy nhịp sống trong tim. Mùa hè xanh hát vang bài ca lên đường.

ĐK: Về đồng bằng phương Nam ta đắp đê ngăn cơn lũ tràn, dạy đàn em học hành dựng xây nhà cho người neo đơn. Ta đi lên Trường Sơn mở con đường lịch sử hào hùng. Ta đi lên vùng cao giúp đồng bào dựng cây gây rừng.

HÁT CÙNG BẠN BÈ TÔI

Nào mời bạn hát vang khúc nhạc, tiếng hát ngân lên trong tim bạn bè. Ngày từng ngày chứa chan mơ ước, tay trong tay thắp lên mùa xuân. Mùa xuân là những năm tháng đẹp, đến với trong ta như bao điều lạ. Tuổi trẻ tìm những công trình mới, mang trong tim khúc ca ngày mai.

ĐK: Hát cùng cuộc đời, hát bằng tình người. Hát cùng bạn bè, hát cho tình yêu năm tháng. Hát cùng cuộc đời, hát bằng tình người. Hát cùng bạn bè, hát cho tuổi trẻ hôm nay.
HÁT MÃI KHÚC QUÂN HÀNH

Đời mình là một khúc quân hành, đời mình là bài ca chiến sĩ. Ta ca vang triền miên bao tháng ngày, lượn bay trên núi rừng biên cương đến nơi đảo xa.

Mãi mãi lòng chúng ta, ca bài ca người lính, mãi mãi lòng chúng ta, hát mãi khúc quân hành ca.

Dù rằng đời ta thích hoa hồng, kẻ thù buộc ta ôm cây súng. Ta yêu sao làng quê non nước mình, tình quê hương vút thành thanh âm khúc quân hành ca.

Mãi mãi lòng chúng ta, ca bài ca người lính, mãi mãi lòng chúng ta, hát mãi khúc quân hành ca.
HỎI TÊN
Hòn bi xanh trong đôi mắt anh. Hòn bi đen trong đôi mắt em. Dẫu biết rằng không quen thì lạ, dẫu biết rằng không lạ thì quen. Ngồi bên nhau chưa cho biết tên, gặp nhau đây mai sau khó quên. Dẫu biết rằng không quen thì lạ, dẫu biết rằng không lạ thì quen.
KHÁT VỌNG TUỔI TRẺ

Đường dài tương lai quê hương đang gọi mời. Tuổi trẻ hôm nay chung tay xây ngày mới. Dù lên rừng hay xuống biển, vượt bão giông, vượt gian khổ. Tuổi trẻ kề vai vững vàng chân bước bạn ơi.

Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay.(2 lần)

KHÚC HÁT MÀU XANH

Thanh niên ta lên rừng xuống biển, vì tương lai non nước Việt Nam. Đẹp làm sao cháu con Lạc Hồng. Thỏa tình yêu quê hương chờ mong.

Mang trong tim ân tình sâu đậm, về làng quê chung sức dựng xây. Đặt lên những dấu chân tình nguyện. Rộn ràng hỡi trái tim Việt Nam.

Đời sẽ mãi tiếp bước vì non sông quê hương cùng về đây ta đắp xây cho một ngày mới. Rộn ràng tiếng hát tiếng hát, từng đàn em thơ ca vang. Mùa hè xanh vang khúc ca yêu thương nghĩa tình.

LÊN ĐÀNG
Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đàng, kiếm nguồn tươi sáng. Ta nguyện đồng lòng điểm tô non sông, từ nay ra sức anh tài. Đoàn ta chen vai nề chi chông gai lên đàng. Ta người Việt Nam. Nhìn tương lai huy hoàng, Đoàn ta bước lên đàng, cùng hiên ngang hát vang.

Nhìn non sông ta trời mây bao la muôn đời, tâm hồn phơi phới. Mau nhìn hoàn cầu, khá trông năm châu, cùng nhau tung chí anh hào. Đoàn ta đi mau, lòng trai không nao lên đàng. Ta người Việt Nam. Nhìn non sông tưng bừng. Đoàn ta hát vang lừng, nào tung bay chí trai.

Kìa gương trung kiên truyền lưu muôn năm, lên đàng kết đoàn hùng tráng. Danh lừng Bạch Đằng, tiếng vang Chi Lăng, đồng tâm noi dấu anh hùng. Ngày xưa ai đem tài cho quê hương, bao lần khuông phò nhà Nam. Đoàn ta ghi trong lòng, đời hi sinh anh hùng, nhìn non sông thẳng xông.


LÝ KÉO CHÀI
 Gió lên rồi căng buồm cho khoái. Gác chèo lên ta nướng ngô khoai (hò ơi...). Nhậu  cho tiêu hết mấy chai, khoan hỡi khoan hò. Bỏ ghe mà nghiêng ngửa, ớ ơ là hò. Không ai chống chèo, không ai chéo chồng, ơi hò ơi hò là hò hò ơi...!!
Bớ anh chàng say mềm say khướt. Tối ngày lo vui với ma men (hò ơi..). Nhậu cho năm hết tháng qua, khoan hỡi khoan hò, biển khơi mà dong dũi ới ơi là hò. Không lo đói nghèo, không lo chết chìm ơi hò ơi hò là hò hò  ơi..!!

Mấy cô nàng trên bờ xinh quá. Tới cùng anh ta uống ta say (hò ơi..). Nhậu cho tiêu hết mấy chai khoan hỡi khoan hò. Đẩy đưa mà đưa đẩy ới ơi là hò. Sao em kén lựa, ơi hò ơi hò là hò hò ơi..!

Gió lên rồi giông buồm theo gió. Kéo chài cho tôm cá vô khoang (hò ơi..). Vợ con thương nhớ nhớ thương khoan hỡi khoan hò. Ngã nghiêng mà nghiêng ngã ới ơi là hò. Qua cơn đói nghèo, qua cơn đói nghèo, ơi hò ơi hò là hò hò ơi.
MÙA HÈ QUÊ HƯƠNG

Mặt trời rực sáng trên đồng, một ngày mới với bao niềm vui. Mượt mà áo xanh ngang trời, mùa hè ơi quê hương gọi mời. Chung tay giờ đây bên những xóm làng, cho ngày mai tươi sáng. Ta mang trong tim nhiệt huyết thanh niên, mong quê hương đẹp giàu.

Dịu dàng hương lúa trên đồng, tình yêu nào lớn hơn tình quê. Lượn lờ sông nước đôi dòng, mùa hè xanh quê hương chờ mong. Như phù sa vun đắp đôi bờ, cho bừng lên nhịp sống mới. Đây màu xanh thắm thiết với bao nghĩa tình.

ĐK: Nhanh lên nào bạn ơi, nhịp chân bước trên những miền xa. Mai sau còn trong ta, những tháng năm tuổi xuân đẹp tươi. Mong quê mình đẹp hơn, cùng chung sức bàn tay dựng xây. Nào cùng hát bài ca về thanh niên tình nguyện chúng ta. Nào cùng hát bài ca về thanh niên tình nguyện chúng ta.

MÙA HÈ SINH VIÊN

Tạm biệt ghế nhà trường ta lại đến với mùa hè xanh. Xanh biển xanh rừng, xanh cây xanh lá. Bàn chân ta qua xanh miền đất lạ. Đi xây cuộc đời, xanh những bài ca.

Đời sinh viên như những trang thơ. Mùa hè xanh cho ta những ước mơ. Những miền quê đang chờ đón. Từng đàn em đang mong ngóng. Ngại gì sương gió, khó khăn nề chi.

Đời sinh viên những chuyến đi xa, lòng càng thêm yêu tha thiết quê nhà. Nụ cười trên môi rạng rỡ. Từng ngày trong tim vẫn nhớ. Mùa hè ghi dấu một đời sinh viên.
MÙA HÈ XANH (Vũ Hoàng)

Tựa đàn chim tung bay trên những nhịp cầu tre. Mùa hè xanh xôn xao nâng bước chân ta về. Đường làng quê tiếng ve như gọi mời say mê. Ngoài bờ đê có con trâu già nằm ngủ mê.
Mùa hè xanh long lanh trong mắt đàn trẻ thơ. Trường làng vui cho em trang sách mới i tờ. Từ đồng sâu có hay những giọt mồ hôi rơi. Để màu xanh vút lên trên ruộng đồng ngát hương. 
ĐK: Mùa hè xanh. Mùa hè xanh. Bao yêu thương ơi mùa hè xanh vấn vương. Đi muôn phương lưu luyến tình quê hương. Trong tim ta ơi mùa hè xanh thiết tha. Vang câu ca trên những chặng đường xa. 
NGỒI LẠI BÊN NHAU
Ngồi lại bên nhau này bạn thân ơi. Ngồi lại bên nhau cùng hát ca. Bạn bè thân yêu cách xa lâu rồi, giờ ngồi bên nhau hát ca vui đùa, truyền lại cho nhau hơi ấm bạn bè.

Ngồi lại bên nhau kể chuyện nhau nghe, chuyện buồn chuyện vui chuyện chúng ta. Về ngày xa xưa ở bên ngôi trường, về ngày hôm nay với bao ước vọng. Nắm chặt tay nhau ta bước vững vàng.

Nhớ những lúc gắn bó bên nhau hôm nào. Nhớ ánh mắt lấp lánh trao nhau nụ cười. Nhớ tiếng nói tiếng hát thiết tha trong lòng. Và nhớ ngấn nước mắt của ngày chia tay ta xa nhau.

Hãy thắp sáng thắp sáng trong tim bạn bè, những ước muốn ước muốn với bao hi vọng. Những sóng gió bão tố có nhau trong đời. Và hãy sống xứng đáng cho nhau.  
NHƯ KHÚC TÌNH CA

Tôi vẫn thấy em như ngày nào, dù nắng nông trường làm chiếc áo bạc màu. Đôi mắt sáng long lanh nụ cười, dù những nhọc nhằn còn in dấu trên vai.

Như cánh én tôi đi tìm em. Tìm đến nông trường đầy nắng gió bụi mờ. Tôi sẽ hóa cơn mưa đầu mùa, để thấy em về bên lá non xanh.

Gió ơi, nhờ gió mang theo. Những yêu thương nồng cháy trong tôi. Đến bên em và ướp hương hoa. Để cho tôi nghe một thoáng bối rối.

Như cánh én tôi đi tìm em. Tìm đến nông trường đầy nắng gió bụi mờ. Tôi sẽ hóa cơn mưa đầu mùa, để thấy em về bên lá nonxanh.


NỐI VÒNG TAY LỚN

Rừng núi giang tay nối lại biển xa. Ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà. Mặt đất bao la anh em ta về gặp nhau mừng như bão cát quay cuồng trời rộng. Bàn tay ta nắm nối liền một vòng Việt Nam.

ĐK: Cờ nối gió đêm vui nối ngày. Dòng máu nối con tim đồng loại. Dựng tình người trong ngày mới. Thành phố nối thôn xa vời vợi. Người chết nối linh thiêng vào đời và nụ cười nối trên môi.
Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay. Ta đi từ đồng hoang vu vượt hết núi đồi. Vượt thác cheo leo tay ta vượt đèo. Từ quê nghèo lên phố lớn. Nắm tay nối liền biển xanh sông gấm nối liền một vòng tử sinh. 

SỨC SỐNG TUỔI TRẺ ( Hoàng Thông)
Tuổi trẻ có trong tôi và trong bạn. Là nguồn sống thanh cao và vô hạn. Là tin yêu là cho nhau bừng lên với muôn sắc màu.
Tuổi trẻ biết nghĩ suy và yêu đời. Là cảm xúc thiêng liêng và cao vời, biết gắn bó cho tình yêu, biết hy sinh cho cuộc sống vì quê hương đất nước mãi luôn đẹp giàu.
ĐK: Tuổi trẻ ơi, tuổi trẻ ơi. Là câu hát biết bao con người, cùng vươn đến và chia sẻ từng gian khó hiểm nguy trong đời. 
Lòng mong muốn vì đất nước cùng vươn tới giấc mơ tuổi trẻ. Rồi năm tháng dần trôi mau một tình yêu mãi không phai nhòa.
TUỔI TRẺ THẾ HỆ BÁC HỒ (Triều Dâng)
Từ biển khơi tới miền rừng núi cao, cờ Đoàn ta mang ảnh Bác với tên người vĩ đại Hồ Chí Minh công ơn của Bác như biển trời. Tình Người ấm trong tim ta trên đường tranh đấu.
ĐK: Vì đất nước ta ra đi xây đời hạnh phúc cho mai sau thỏa lòng mong ước của Bác Hồ đêm ngày hằng mong.
Là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, vì ngày mai ta xây đắp những công trình vĩ đại đồng lúa trĩu bông quê ta nhà máy khói ngút trời. Cả tổ quốc trong tương lai ánh điện tỏa sáng.
ĐK: Là công sức ta xây nên đất trời tổ quốc thêm xanh tươi thỏa lòng mong ước của Bác Hồ đêm ngày hằng mong.
CÁC TRÒ CHƠI SINH HOẠT

Lưu ý : 

· Mở đầu luôn phải giới thiệu trò chơi gì, cách chơi

· Chọn trò chơi phải phù hợp không gian, vị trí, số lượng người tham gia.

· Cần biết dừng lại ở đỉnh cao, ta sẽ tạo sự thích thú muốn chơi tiếp, lần                           sau sẽ tham gia nhiều hơn.

· Chọn cách thưởng phạt thích hợp.

A. Trò chơi khởi động:

	TRONG NHÀ
	NGOÀI TRỜI

	Nhéo

Con muỗi

Cười lên đi

Cháu lên ba
	Massage

Con muỗi

Alibaba

Tập thể dục

Thằng cu Tí

Bà ba đi chợ

Cả nhà thương nhau

Con cóc

Không ra thì vào

Trống thường làm bằng da trâu, trống mình làm bằng da lưng (gõ vào lưng người phía trước).

Gối thường thì làm bằng bông, gối mình thì làm bằng lưng mình nằm.

Ghế thường thì có 4 chân, ghế mình thì có 2 chân mình ngồi.

Mình xích xích xích lá mình xích xích xích (lắc mông qua phải). Mình á á á là mình á á á (lắc mông qua trái). Ố là lá, ố là lá…


B. Trò chơi làm quen:

	TRONG NHÀ
	NGOÀI TRỜI

	Ai gọi ai

Thuyền chở
	Nhạc trưởng

Đài phát thanh

Làm thám tử

Khủng bố


C. Trò chơi phản xạ:

	TRONG NHÀ
	NGOÀI TRỜI

	Số chẵn số lẻ

Quay số

Chanh chua cua kẹp
	Tôi mời

Đoàn kết

12 con giáp

Đùng á

Ta là vua

Chanh chua cua kẹp


D. Làm theo lời nói, không làm theo hành động:

	TRONG NHÀ
	NGOÀI TRỜI

	Hoa nở

Trán cằm tai

Oẳn tù tì
	Hoa nở

Trán cằm tai

Oẳn tù tì


E. Chia nhóm:

	TRONG NHÀ
	NGOÀI TRỚI

	Hát theo chủ đề

Nói chữ

Câu lục bát

Dô ta

5 – 10 – 15 – 20

Món ăn

Đoán hành động
	Hát theo chủ đề

Nói chữ

Câu lục bát

Dô ta

5 – 10 – 15 – 20

Món ăn

Đoán hành động


F. Trò chơi vận động:
I. Kéo co trên không:

-Số lượng: không hạn chế

-Địa điểm: ngoài sân rộng

-Chuẩn bị: dây thừng

-Đội hình thi đấu:

Chia làm 2 đội, mỗi đội khoảng 16 người trở lên, một nam cõng một nữ. Hai đội đứng đối mặt nhau. Ở giữa là vạch chuẩn.

Các bạn nữ ngồi trên lưng các bạn nam giữ chặt sợi dây thừng và cố gắng kéo về phía mình. Quản trò làm chuẩn trên sợi dây ( có thể sử dụng khăn quàng ).

Các bạn nam phải cố gắng thủ thế cho khỏi ngã khi các bạn nữ kéo

II. Nhặt khăn:

-Quản trò chọn ra ba hoặc năm người đứng giữa vòng quay mặt vào trong. Người chơi được nối với nhau bằng một sợi dây thừng đứng thành một vòng tròn. Nếu là 3 người thì đứng thành hình tam giác, nếu 4 người thì đứng thành hình vuông. Khăn tay hay vật gì khác được đặt đằng sau người chơi, cách 1m. Khi nghe tiếng còi của quản trò, người chơi phải tìm cách lấy được khăn (có thể dùng chân hoặc tay ). Người nào lấy được khăn trước coi như thắng cuộc.

III. Sa mạc và biển cả:

-Số lượng : mỗi đội 4 nam 4 nữ

-Cách chơi: đội xếp hàng dọc nam nữ xen kẽ. Khi nghe hiệu lệnh của trọng tài, người đầu tiên di chuyển đến thau đựng nước, dùng miệng ngậm lấy muỗng trong thau. Lấy xong đứng dậy, tay sẽ cầm muỗng và tiếp tục di chuyển đến đĩa bột. Dùng miệng thổi bột để lộ ra trái tắc bên dưới. Dùng miệng ngậm lấy trái tắc rồi đứng dậy. Lấy trái tắc đặt lên muỗng, dùng miệng ngậm muỗng và di chuyển về đích trao cả hai cho trọng tài. Bạn thứ hai cứ thế tiếp tục. Trong quá trình di chuyển nếu làm rơi tắc hay muỗng hoặc cả hai phải dừng lại ở vị trí đó, đặt lại vật rơi đúng vị trí rồi tiếp tục di chuyển. Đội nào hoàn thành trước sẽ thắng.

IV. Đổ nước vào chai:

-Người chơi được chia thành nhiều đội. Phía trước mỗi đội, càch 4-6m, đặt những chai không. Người chơi mỗi đội xếp thành hành dọc và lần lượt từng người sẽ lấy muỗng múc nước nơi thau (để ở vạch xuất phát) đi đổ vào chai, sau đó về trao muỗng cho người khác tiếp tục. Khi có hiệu lệnh ngừng trò chơi, đội nào đổ đầy hơn sẽ thắng.
V. Cõng bạn ăn chuối:

-Người chơi chia làm các đội có số lượng nam nữ đều nhau. Bạn nam cõng bạn nữ bịt mắt và cột tay.

-Bắt đầu trò chơi, bạn nam cõng bạn nữ chạy đến đích. Tại đây, quản trò sẽ đưa quả chuối cho bạn nữ lột vỏ đưa cho bạn nam ăn. Bạn nữ phải lột vỏ bằng miệng, không dùng tay để lột. Cặp nào ăn chuối xong thì chạy trở về vạch để cặp thứ 2 tiếp tục thực hiện cho đến hết.

VI. Đạp bong bóng:

-Người chơi được chia thành nhiều đội, mỗi đội khoảng 4 người ( 2 nam, 2 nữ). Các bạn tham gia đứng vào một vòng tròn lớn do quản trò vẽ sẵn. cứ một cặp nam nữ thì cột 1 chân bạn nam với 1 chân bạn nữ, 2 chân còn lại thì cột vào mỗi chân 2 bong bóng. Khi có hiệu lệnh trò chơi bắt đầu thì các cặp nam nữ tìm cách đạp vỡ bong bóng của các đội khác. kết thúc trò chơi, đội nào cònh nhiều bong bóng hơn sẽ thắng cuộc.
       VII.  Đi trên giấy:
Các người chơi tham gia trò chơi ( không hạn chế số lượng ) được chia làm nhiều đội bằng nhau. Mỗi người chơi chuẩn bị hai tờ giấy khổ vừa bằng bàn chân. Các đội xếp hàng dọc ngay vạch xuất phát từ 5 đến 10m. Khi có lệnh của quản trò, người đứng đầu của mỗi đội sẽ đi đến đích bằng cách: đặt miếng giấy thứ hai và bước chân còn lại lên giấy, đồng thời rút miếng giấy phía sau đặt lên trên. Cứ như thế, người chơi tiếp tục đi đến đích. Khi người thứ nhất đã đến nơi, người tiếp theo ở mỗi đội lại bắt đầu như thế cho đến người cuối cùng. Đội nào về đích trước sẽ thắng.

B. TỰ HÀO VIỆT NAM
_______________________________________________________________________________________​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​______________________________
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á cờ đỏ sao vàng ngày nay đã trở nên quen thuộc, nhưng nhiều người còn chưa biết lần đầu tiên lá cờ ấy xuất hiện cách nay 60 năm; theo website Đảng Cộng Sản Việt Nam, người vẽ lá cờ ấy là một chiến sĩ cách mạng tham gia khởi nghĩa Nam Kỳ 23/11/1940. Đó là Nguyễn Hữu Tiến, nguyên là thầy giáo, sinh ngày 5/3/1901 tại xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam ngày nay. Năm 1927, Nguyễn Hữu Tiến tham gia tổ chức Thanh niên cách mạng đồng chí hội. Năm 1931 ông bị bắt và bị địch đưa ra nhà tù Côn Đảo. Năm 1935, ông cùng một số tù chính trị vượt ngục Côn Đảo, trở về đất liền, ông hoạt động cách mạng tại Cần Thơ, sau đó được phân công phụ trách công tác tuyên truyền, in ấn tài liệu cách mạng. 
Chính trong thời gian này, ông được Xứ uỷ Nam Kỳ trao nhiệm vụ vẽ cờ Tổ quốc để sử dụng trong các cuộc đấu tranh. Ông đã vẽ lá cờ có nền đỏ và ngôi sao vàng năm cánh, thể hiện ý tưởng máu đỏ da vàng, tượng trưng cho dân tộc và sự đoàn kết các tầng lớp nhân dân bao gồm sĩ, nông, công, thương, binh trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Tâm huyết của tác giả khi sáng tạo ra lá cờ Tổ quốc được khắc họa rõ nét trong bài thơ của ông:
“Hỡi những ai máu đỏ da vàng
Hãy chiến đấu dưới cờ thiêng Tổ quốc
Nền cờ thắm máu đào vì nước
Sao vàng tươi, da của giống nòi
Đứng lên mau hồn nước gọi ta rồi
Hỡi sỹ nông công thương binh
Đoàn kết lại như sao vàng năm cánh. “
Mẫu cờ do Nguyễn Hữu Tiến vẽ đã được Xứ uỷ Nam Kỳ nhất trí và đã xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ 23-11-1940, sau đó xuất hiện ở nhiều nơi trong phong trào Việt Minh (1941 - 1945). Năm 1945, Hồ Chủ Tịch đã ký sắc lệnh quy định mẫu Quốc kỳ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là nền đỏ với ngôi sao vàng năm cánh như mẫu vẽ của Nguyễn Hữu Tiến. Ngày 2-9-1945, cờ đỏ sao vàng chính thức xuất hiện trong buổi lễ Tuyên bố độc lập. Quốc hội khoá 1 ngày 2-3-1946 quy định cụ thể: ngôi sao vàng năm cánh đặt giữa nền đỏ hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài. Trong cuộc họp này, Bác Hồ đã nói: "Lá cờ đỏ sao vàng đã thấm máu đồng bào ta trong Nam Kỳ khởi nghĩa 1940. Chính lá cờ này đã cùng phái đoàn Chính phủ đi từ châu á, cờ đã có mặt trên khắp đất nước Việt Nam. Vậy thì trừ 25 triệu đồng bào, còn không ai có quyền thay đổi quốc kỳ và quốc ca".
Còn ông Nguyễn Hữu Tiến thì sao? Người vẽ cờ Tổ quốc ấy đã bị địch bắt và bị xử bắn ngày 28-8-1941 cùng các chiến sĩ Nam Kỳ khởi nghĩa tại Hóc Môn, trong đó có cả Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần, Hà Huy Tập...
QUỐC HUY
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	Quốc huy Việt Nam hình tròn, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh tượng trưng cho lịch sử cách mạng của dân tộc ta và tiền đồ xán lạn của nước ta, bông lúa vàng bao quanh tượng trưng cho nông nghiệp, bánh xe tượng trưng cho công nghiệp và chính giữa, phía dưới là dòng chữ tên nước. Tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa đầu của nước ta (họp từ 15 đến 20/9/1955), Quốc hội đã quyết định chọn mẫu Quốc huy do Chính Phủ đề nghị. 


TÀI LIỆU LƯU TRỮ VỚI VIỆC XÁC ĐỊNH TÁC GIẢ QUỐC HUY VIỆT NAM 
                                                      Trần Hoàng - Nguyễn Minh Sơn      

 Quốc huy Việt Nam - một sản phẩm của sáng tác hội hoạ, là biểu tượng cô đọng, súc tích và đầy đủ về đất nước và con người Việt Nam, nó hàm chứa khát vọng tha thiết của một dân tộc yêu chuộng hoà bình và khẳng định chủ quyền thiêng liêng của quốc gia độc lập. Quốc huy của chúng ta thật đẹp về hình thức, hàm súc về nội dung, thật sự không thua kém bất cứ quốc huy nào trên thế giới. Tác giả Quốc huy từ mấy chục năm nay được xác định là của Cố hoạ sĩ Trần Văn Cẩn. Tuy nhiên, từ sau ngày 9 tháng 9 năm 2001, khi hoạ sĩ Lê Lam có bài “Người vẽ Quốc huy” đăng trên báo Nhân dân cuối tuần khẳng định: Hoạ sĩ Bùi Trang Chước là người sáng tác và thực hiện các phác thảo Quốc huy... Đặc biệt, khi gia đình cố hoạ sĩ Bùi Trang Chước gửi đơn thư tới các cơ quan chức năng đề nghị xét công nhận tác giả Quốc huy cho Ông Bùi Trang Chước với những tài liệu gốc do gia đình có được hoặc sưu tầm được thì vấn đề đòi hỏi xác định lại tác giả Quốc huy đã thật sự trở nên nóng bỏng và bức xúc. Từ năm 2001 tới nay đã có hàng trăm bài báo, hàng chục cuộc họp của các cơ quan chức năng với gia đình cố hoạ sĩ Bùi Trang Chước để xem xét việc xác định tác giả Quốc huy. Do vậy, một số tài liệu lưu trữ bảo quản tại Trung tâm lưu trữ quốc gia III và cả những tài liệu cá nhân của cố hoạ sĩ Bùi Trang Chước do gia đình biếu tặng đã được đưa ra nghiên cứu, thẩm định. Bài viết này đề cập sơ bộ đến quá trình sáng tác mẫu Quốc huy của cố hoạ sĩ Bùi Trang Chước và một số tài liệu hiện đang lưu giữ ở Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (những tài liệu đã góp phần vào việc xác định tác giả Quốc huy Việt Nam).
Họa sĩ Bùi Trang Chước sinh năm 1915 ở Phú Thượng, Từ Liêm, Hà Nội. Ông tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương năm 1941. Trong thời gian học tập, ông đã tỏ ra là người rất có năng khiếu về đồ hoạ. Ra trường, ông được mời về giảng dạy tại Trường Kiến trúc Đà Lạt. Ngoài việc giảng dạy, hoạ sĩ Bùi Trang Chước đã dành nhiều thời gian cho việc sáng tác tem thư và ở thời điểm đó, ông là người Việt Nam đầu tiên ở Đông Dương vẽ tem thư. Sau Cách mạng tháng Tám 1945, hoạ sĩ Bùi Trang Chước đã cùng gia đình chuyển ra Hà Nội và giảng dạy ở Trường Mỹ thuật Hà Nội. Sau toàn quốc kháng chiến, ông lên Việt Bắc theo cách mạng, giảng dạy ở Trường Mỹ thuật Liên khu Việt Bắc. Trong những năm 1951 - 1952, do có biệt tài về đồ hoạ, ông được điều về vẽ giấy bạc ở Nhà in Ngân hàng. Đầu năm 1953, Nhà in Bộ Tài chính đã biệt phái ông sang Ban Pháp chế Phủ Thủ tướng làm nhiệm vụ sáng tác Bằng khen, Huân, Huy chương cho Chính phủ. Tại đây, ông bắt đầu tham gia cuộc vận động sáng tác mẫu Quốc huy Việt Nam được phát động tháng 6-1951. Từ năm 1953 đến 1955, bằng tài năng và sự lao động miệt mài, nghiêm túc, Hoạ sĩ Bùi Trang Chước đã có 94 bản vẽ nghiên cứu, phác thảo và hàng chục bản vẽ chì chi tiết những đối tượng mà ông muốn thể hiện trong mẫu Quốc huy. Từ những nghiên cứu đó, Ông đã hoàn thành 15 bản vẽ mẫu Quốc huy đa dạng nhưng thống nhất về ý tưởng để gửi cấp trên lựa chọn. Đến tháng 10/1954, từ hơn 300 mẫu quốc huy của các hoạ sĩ tham gia, cuối cùng chỉ còn 15 mẫu của tác giả duy nhất là Bùi Trang Chước được lựa chọn để trình Chính phủ. Mẫu số 1 có nền đỏ sao vàng, tượng trưng cho quốc kỳ của Việt Nam dân chủ cộng hoà; mặt trời mọc tượng trưng cho nước ta ở phương Đông, tượng trưng cho buổi bình minh của một kỷ nguyên mới và là tương lai của nền dân chủ cộng hoà; bông lúa tượng trưng cho nông nghiệp và giai cấp nông dân và cái đe tượng trưng cho công nghiệp và giai cấp công nhân (mẫu số 1 qua 3 lần chỉnh sửa sau này trở thành mẫu 18). 
Qua những tài liệu do gia đình gửi tặng Trung tâm LTQG III, có thể thấy một số tài liệu, tư liệu, hiện vật gốc của cố Hoạ sĩ Bùi Trang Chước để lại liên quan trực tiếp đến quá trình sáng tác Quốc huy như: 
- Di bút “Tôi vẽ mẫu Quốc huy” của hoạ sĩ Bùi Trang Chước.
- Văn bản 237/MT ngày 24/11/1954 của Ban Mỹ thuật Trung ương gửi Bộ tuyên truyền do họa sĩ Trần Văn Cẩn ký; 
- Toàn bộ 94 bản phác thảo chì thể hiện quá trình tìm tòi và sáng tạo mẫu Quốc huy từ năm 1953 đến 1955; 
- 15 mẫu Quốc huy thể hiện màu, đã được Ban Mỹ thuật chọn trình Trung ương duyệt vào tháng 10 /1954. 
- 2 bản vẽ đen trắng (số 16, 17) đã thể hiện các bước chỉnh sửa để dẫn tới bản mẫu cuối cùng (số 18) và hai bản vẽ tách màu đen trắng bản mẫu Quốc huy cuối cùng mà hoạ sĩ Bùi Trang Chước sáng tác giữa năm 1955 chắt lọc từ 15 mẫu trước đó. 
Theo Di bút “Tôi vẽ mẫu Quốc huy” của hoạ sĩ Bùi Trang Chước viết ngày 26/ 4/1985, tiếp thu những ý kiến đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào mẫu vẽ số 1 - mẫu vẽ cuối cùng trong số 15 mẫu vẽ; “Hình tượng cái đe là thủ công nghiệp cá thể, nên dùng hình tượng tượng trưng cho nền công nghiệp hiện đại” sau 3 lần chỉnh sửa, từ đầu  năm 1955 đến tháng 9/1955, hoạ sĩ Bùi Trang Chước đã hoàn thành mẫu Quốc huy cuối cùng gồm 1 bản màu và 2 bản tách màu đen trắng. Về mẫu vẽ Quốc huy cuối cùng này, trong Di bút của mình, Ông Bùi Trang Chước viết: “Mẫu Quốc huy lần này tôi cũng vẽ hình tròn, chung quanh 2 bên có thêm những bông lúa kéo dài lên trên tiếp giáp với nhau ở đỉnh trục đường vòng tròn, 2 bên vẫn giữ những bông lúa rủ xuống vào trong ôm lấy bánh xe thay cho cái Đe, ở phía dưới, giải lụa ở giữa có chữ “Việt Nam dân chủ cộng hoà”, hai đầu giải lụa vẫn quấn lên các bông lúa mỗi bên 2 đoạn, gốc các bông lúa bắt chéo nhau tạo thành đế Quốc huy thót 2 đầu cho gọn. Phía bên trong nền là ngôi sao, dưới ngôi sao để trống cho thoáng, không có mặt trời và tia chiếu sáng chung quanh. Về màu sắc, riêng nền bên trong Quốc huy và giải lụa là màu đỏ, còn các hoạ tiết khác như các bông lúa, ngôi sao và bánh xe đều là màu vàng”. Sau khi hoàn thành bản vẽ mẫu Quốc huy cuối cùng này, do nhiệm vụ đặc biệt và tuyệt mật của Chính phủ giao, ông lên đường sang Trung Quốc để vẽ tiền và in tiền. Chính vì vậy, Ông không có điều kiện chỉnh sửa, hoàn thiện Quốc huy theo sự góp ý của Trung ương sau kỳ họp Quốc hội vào tháng 9/1955. Nhiệm vụ chỉnh sửa, hoàn thiện này sau đó được giao cho hoạ sĩ Trần Văn Cẩn. 
Một tài liệu lưu trữ rất quan trọng trong Phông Bộ Tuyên truyền là Văn bản số 237/MT ngày 24/11/1954 do chính Hoạ sĩ Trần Văn Cẩn phụ trách Ban Mỹ thuật - Ngành Văn nghệ Trung ương ký, gửi Bộ Tuyên truyền, trong đó cũng khẳng định rõ 15 mẫu mà Ban Mỹ thuật trình Bộ Tuyên truyền là của Họa sĩ Bùi Trang Chước. Văn bản nói rõ: “Khoảng trung tuần tháng 10/54, chúng tôi có gửi sang quí Bộ một số 15 mẫu quốc trưng để quí Bộ đưa trình Thủ Tướng phủ xem và cho ý kiến quyết định. Chúng tôi chờ đợi đã lâu mà chưa có tin tức gì về việc đó. Gần đây Vụ Lễ tân bên Thủ Tướng phủ có cho người dục luôn nên chúng tôi cử  hoạ sĩ Bùi Trang Chước, tác giả những mẫu ấy, sang  đề nghị quý Bộ cho biết tin tức về các mẫu đã được chọn. Cũng đề nghị quí Bộ trao lại cho hoạ sĩ Chước những mẫu đã gửi để đem về sửa lại và hoàn thành”. 
Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III đã cung cấp cho các cơ quan chức năng và gia đình cố hoạ sĩ Bùi Trang Chước một tài liệu quan trọng khác từ Phông Quốc hội. Đó là hình mẫu Quốc huy mà Chính phủ đệ trình Quốc hội để thông qua tại kỳ họp thứ 5/1955 (Hồ sơ 18, trang 66). Tài liệu này trong quá trình thẩm định khoa học hình sự đã trở thành tài liệu gốc chuẩn để so sánh đối chiếu với tài liệu của cố hoạ sĩ  Bùi Trang Chước và cố hoạ sĩ Trần Văn Cẩn. 
Sau nhiều công văn, cuộc họp của Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Văn hoá - Thông tin, Cục Bản quyền tác giả... để giải quyết vấn đề xác định tác giả Quốc huy nhưng vẫn chưa có kết quả. Nguyên nhân là do: về phía gia đình cố hoạ sĩ Trần Văn Cẩn, Uỷ ban toàn quốc các hội văn học nghệ thuật Việt Nam và một số hoạ sĩ căn cứ trên một số tài liệu cho rằng hoạ sĩ Trần Văn Cẩn là tác giả Quốc huy. Về phía gia đình cố hoạ sĩ Bùi Trang Chước, nhiều hoạ sĩ căn cứ trên những tài liệu, hiện vật gốc về Quốc huy mà gia đình có được cũng như tài liệu khai thác từ Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, cương quyết cho rằng tác giả Quốc huy Việt Nam không thể ai khác ngoài hoạ sĩ Bùi Trang Chước. Chính do còn giữ được nhiều văn bản, tài liệu gốc, gia đình Hoạ sĩ Bùi Trang Chước đề nghị Chính phủ cho phép thẩm định bằng khoa học hình sự những tài liệu, hiện vật gốc liên quan đến Quốc huy Việt Nam. Tháng 6/2003 Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an đã chính thức tiến hành công tác thẩm định và đã trả lời kết quả cho Cục Bản quyền tác giả. Ngày 28/10/2003 Cục Bản quyền tác giả đã thông báo chính thức kết quả giám định khoa học hình sự như sau: “Bản viết tay “Tôi vẽ mẫu Quốc huy” của cố hoạ sĩ Bùi Trang Chước và bản viết tay “Chúng tôi làm Quốc huy” của cố hoạ sĩ Trần Văn Cẩn là do chính các cố hoạ sĩ viết”. 
Mẫu phác thảo Quốc huy số 18 của cố hoạ sĩ Bùi Trang Chước (do gia đình cung cấp) có 04 chi tiết cơ bản giống với mẫu Quốc huy Nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà in trên trang bìa tài liệu có dòng chữ “Quốc hội họp khoá V tháng 9/1955” do Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III cung cấp; gồm: hình bông lúa, ngôi sao, dải băng và phần gốc bó lúa; 
Mẫu phác thảo Quốc huy của cố hoạ sĩ Trần Văn Cẩn (do bà Trần Thị Hồng, người được hưởng thừa kế của cố hoạ sĩ Trần Văn Cẩn và ông Triều Dương cung cấp) có 02 chi tiết cơ bản giống với mẫu Quốc huy Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà in trên trang bìa tài liệu có dòng chữ “Quốc hội họp khoá V tháng 9/1955 “do Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III cung cấp ; gồm: hình ngôi sao và bánh xe hình răng cưa”. 
Ba tuần sau đó, ngày 19/ 11/2003 bằng Văn bản số 227/BQTG-VHNT, Cục Bản quyền tác giả cho rằng: “Kết quả giám định đó không trái với các nguồn tư liệu, chứng cứ và các ý kiến đã được các thành viên trong tổ Tư vấn và những người có liên quan trao đổi, thảo luận. Kết quả giám định cũng phù hợp với ý kiến của đa số thành viên của Tổ Tư vấn và ý kiến của Bộ Văn hoá - Thông tin, làm rõ hơn căn cứ xác định tác giả Quốc huy Việt Nam. Vì vậy Bộ Văn hoá - Thông tin cho rằng Quốc huy Việt Nam do đồng tác giả sáng tạo gồm cố hoạ sĩ Bùi Trang Chước và cố họa sĩ Trần Văn Cẩn là kết luận thoả đáng và hoàn toàn có căn cứ. Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định”. 
Tất nhiên, sau đó gia đình cố hoạ sĩ Bùi Trang Chước không thoả mãn với kết luận đó và tiếp tục đề nghị xem xét lại. Ngày 9/02/ 2004, tại cuộc họp, sau khi nghe đại diện Bộ Văn hoá - Thông tin báo cáo, nghe ý kiến cuả các Phó Thủ tướng và ý kiến của các đại biểu dự họp, Thủ tướng Phan Văn Khải đã có ý kiến kết luận. Ngày 27/02/2004 Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 42/TB-VPCP thông báo ý kiến của Thủ tướng Phan Văn Khải tại cuộc họp về việc xác định tác giả vẽ mẫu Quốc huy Việt Nam như sau:  “Việc xây dựng mẫu Quốc huy Việt Nam được thực hiện theo chủ trương của Bác Hồ, Đảng và Nhà nước ta. Mẫu Quốc huy Việt Nam là một cống hiến chung của giới mỹ thuật Cách mạng Việt Nam, trong đó  phải kể đến công lao của hoạ sĩ Bùi Trang Chước - người đã vẽ những mẫu Quốc huy để làm cơ sở lựa chọn, hoàn thiện, và hoạ sĩ Trần Văn Cẩn - người đã chỉnh sửa, hoàn thiện mẫu Quốc huy theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo để trình Quốc hội phê duyệt. Giao Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin có văn bản báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về vấn đề tác giả vẽ mẫu Quốc huy Việt Nam”. 
Như vậy, trên cơ sở xem xét, nghiên cứu, thẩm định khoa học hình sự những tài liệu lưu trữ, các cơ quan chức năng và người đứng đầu Chính phủ đã có ý kiến rõ ràng về tác giả Quốc huy Việt Nam. Tuy nhiên, mặc dù các cơ quan chức năng đã xem xét nhiều lần và Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến như trên nhưng rất tiếc đến nay vấn đề này vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Tuy vấn đề xác minh ai là tác giả đích thực của Quốc huy Việt Nam là vấn đề hệ trọng và rất nhạy cảm,  nhưng mong rằng, vấn đề này sớm được giải quyết dứt điểm. 
Qua sự việc này cũng như việc xác định tác giả Quốc ca Việt Nam trước đây, một lần nữa, chúng ta lại càng thấy giá trị to lớn của tài liệu lưu trữ. Nhờ đó mà các cơ quan chức năng có thêm nhiều cơ sở, bằng chứng tin cậy để xem xét lại một cách khoa học vấn đề tác giả Quốc huy Việt Nam. Cũng qua sự việc này, khi những tài liệu lưu trữ cá nhân góp phần quan trọng để xác minh những con người, sự kiện thì việc sưu tầm, thu thập tài liệu lưu trữ cá nhân lại càng trở nên cần thiết và cấp bách hơn bao giờ hết. Mong rằng Dự án “Sưu tầm tài liệu quí, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam ở nước ngoài” sẽ sớm được xây dựng, phê duyệt để có thêm tài liệu lưu trữ - những sử liệu tin cậy góp phần làm sáng tỏ những sự kiện lịch sử đúng như chúng đã diễn ra trong quá khứ./.
QUỐC CA 

Cũng tại Quốc hội khoá 1, cùng lúc thông qua Quốc kỳ, Quốc hội cũng đã nhất trí lấy bài hát Tiến quân ca của Văn Cao làm quốc ca chính thức. Theo lời nhạc sĩ Văn Cao, bài Tiến quân ca được hoàn thành vào cuối tháng 10-1944. 
   Nhà văn Vũ Bằng nhớ lại trong một bài viết như sau: "... 19-8 là ngày khởi nghĩa cả nước vùng lên mở hội, từ thôn quê đến thành thị, từ ngõ hẻm đến hang cùng, cuồn cuộn những làn sóng gớm ghê, đâu đâu cũng vang âm những tiếng hát "Tiến quân ca" và "Diệt phát xít"".
Trước khi sáng tác Tiến quân ca, Văn Cao đã từng viết các bài hát yêu nước như Đống Đa, Thăng Long hành khúc ca. Được giác ngộ cách mạng, ông chú tâm sáng tác nhiều bài hát động viên nhân dân đấu tranh. Tiến quân ca được viết cuối năm 1944 tại căn gác hẹp nhà số 45 phố Nguyễn Thượng Hiền (Hà Nội). Đó cũng là thời kỳ tiền khởi nghĩa, khí thế cách mạng rất sôi sục, tin chiến thắng Võ Nhai lan truyền về Hà Nội khiến các tầng lớp đồng bào đều phấn chấn. Sau này, chính nhạc sĩ Văn Cao đã nhớ lại: "Trước mắt tôi, mảnh trời xám và lùm cây của Hà Nội không còn nữa. Tôi đang sống ở một khu rừng nào đó trên kia, trên Việt Bắc. Có nhiều mây và nhiều hy vọng. Và bài hát đã xong...".
Nhạc sĩ viết tiếp: "Quốc ca là sự hình thành của nhiều năm kinh nghiệm và một thời gian dài trăn trở. Khi viết, tôi chỉ nghĩ làm sao đáp ứng nhu cầu quần chúng, làm sao để họ dễ thuộc, dễ nhó. Tháng 11-1944, tại sàn gác nhà của ông Văn Lang ở làng Bát Tràng, một địa chỉ bí mật của cách mạng lúc bấy giờ, tự tay tôi đã viết Tiến quân ca lên đá in trong trang văn nghệ đầu tiên của tờ báo Độc lập..."
Ngày 17-8-1945, một cuộc mít tinh lớn tại Quảng trường Nhà hát lớn, dàn đồng ca của thiếu niên tiền phong hát Tiến quân ca, chào cờ đỏ sao vàng. Nhạc sĩ Văn Cao nhớ rằng ông đã khóc khi thấy một lá cờ đỏ sao vàng cỡ lớn được thả từ trên bao lơn Nhà hát xuống trong khi bài hát Tiến quân ca vang lên...

Gần hai mươi năm đã qua, bài hát có sửa đổi đôi ba chữ nhưng cơ bản vẫn là bài Tiến quân ca đã được Quốc hội khoá 1 thông qua là Quốc ca. Bài Quốc ca cùng với lá Quốc kỳ, cờ đỏ sao vàng, là biểu tượng đẹp và khó phai mờ đối với người Việt Nam.
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 
Hỡi đồng bào cả nước,
Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền  ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". 
Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.
Bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: "người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi".
Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.
Thế mà hơn tám mươi năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa.
Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào.
Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng lập ba chế độ khác nhau ở trung, nam, bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết. 
Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.
Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân. 
Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược.
Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến tận xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều.
Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu.
Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn, trở nên bần cùng.
Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn.
Mùa thu năm 1940, phát-xít Nhật đến xâm lăng Đông - dương để mở thêm căn cứ đánh đồng minh, thì bọn thực dân Pháp quỳ gối đầu hàng, mở cửa nước ta rước Nhật. Từ đó dân ta chịu hai tầng xiềng xích: Pháp và Nhật. Từ đó dân ta càng cực khổ, nghèo nàn. kết quả là cuối năm ngoái sang đầu năm nay, từ Quảng trị đến Bắc kỳ hơn hai triệu đồng bào ta bị chết đói.
Ngày 9 tháng 3 năm nay, Nhật tước khí giới của quân đội Pháp. Bọn thực dân Pháp hoặc bỏ chạy hoặc đầu hàng. Thế là chẳng những chúng không "bảo hộ" được ta, trái lại, trong 5 năm, chúng dã man bán nước ta hai lần cho Nhật.
Trước ngày mồng 9 tháng 3, biết bao lần Việt minh đã kêu gọi người Pháp liên minh để chống Nhật. Bọn thực dân Pháp đã không đáp ứng, lại thẳng tay khủng bố Việt minh hơn nữa.
Thậm chí đến khi thua chạy, chúng còn nhẫn tâm giết nốt số đông tù chính trị ở Yên bái và Cao bằng.
Tuy vậy, đối với nước Pháp, đồng bào ta vẫn giữ một thái độ khoan hồng và nhân đạo.
Sau cuộc biến động ngày mồng 9 tháng 3, Việt minh đã giúp cho nhiều người Pháp chạy qua biên thùy, lại cứu cho nhiều người Pháp ra khỏi nhà giam Nhật, và bảo vệ tính mạng và tài sản cho họ. 
Sự thật là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật, chứ không phải thuộc địa của Pháp nữa. Khi Nhật hàng Đồng minh thì nhân dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính quyền lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Sự thật là dân ta đã lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp.
Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần một trăm năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ dân chủ cộng hòa.
Bởi thế cho nên, chúng tôi, lâm thời chính phủ của nước Việt Nam mới, đại biểu cho toàn dân Việt Nam, tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ thực dân với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký về nước Việt Nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam.
Toàn dân Việt Nam, trên dưới một lòng, kiên quyết chống lại âm mưu của bọn thực dân Pháp.
Chúng tôi tin rằng các nước đồng minh đã công nhận những nguyên tắc dân tộc bình đẳng ở các hội nghị Tê-hê-răng và Cựu-kim-sơn, quyết không thể không công nhận quyền độc lập của dân Việt Nam.
Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn tám mươi năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe đồng minh chống phát-xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! dân tộc đó phải được độc lập!
Vì những lẽ trên, chúng tôi, Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng:
Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM

Huy hiệu:

Bài hát chính thức: Bài hát Lên đàng

"Thanh niên cần phải có tinh thần gan dạ, sáng tạo, cần phải có chí khí hăng hái và tinh thần tiến lên, vượt mọi khó khăn, gian khổ để tiến mãi không ngừng…"

(Hồ Chí Minh)
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Cờ Đoàn: 

[image: image13.jpg]



- Nền đỏ

- Hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba (2/3) chiều dài.

- Ở giữa có hình huy hiệu Đoàn.

- Đường kính huy hiệu bằng hai phần năm (2/5) chiều rộng cờ.

Huy hiệu Đoàn: 
Bài hát Đoàn: 

Năm 1953, Bác Hồ đi chiến dịch Đông Khê, Bác có đến thăm đơn vị thanh niên xung phong làm đường và Bác căn dặn thanh niên “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí cũng làm nên”. Bài thơ ấy đăng trên báo Cứu quốc và nhạc sĩ Hoàng Hòa – khi ấy đang công tác trong vùng địch hậu ở Thái Bình, đã đem phổ nhạc. 

Tháng 7/1954, tại Hội nghị cán bộ Đoàn toàn quốc, bài hát lần đầu tiên được giới thiệu và ngay lập tức đã trở nên phổ biến. Bài hát đã đi theo đoàn quân tiếp quản Thủ đô và lan truyền qua nhiều thế hệ thanh niên. 

Bài ca “Thanh niên làm theo lời Bác” đã sống trong lòng tuổi trẻ Việt Nam suốt 47 năm qua. Bài ca “Thanh niên làm theo lời Bác” được đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 6 ( 15-18/10/1992) quyết định chọn là bài ca chính thức của Đoàn và đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 7 ( 11/ 1997) tiếp tục chọn là bài ca chính thức của Đoàn. 

Nhạc sĩ Hoàng Hòa từng là Bí thư tỉnh đoàn Hưng Yên, bí thư Thành đoàn Hải Phòng, thường vụ Trung ương Đoàn khóa III, IV, phụ trách thanh niên sinh viên. Hoàng Hoà đã về hưu tại Hà Nội. 

Ý nghĩa: Biểu thị sức mạnh, ý chí của thanh niên Việt Nam, tính xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cánh tay phải và nắm cây cờ ngược Biểu trưng Đoàn là cánh tay phải của Đảng , có ý chí vươn lên trong cuộc sống và vượt qua khó khăn.
HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

Huy hiệu Hội 

Bài hát Bài ca Sinh viên - Bài hát chính thức của Hội Sinh viên Việt Nam

Hội Sinh viên Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giới sinh viên Việt Nam. Hội bao gồm những sinh viên Việt Nam đang học tại các trường đại học, Cao đẳng ở trong và ngoài nước có mục đích phấn đấu cho nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, văn minh và vì những quyền hợp pháp của sinh viên. 

Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc: tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động. 

Hội Sinh viên Việt Nam có tư cách pháp nhân, có cơ quan thường trực, có biểu trưng riêng. Trụ sở của Hội đặt tại Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày truyền thống của Hội là 9 thang giêng - Ngày học sinh, sinh viên Việt Nam. 

Hội Sinh viên Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Hội hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước và trong sự phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, trong đó Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh có vai trò nòng cốt. 

Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp Sinh viên quốc tế. 

Hội Sinh viên Việt Nam có mục đích: 

- Đoan kết tập hợp rộng rãi những sinh viên Việt Nam phấn đấu cho nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh và văn minh theo con đường xã hội chủ nghĩa. 

- Hoạt động vì sự tiến bộ và vì những quyền hợp pháp của sinh viên Việt Nam. 

- Phấn đấu giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại. 

- Đoàn kết và hợp tác bình đẳng với sinh viên các nước trên thế giới vì mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và phát triển. 

Hội Sinh viên Việt Nam có nhiệm vụ: 

1) Đoàn kết, giúp đỡ sinh viên trong học tập và rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ của người sinh viên trong nhà trường và ngoài xã hội. 

2) Cùng với các cơ quan nhà nước và các tổ chức xã hội khác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền hợp pháp của sinh viên. 

3) Động viên sinh viên tham gia xây dựng và quản lý nhà trường, tham gia hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện. 

4) Phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức sinh viên các nước vì mục tiêu hòa bình, hữu nghị và tiến bộ xã hội.
(Bài viết có sử dụng tài liệu trên các website: TuoitreOnline, Tỉnh Đoàn Bình Thuận, Tuoi trẻ Bình Định.)










Nguyễn Hoài Bắc

NHỮNG NGÀY LỄ ĐƯỢC NGHỈ
	Tên gọi
	Ngày tháng
	Ý nghĩa
	Số ngày nghỉ
	Treo quốc kỳ

	Tết Dương Lịch
	1 tháng 1
	
	1
	



	Tết Nguyên Đán
	Từ 30 tháng 12 (hay 29 tháng 12 nếu
tháng thiếu) đến 3 tháng 1 (Âm lịch)
	Tết cổ truyền của dân tộc
	4
	



	Giỗ Tổ Hùng Vương
	10 tháng 3 (Âm lịch)
	Tưởng nhớ đến công ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước.
	1
	



	Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
	30 tháng 4
	Kết thúc Chiến tranh Việt Nam.
	1
	



	Quốc tế Lao động
	1 tháng 5
	
	1
	



	Quốc khánh
	2 tháng 9
	Kỉ niệm ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
	1
	




NHỮNG NGÀY LỄ KHÁC
	Ngày tháng
	Tên

	3 tháng 2
	Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

	27 tháng 2
	Ngày Thầy thuốc Việt Nam

	8 tháng 3
	Quốc tế Phụ nữ

	1 tháng 6
	Quốc tế Thiếu nhi

	27 tháng 7
	Ngày Thương binh Liệt sĩ

	10 tháng 10
	Ngày Giải phóng Thủ đô (Hà Nội)

	20 tháng 10
	Ngày Phụ nữ Việt Nam

	20 tháng 11
	Ngày Nhà giáo Việt Nam

	22 tháng 12
	Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

	25 tháng 12
	Lễ Giáng Sinh

	15 tháng 1 (âm lịch)
	Rằm Tháng Giêng

	14 tháng 4 (âm lịch)
	Tết Dân tộc Khmer Nam Bộ

	15 tháng 4 (âm lịch)
	Lễ Phật Đản

	5 tháng 5 (âm lịch)
	Tết Đoan Ngọ

	15 tháng 7 (âm lịch)
	Vu Lan

	1 tháng 8 (âm lịch)
	Tết Katê - Dân tộc Chăm

	15 tháng 8 (âm lịch)
	Tết Trung Thu

	23 tháng 12 (âm lịch)
	Ông Táo chầu trời


HỘI VĂN HOÁ DÂN TỘC
	Ngày tháng (âm lịch)
	Tên
	Địa điểm

	4 tháng 1
	Hội đền Hai Bà Trưng
	Mê Linh, Vĩnh Phúc

	4 tháng 1
	Hội Liễu Đôi
	Nam Định

	8 tháng 1 - 10 tháng 1
	Hội Chùa Đậu
	Thường Tín, Hà Tây

	5 tháng 1
	Hội Đống Đa
	Hà Nội, Tây Sơn - Bình Định

	Tháng 1 - Tháng 3
	Hội Chùa Hương
	Hà Tây

	10 tháng 1
	Hội đua Voi
	Buôn Ma Thuột

	13 tháng 1
	Hội Lim
	Bắc Ninh

	15 tháng 1
	Hội Côn Sơn
	Hải Dương

	15 tháng 1
	Hội Xuân Núi Bà
	Tây Ninh

	6 tháng 3
	Hội Chùa Tây Phương
	Thạch Thất - Hà Tây

	7 tháng 3
	Hội Chùa Thầy
	Quốc Oai - Hà Tây

	10 tháng 3
	Giỗ Tổ Hùng Vương
	Đền Hùng, Phú Thọ

	Tháng 3
	Hội Đâm Trâu
	Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

	9 tháng 4
	Hội Thánh Gióng
	Hà Nội

	26 tháng 4
	Hội Bà Chúa Xứ
	Châu Đốc, An Giang

	2 tháng 8
	Hội Lăng Lê Văn Duyệt
	TP Hồ Chí Minh

	9 tháng 8
	Hội Chọi Trâu Đồ Sơn
	Hải Phòng

	16 tháng 8
	Hội Nghinh Ông
	Tiền Giang - Bến Tre - TP Hồ Chí Minh - Bình Thuận

	20 tháng 8
	Hội đền Kiếp Bạc
	Hải Dương






(Theo wikipedia vietnam)
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Trang 09
       Bệnh dịch tả
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       Rắn cắn
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       Shock
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Trang 64
Sức khoẻ sinh sản
Trang 69
       Tuổi dậy thì và những điều cần biết
Trang 69
       Tuổi teen và mối tình đầu
Trang 71
       Dành cho bạn trai
Trang 72
       Dành cho bạn gái
Trang 73
       Tình yêu và tình dục
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